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TÂM THƢ THẦY GỞI NGÀY 10-04-2005 

Chơn Nhƣ ngày 10 tháng  4 năm 2005 

Kính gửi: Quý Phật tử, những ngƣời con thân 

thƣơng của Thầy. 

Hỡi các con! Luật nhân quả không tha thứ cho 

một ngƣời nào, dù ngƣời ấy tu hành chứng đạo nhƣ 

Phật vẫn phải trả nhân quả. 

Ngoại đạo, đệ tử và ngƣời thân trong gia đình 

của đức Phật đều muốn hại Phật, nên cho voi say, lăn 

đá, vu khống Phật với phụ nữ v.v… Lịch sử còn ghi 

đậm nét đau thƣơng ấy, những vết thƣơng đau ấy còn 

mãi muôn đời mà không ai không biết. 

Còn Thầy thì sao? Mọi việc xảy ra tại tu viện 

Chơn Nhƣ này đều là do phƣớc của chúng sanh chƣa 

đủ, nên Thầy gặp nhiều điều khó khăn. Trong lúc 

Thầy hết sức tìm ngƣời để cố gắng đào tạo những 

ngƣời cầm ngọn đuốc Phật pháp nối tiếp làm sáng tỏ 

đƣờng lối của đạo Phật, nhƣng gặp trƣờng hợp này 

cũng đành chịu thôi. Đấy là duyên của chúng sanh biết 

làm sao hơn. Phải không các con?. 

Đối với Thầy mọi việc xảy ra nhƣ nƣớc chảy 

qua cầu, đƣợc mất là phƣớc của mọi ngƣời, chứ đâu 
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phải của Thầy. Thầy là ngƣời đã buông xả hết chuyện 

thế gian rồi, có gì của Thầy nữa đâu? Danh, lợi đối với 

Thầy nhƣ sƣơng mai buổi sớm, nhƣ bong bóng nƣớc, 

còn có nghĩa lý gì. Phải không các con?  

Mục đích của Thầy là đem lại nền đạo đức nhân 

bản – nhân quả cho loài ngƣời. Đó là lòng yêu thƣơng 

của Thầy đối với mọi ngƣời, với các con, Thầy chƣa nỡ 

bỏ các con ra đi mà thôi, vì các con còn quá khổ đau.  

Cuộc đời này không có vật gì làm Thầy luyến 

tiếc cả. Cho nên việc làm của Thầy đƣợc hay không 

đƣợc, còn có gì quan trọng đối với Thầy nữa đâu. 

Thầy chỉ thƣơng cho chúng sanh không đủ phƣớc 

hƣởng nền đạo đức nhân bản – nhân quả mà thôi. 

Thầy ra đi bộ sách đạo đức làm ngƣời chƣa xong và bộ 

sách Văn Hoá Truyền Thống Việt Nam chƣa hoàn 

thành những đức hạnh của dân tộc Việt Nam của tu sĩ 

Phật giáo Việt Nam là một nỗi thƣơng tâm to lớn trong 

lòng Thầy. Các con có biết không? 

Cái gì đúng là đúng; cái gì sai là sai; cái gì tốt là 

tốt; cái gì xấu là xấu, không thể che đậy, tất cả mọi sự 

việc thời gian sẽ trả lời. Còn nếu bây giờ minh oan thế 

này, thế kia thì oán hận càng sinh và cũng làm thêm 

cho sự việc càng xấu và đen tối hơn. 
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Từ lâu Thầy đã chịu biết bao điều tai tiếng từ 

những ngƣời học trò thân thƣơng của mình, nhƣng 

Thầy vẫn đứng sừng sững giữa đất trời bao la, mặc 

cho “Bát phong” thổi dồn dập, làm gì thì cứ làm, 

nhƣng tình của Thầy vẫn thƣơng những ngƣời học trò 

của mình sẽ mãi mãi trôi lăn trong lục đạo. 

“Những buổi chiều tà mƣa phủ trắng 

Thầy cƣời tha thứ kẻ vong ân” 

Với tâm bất động, Thầy sẽ xô ngã tất cả những 

tà pháp, nhất định chánh pháp của Phật sẽ đƣợc 

trƣờng tồn. Tu viện Chơn Nhƣ sẽ sáng chói huy hoàng. 

Càng gặp nhiều ác pháp gió dữ các con mới thấy sức 

mạnh của tu viện Chơn Nhƣ vĩ đại hơn bao giờ hết.  

Các con hãy bền chí tu hành, đừng vì một lý do 

gì mà bỏ phí một cuộc đời trôi lăn trong lục đạo, phải 

xả tâm diệt ngã ly dục ly ác pháp, đừng để những 

chuyện nhỏ mọn chi phối tâm. Hãy bất động tâm trƣớc 

các ác pháp và các cảm thọ. Đó là các con đã trợ giúp 

Thầy và giữ gìn tu viện Chơn Nhƣ vững nhƣ tƣờng 

đồng vách sắt, chứ các con động tâm buông xả pháp để 

tâm đau khổ là tu viện Chơn Nhƣ sẽ chìm mất trong 

đám mây mù của giáo pháp Đại thừa. 
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Thời đức Phật còn tại thế, Ngài cũng chịu biết 

bao nhiêu gian khổ trong 49 năm hoằng hoá độ sanh, 

vì đệ tử, vì ngƣời thân và vì ngoại đạo, nhƣng chánh 

pháp của Ngài vẫn thƣờng hằng và sừng sững đến 

ngày nay 2548 năm. Phật còn nhƣ vậy thì Thầy có 

khác gì. Phải không các con? 

Vậy các con hãy bình tĩnh, tâm phải bất động 

đừng để tâm nghe bên này, bên kia mà hãy buông 

xuống hết. Trên cuộc đời này còn có vật gì, còn có 

danh gì mà thƣờng hằng không thay đổi, tất cả đều là 

vô thƣờng. Tất cả các pháp đều là vô thƣờng thì còn có 

nghĩa gì là xấu, là tốt, là đúng, là sai, chỉ là một trò 

tuồng của nhân quả mà thôi. 

Nếu các con không chánh niệm, tỉnh giác thì các 

con bị qui luật nhân quả chi phối, tâm các con sẽ điên 

đảo vô cùng và gánh chịu mọi sự khổ đau. 

Các con hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ 

kheo, nếu có ngƣời huỷ báng Phật, các Ngƣơi chớ vì 

vậy mà sinh lòng công phẫn, tức tối tâm sinh phiền 

muộn, thời nhƣ vậy sẽ có hại cho các Ngƣơi, làm cho 

các Ngƣơi khổ đau không ích lợi gì?”.  

Đọc lời dạy này, khi các con nghe ai phỉ báng 

Thầy, nói xấu Thầy thì các con đừng sinh lòng công 
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phẫn, đừng tức tối, mọi việc sẽ là một sự thật không ai 

có thể lấy trắng làm đen đƣợc. 

Hãy lo tu tập xả tâm, đó là những điều cần thiết 

cho các con, mỗi ngƣời phải lo cứu mình, đừng để ác 

pháp chi phối tâm mình thì các con phải chịu khổ đau 

muôn vàn, Thầy cũng không thay thế chịu những nỗi 

khổ đau của các con đƣợc và cũng không ai cứu các 

con đƣợc, khổ đau các con phải chịu lấy. Mọi sự việc 

của tu viện đều có Thầy.  

Tu viện Chơn Nhƣ có Thầy, một trụ cột vững 

vàng, dù cho ai có làm gì thì trụ cột này cũng không đổ 

đâu các con ạ! Thầy sẵn sàng gánh vác mọi sự gian 

nan, thử thách, các con đừng bận tâm, hãy lo tu tập xả 

tâm cho sạch những ác pháp đang ngầm đốt cháy 

trong tâm của các con, các con có biết không?  

Tu viện Chơn Nhƣ càng nhiều gian nan thì mới 

thấy sự bất động của Phật pháp là vĩ  đại. Các con còn 

yếu lắm mới có tí xíu ác pháp mà tâm các con đã dao 

động mất tỉnh giác, không còn chánh niệm tâm nhƣ 

điên đảo. Hãy xem những trò đùa của nhân quả nó làm 

gì nỗi tu viện Chơn Nhƣ? 

Ban bằng và đốt sạch tu viện Chơn Nhƣ ƣ! Các 

con yên tâm vì tu viện Chơn Nhƣ vẫn im lặng bất 
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động, mặc cho các ác pháp làm gì cứ làm, vì nơi đây 

đâu còn danh, vì nơi đây đâu còn lợi. Nhất định Phật 

pháp phải trƣờng tồn, đạo đức nhân bản - nhân quả 

phải sáng chói huy hoàng, không ai dập tắt nó đƣợc, 

nó sẽ đƣợc loài ngƣời bảo vệ. 

Thăm và chúc các con vui mạnh, nhớ xả tâm 

tốt, đừng lo, mọi việc đều có Thầy. 

Kính thư 

Thầy của các con 

ĐÁP TỪ CỦA ĐỨC TRƢỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 

DẠY NHÂN NGÀY P.T TỔ CHỨC LỄ SINH NHẬT THẦY 

(Trích, Phụ Lục Đặc San Sinh Nhật Thầy 17-9-2004) 

Trƣớc những ngày mừng sinh nhựt Thầy, các 

con đã làm nên những bài thơ, văn để ca ngợi, chúc 

tụng Thầy và nói lên những tâm tƣ nguyện vọng tha 

thiết tìm cầu sự giải thoát thấm đƣợm tình thƣơng gia 

đình, tình nghĩa Thầy trò, tình yêu quê hƣơng Tổ quốc 

và bổn phận trách nhiệm đối với Phật Giáo. Nhất là 

những lời hứa hẹn cố gắng, bền chí tu tập rất là tuyệt 

vời. Nhƣng nói không bằng thực hành các con ạ!  

Nói đƣợc phải làm đƣợc, các con phải nghe theo 

lời dạy của Thầy: Trƣớc tiên là phải sống đúng giới 
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luật. Chính giữ gìn giới luật đƣợc nghiêm túc là các 

con đã dâng lên mừng sinh nhật Thầy.  

Giữ gìn giới luật nghiêm túc là mừng sinh nhật 

Thầy mới đầy đủ ý nghĩa của sinh nhật. Nó đem lại lợi 

ích cho các con là thân tâm của các con thanh thản, an 

lạc và vô sự. Đó là một nguồn vui giải thoát thật sự 

không còn lời nói suông để mừng sinh nhật Thầy nữa. 

Phải không các con?  

Các con dùng những lời tán thán, ca ngợi để 

mừng sinh nhật Thầy, Thầy không vui mừng, vì nó là 

lời nói suông không có ý nghĩa của sinh nhật Thầy. 

Mừng sinh nhật Thầy các con phải siêng năng tu tập 

nhƣ thế nào để có những kết quả bất động tâm trƣớc 

các pháp ác và các cảm thọ, nhất là phải giữ gìn giới 

luật nghiêm túc nhƣ trên đã nói. Làm đƣợc nhƣ vậy là 

các con đã báo đáp ơn Phật, ơn Thầy. Và dâng lên 

những kết quả ấy để Mừng Sinh Nhật Thầy là tuyệt 

vời, là mang đầy đủ ý nghĩa. Hơn thế nữa, các con phải 

chánh niệm tỉnh giác để khắc phục cho đƣợc hôn trầm, 

thùy miên, vô ký, ngoan không v.v… và còn phải xả ly 

từng ác pháp trong thân tâm của các con nữa. Làm 

đƣợc nhƣ vậy là các con đã dâng lên Mừng Sinh Nhật 

Thầy đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, đƣợc nhƣ vậy Thầy 

mừng biết bao!  
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Ví dụ: sống độc cƣ 10 phần thì các con cố gắng 

giữ gìn độc cƣ, đƣợc 6, 7 phần. Sáu bảy phần làm đƣợc 

ấy các con dâng lên cúng dƣờng là Thầy rất mừng… .  

Thầy buồn, vì các con nói đƣợc mà không làm 

đƣợc. Thầy buồn vì viễn ảnh Phật Giáo ngày nào đó sẽ 

mất đi. Phật Giáo mất đi là một sự thiệt thòi rất lớn 

cho nhân loại trên hành tinh này.  

Phật Giáo mất đi, dù các con có Mừng Sinh 

Nhật Thầy đến hàng ngàn vạn lần có ích gì?! Phải 

không các con? Có chúc tụng, ca ngợi Thầy bằng gì đi 

nữa…thì Thầy cũng sẽ ra đi, ra đi mãi mãi. Và nhƣ 

vậy mọi ngƣời trên hành tinh sẽ không còn chỗ nƣơng 

tựa, sẽ đau khổ triền miên bất tận! Nhất là các con rất 

đau khổ nhƣ gà con mất mẹ chỉ còn biết cất tiếng kêu 

mẹ chiu chích đau thƣơng.  

Ngƣời ta bảo rằng Đại Thừa không có ngƣời tu 

chứng, còn bây giờ các con là những học trò của Thầy, 

tu hành cũng chểnh mảng, không đứa nào tu chứng thì 

có khác chi Đại Thừa đâu. Phải không các con? 

Đó là nỗi đau lớn nhất của Thầy. Các con có 

biết không? Vì vậy các con phải cố gắng và cố gắng hết 

mình hơn nữa để khắc phục sống cho đúng giới luật, 

ăn, ngủ, độc cƣ, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng cho 

đƣợc. Nhờ sống đúng giới luật các con sẽ tu tập tốt  và 

không còn pháp nào mà các con không đạt đƣợc kết 
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quả. Nhất là giới luật nghiêm túc là các con đã trả lời 

với các nhà Đại Thừa.  

Phạm hạnh của một ngƣời Tăng Sĩ rất cần thiết 

cho Phật Giáo, cho mọi ngƣời trong thời khoa học kỹ 

nghệ hóa hiện đại ở xã hội ngày nay.  

Cuối cùng những gì Đức Phật đã dạy trong kinh 

sách Nguyên Thủy các con đã tu tập đƣợc để nói lên 

tiếng nói của Phật Giáo chân chánh mà từ hơn 25 thế 

kỷ này đã bị Đại Thừa dìm mất.  

Các con hãy nhớ những lời Thầy dạy ngày hôm 

nay, nhƣng ngày xƣa là những lời Đức Phật dạy. Ngày 

xƣa Đức Phật nói đƣợc, làm đƣợc. Ngày nay Thầy nói 

đƣợc, làm đƣợc – Còn các con thì sao?  

Phải cố gắng lên các con ạ! Bắt đầu từ giới luật 

đừng xem thƣờng những giới nhỏ nhặt, phải sợ trƣớc 

những lỗi nhỏ nhặt, có cảnh giác và tu tập nhƣ vậy 

giới luật mới đƣợc nghiêm chỉnh. Giới luật đƣợc 

nghiêm chỉnh thì 37 phẩm trợ đạo các con tu tập 

không còn khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 

sức.  

Thầy chỉ ƣớc mong các con làm đƣợc nhƣ vậy 

để Mừng Sinh Nhật Thầy. Không những Mừng Sinh 

Nhật Thầy mà còn mừng cho cả thế giới này, cho lòai 

ngƣời này sẽ có nền đạo đức và những giới hạnh cao 

đẹp không bị dìm mất.  
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Mừng Sinh Nhật Thầy có ý nghĩa cao đẹp nhƣ 

vậy thì mới gọi là MỪNG, chứ Mừng Sinh Nhật bằng 

những lời ca ngợi suông, những lời chúc tụng suông thì 

có ý nghĩa gì hỡi các con !?  

Giới luật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, 

sống không làm khổ mình khổ ngƣời. Nếu nền đạo đức 

ấy còn thì Phật Giáo còn, nền đạo đức ấy mất là Phật 

Giáo mất. Phật Giáo còn là còn chỗ đất đứng cho mọi 

ngƣời trên hành tinh này.  

Nếu không còn ai tu chứng nhƣ Phật, nhƣ Thầy 

thì Phật Giáo đã bị dìm mất, chỗ đứng của Phật Giáo 

chân chánh cũng không còn. Các con có thấy chăng? 

Hơn 25 thế kỷ nay Phật Giáo có còn gì: Cúng bái, tụng 

niệm, cầu siêu, cầu an v.v… là những điều mê tín; ngồi 

thiền nhập định là ảo tƣởng, sống trong giấc mơ; niệm 

chú bắt ấn là những trò ảo thuật lừa đảo ngƣời. Còn 

giới luật, đức hạnh thì tan nát, một ông Thầy có vợ con 

ở trong chùa sinh họat nhƣ một gia đình thế tục. Là 

một vị Thầy của Trời, Ngƣời mà chẳng làm chủ đƣợc 

sanh, già, bệnh, chết, chỉ chuyên nói láo có cấp bằng 

tiến sĩ khoe danh. Ôi! Thật là đau lòng.  

Phật Giáo bây giờ còn lại những lời nói suông, 

nói láo, chứ có ai tu đƣợc những gì; Phật Giáo bây giờ 

còn lại một sự mê tín cúng bái, cầu siêu, cầu an…. Tứ 

thời tụng niệm nhƣ Bà La Môn .  
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Ô! Thật là xót xa. Những lời Thầy dạy có đúng 

không các con ??!!!  

Ngày nay Thầy ra công dựng lại và làm sáng tỏ 

những gì của Phật Giáo đã bị dìm mất, nếu không 

khéo Phật Giáo sẽ bị dìm mất đi một lần nữa, thì nhân 

lọai sẽ bị thiệt thòi và con ngƣời trên hành tinh này sẽ 

giành giựt, đánh đập nhau mãi mãi. Chiến tranh thế 

giới không bao giờ dứt. Lòai ngƣời sinh ra vốn đau 

khổ lại càng đau khổ hơn.  

Các con có thấy chăng? Suốt 25 thế kỷ nay 

chiến tranh liên miên bất tận. Tại sao Đạo Phật có mặt 

trên hành tinh này mà không có hòa bình thế giới. Tại 

sao và tại sao vậy???  

Đừng hỏi tại sao? Phật Giáo chỉ còn có cái tên, 

chứ nền đạo đức không làm khổ mình khổ ngƣời của 

Phật giáo đã chết từ khi ông A Nan tịch.  

Phật Giáo chỉ sống có một trăm năm về sau này ngƣời 

ta đã đƣa giáo pháp của ngọai đạo vào Phật Giáo, rồi 

chia manh múm Phật Giáo ra nhiều hệ phái khác nhau 

để tranh giành quyền lợi, nhƣ vậy mới có chùa Đế 

Thiên, Đế Thích là kỳ quan thế giới, nhƣ vậy  mới có 

chùa to Phật lớn khắp nơi trên thế giới mọc lên nhƣ 

nấm  

Hôm nay nhân ngày Sinh Của Thầy lần  thứ 77, 

các con là những ngƣời tổ chức Mừng Sinh Nhật Thầy 

lần đầu tiên tại tu viện. Đó cũng là ngày mừng cho con 
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ngƣời trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân 

bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản – nhân quả sẽ 

đem lại hạnh phúc cho muôn ngƣời, muôn nhà.  

Ngƣời dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy 

chƣa khởi xƣớng thì có bao giờ ai đƣợc nghe những 

danh từ “Đạo Đức Không Làm Khổ Mình Khổ Ngƣời, 

Khổ Chúng Sanh Chƣa ?” Có bao giờ ai nghe đƣợc 

những danh từ “Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả Chƣa 

?” Từ ngày bộ sách Đƣờng Về Xứ Phật ra đời mới có 

những danh từ này. Phải không các con?  

Những danh từ này đã tiêu biểu làm cho mọi 

ngƣời chú ý và lắng nghe tiếng nói Phật Giáo chân 

chánh. Từ những danh từ này nó sẽ đi vào tâm hồn 

của mỗi ngƣời và nó sẽ biến dần qua từng hành động 

sống của mọi ngƣời sẽ không làm khổ mình khổ ngƣời, 

khổ chúng sanh.  

Nhờ đó trên hành tinh này sẽ có nền đạo đức 

nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ 

ngƣời. Muốn đƣợc vậy và sự lan rộng nhanh chóng 

hơn thì phải do nơi sức lực của các con, nơi trí óc và 

những chất xám của các con. Những gì các con đã ghi 

chép, đã viết ra đều là tiếp tay với Thầy dựng lại Phật 

Giáo. Từ lâu Thầy đã hằng mong ƣớc có những cây 

bút, có những đầu óc sáng suốt, vì hạnh phúc của lòai 

ngƣời mà sách tấn nhau để giữ gìn giới luật nghiêm 

chỉnh; vì hạnh phúc của lòai ngƣời mà khích lệ nhau 
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tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp; vì hạnh phúc của lòai 

ngƣời mà các con viết lên từng kinh nghiệm tu tập 

những hành động đạo đức nhân bản - nhân quả để phổ 

cập đến hang cùng, ngõ hẻm, bất cứ nơi đâu cũng có 

đạo đức này.  

Mừng Sinh Nhật Thầy chính là những ngòi bút 

của các con viết lên những gƣơng hạnh sống. những 

gƣơng hạnh sống rất quan trọng hơn lời nói suông các 

con ạ!  

Các con viết đƣợc thì phải làm đƣợc, viết đƣợc 

mà không làm đƣợc là ngƣời Phật Tử phỉ báng Phật, 

phỉ báng Thầy.  

Các con nói đƣợc mà không làm đƣợc. Đại Thừa 

và Thiền Tông sẽ dựa vào chỗ đó mà phỉ báng Thầy. 

Phỉ báng Thầy tức là phỉ báng giáo pháp của Phật.  

Bởi những điều Thầy dạy là những điều trong 

kinh sách Nguyên Thủy dạy, Thầy không có pháp gì 

mới cả, chỉ dựng lại những gì của Đức Phật đã bị ngọai 

đạo dìm mất qua kinh nghiệm tu tập của mình. Thầy 

đã triển khai và làm sáng tỏ đƣờng lối của Đạo Phật 

cho phù hợp với thời đại hiện nay, thời đại mà trí thức 

lòai ngƣời đang phát triển cao, đang có sự hiểu biết 

sâu rộng, đang có những kiến thức khoa học để chứng 

minh đƣờng lối tu học theo Phật Giáo là một sự thật.  

Thầy có bổn phận là dựng lên làm sống lại 

những gì của Phật Giáo. Thầy chỉ là ngƣời nối tiếp 



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÊN THẦY CHÚNG CON  HỌC ĐẠO TẬP MƯỜI MỘT 

 

 

- 19 - 

cầm ngọn đèn chánh pháp của Phật giúp cho con 

ngƣời trên hành tinh này thấy đƣợc đƣờng đi, để thóat 

ra nơi rừng thẳm âm u trong đêm dày đặc bóng tối.. 

Từ khi Thầy tu xong chỉ có mong ƣớc điều ấy.  

Từ đây về sau, tất cả những ngƣời về tu viện Chơn 

Nhƣ, chấp nhận Chơn Nhƣ là nơi tu hành của mình thì 

phải thấy trách nhiệm và bổn phận của mình đối với 

chánh pháp của Phật.  

Trƣớc tiên là phải gắng sức tu tập, phải sống 

đúng giới luật, đừng để vi phạm dù những giới nhỏ 

nhặt. Sống nhƣ thế nào, tu nhƣ thế nào để xứng đáng 

là con của Phật, là đệ tử của Thầy thì những ngày 

Mừng Sinh Nhật Thầy năm tới sẽ nói lên đƣợc ý nghĩa 

tốt đẹp hơn. Và nhƣ vậy các con còn gặp Thầy lại nữa. 

Nếu các con tu hành có hình thức, giữ giới không 

nghiêm túc lấy lệ, thƣờng hay phá giới hạnh độc cƣ, 

ngủ nghỉ phi thời thì đó là nhân duyên đã hết, Thầy sẽ 

ra đi, và ra đi mãi mãi. Vì các con tu tập không nhiệt 

tình, giữ gìn giới luật không nghiêm chỉnh thì Thầy 

con tha thiết sống trên thế gian này nữa để làm gì. 

Phải không các con?  

Còn nếu các con nỗ lực cố gắng tu hành sống 

đúng giới luật, sống không làm khổ mình khổ ngƣời 

thì các con không cầu thỉnh Thầy ở lại, nhƣng Thầy 

cũng sẽ ở lại, ở lại mãi ngàn kiếp, vạn kiếp cùng bên 

các con.  
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Hiện giờ các con có ngƣời sống chƣa đúng giới 

luật và tu tập còn chểnh mảng. Tuy Thầy không rầy la 

ngƣời nào hết, chỉ có nhắc nhở khéo léo để may ra các 

con biết sám hối sửa sai, biết giữ gìn Phạm hạnh trọn 

vẹn thì Thầy mới hoan hỷ. Nhƣng các con không cố 

gắng tu tập và không giữ gìn giới luật thì Thầy cũng 

đành chịu thôi! Chứ biết nói sao bây giờ !!!  

Duyên Phật pháp không có. Nghiệp chúng sanh 

quá nặng. Thôi thì đành phải ra đi, từ đó âm thầm 

Thầy sẽ nhập diệt và mãi mãi không trở lại nhƣ Đức 

Phật đã vào Niết Bàn.  

Nếu đạo đức nhân bản - nhân quả này mà 

không dựng lại đƣợc cho loài ngƣời thì con ngƣời sẽ bị 

tiêu diệt, chính nó tiêu diệt lấy nó…  

Hôm nay Thầy tuyên bố để rồi ngày mai, các 

con sẽ thấy lời nói này không sai.  

Ôi! Nghĩ đến ngày con ngƣời tự diệt mà lòng 

thƣơng đau, xót xa vô cùng. Tuy rằng Thầy đã ra đi. 

Những nổi đau thƣơng vẫn còn ấp ủ trong lòng. Dù bất 

cứ ở nơi đâu Thầy vẫn thƣơng những ngƣời đệ tử của 

mình đang sống trên hành tinh này không đủ phƣớc 

duyên để thọ hƣởng những đạo đức nhân bản - nhân 

quả không làm khổ mình khổ ngƣời. Một đạo đức sâu 

mầu cao thƣợng tuyệt vời mà chỉ Phật Giáo mới có mà 

thôi…  
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Đến đây Thầy xin chấm dứt “Lời Đáp Từ Mừng 

Sinh Nhật Lần Thứ 77 Của Thầy” do các con tổ chức.  

Thầy xin chúc tất cả các con dồi dào sức khỏe, tu 

tập xả tâm tốt.  

Thân thƣơng chào các con. 

Thầy của các con 

Thích Thông Lạc 

(B.C ghi lại từ tư liệu băng Mừng Sinh Nhật Thầy lần thứ 

77) 

 

TÂM THƢ THẦY GỞI  NGÀY 11-09-2007 

Kính gửi các con thân thƣơng! 

Hỡi các con thân thƣơng! Các con hãy ghi nhớ 

những lời dạy này: Về việc “BIÊN SOẠN KINH SÁCH”, 

khi tu hành chƣa xong, các con đừng nên biên soạn kinh 

sách, mà hãy giành tất cả thời gian để cố gắng học tập 

những gì cần học tập; để cố gắng tu tập những gì cần tu 

tập; để cố gắng sống đúng đức hạnh, những gì chƣa đức 

hạnh; để cố gắng hộ trì và bảo vệ chân lí, những gì chƣa 

hộ trì và bảo vệ chân lí; để cố gắng ly dục ly ác pháp, 

những gì chƣa ly dục ly ác pháp; để cố gắng giữ gìn tâm 

bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ, những gì chƣa 
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giữ gìn đƣợc tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm 

thọ; để cố gắng giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, 

những gì chƣa giữ gìn đƣợc tâm thanh thản, an lạc và vô 

sự.  

Bởi đó là con đƣờng cứu cánh, giúp các con vƣợt 

qua biển khổ sinh tử, luân hồi.Chừng nào các con tu tập 

làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, chừng đó, các con mới 

đủ trí tuệ và kinh nghiệm viết và biên soạn kinh sách. 

Kinh sách viết ra do tu chứng quả A LA HÁN mới có một 

giá trị vô giá, vì nó lợi ích thiết thực và gần gũi với đời 

sống loài ngƣời. Vì vậy mỗi đoạn, mỗi lời trong kinh sách 

đó đều là những hành động thiết thực chủ động, mang 

tính đạo đức nhân bản – nhân quả, thƣờng làm lợi ích cho 

mình, cho ngƣời và cho tất cả chúng sinh. Ngƣợc lại các 

con tu hành chƣa chứng đạo mà viết kinh sách là các con 

nuôi bản ngã, đó là một tai hại rất lớn cho bản thân của 

các con trong khi đang tu tập. Hầu hết mọi ngƣời viết kinh 

sách với mục đích rõ ràng không thể che dấu đƣợc ai cả. 

Bởi ngƣời tu hành chƣa chứng đạo tâm còn tham, sân, si, 

mạn, nghi dẫy đầy nên viết kinh sách là vì cầu danh, cầu 

lợi, chứ không phải vì lợi ích cho con ngƣời. Cho nên kinh 

sách viết nhƣ vậy, chứ không có một ngƣời nào chịu trách 

nhiệm khi có ngƣời theo sách đó tu tập lở bệnh tật điên 
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khùng thì chịu lấy. Tác giả không chịu thay cho quý vị 

đâu?  

Ngƣời tu hành chƣa chứng đạo viết kinh sách bản 

ngã thƣờng to lớn là do tâm chạy theo danh, lợi. Ngƣời tu 

hành mục đích là phải biết diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác 

pháp, thế mà các con tu chƣa xong lại viết kinh sách, đó là 

triển khai bản ngã to lớn thì còn tu tập đƣợc những gì, hỡi 

các con? 

Nếu một ngƣời tu chƣa chứng đạo viết kinh sách 

thì kinh sách đó là kinh sách vay mƣợn những kiến tƣởng 

giải trong kinh sách Đại thừa, Thiền tông, Bà La Môn, tức 

là dùng lời, dùng ý của các vị tổ sƣ xƣa và nay. Ngƣời tu 

chƣa chứng đạo viết kinh sách chỉ viết theo trí tuệ của 

ngƣời khác, chứ các con có biết gì mà viết. Các con giống 

nhƣ ngƣời thợ may khéo tay chấp vá nhiều miếng vải, 

miếng này màu đỏ, miếng kia miếng màu xanh, rồi bên nọ 

miếng màu vàng, bên kia miếng màu tím. v.v… 

Chiếc áo có nhiều màu nhƣ vậy thì chỉ có những 

ngƣời trình độ kiến thức văn hóa khoa học thiên nhiên còn 

kém thì mới chấp nhận, nhất là chịu ảnh hƣởng văn hóa 

lạc hậu ƣa thích màu mè sặc sở của dân tộc bộ lạc thiểu số 

sống trên những cao nguyên thì ƣa thích lắm. Cho nên 
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kinh sách tƣởng giải là kinh sách màu mè bên ngoài dễ 

quyến rũ những ngƣời nhẹ dạ mù quáng cả tin.  

Một ngƣời có kiến thức văn hóa đạo đức Phật giáo 

nguyên thủy thì những kinh sách này không thể lừa dối họ 

đƣợc. Các con cứ đọc lại kinh sách Đại Thừa, Thiền Đông 

Độ, Nam Tông do thầy tổ và các sƣ viết, toàn là những 

kinh sách lấy lời, lấy ý của hệ phái này và bắt chƣớc kiến 

tƣởng giải của các hệ phái kia và nhất là dựa vào 62 luận 

thuyết của Bà La Môn Giáo viết ra. Cho nên kinh sách đó 

không phải là kinh sách Phật giáo mà là kinh sách phát 

triển do thầy tổ chịu ảnh hƣởng tƣ tƣởng kiến tƣởng giải 

của Lục Sƣ Ngoại đạo. Vì vậy, khi viết và biên soạn ra 

kinh sách có những điều các con cần lƣu ý: 

Viết những điều đã có kinh nghiệm tu tập của 

chính các con đã tu tập đƣợc, đã làm chủ sinh, già, bệnh, 

chết và chấm dứt sinh tử luân hồi. Nói tóm lại là các con 

tu tập đã chứng quả A LA HÁN xong thì mới viết kinh 

sách, còn chƣa chứng quả A LA HÁN thì đừng nên viết 

một điều gì cả các con ạ! Bởi vì khi tu chƣa chứng đạo mà 

viết sách là một tai hại rất lớn cho đời, vì viết cái mình 

không biết chỉ do trí tƣởng tƣợng, thật là tai hại vô cùng. 

Sách viết nhƣ vậy là viết sách giết ngƣời, giết mình. Giết 

ngƣời là tạo ra sự mê tín mù quáng cho ngƣời, làm hao 
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tốn tiền bạc của ngƣời (cầu cúng), làm hao sức lực tu tập 

(niệm Phật) và đôi khi ngồi thiền có thể đi đến bệnh tật rối 

loạn thần kinh (thiền định); giết mình là bị danh lợi lôi 

cuốn vào các ác pháp, nhất là làm mất chủng tử tu hành. 

Cho nên, chỉ vì danh một chút xíu mà các con giết bao thế 

hệ loài ngƣời. Các con có biết không? 

Các con cứ nhìn xem kinh sách Đại thừa, Thiền 

tông và kinh sách Nam Tông do các sƣ tu hành chƣa đến 

đâu viết. Đó là một loại kinh sách giết ngƣời, giết mình. 

Các nhà Đại thừa, Thiền tông và các sƣ Nam tông viết 

kinh sách giống nhƣ các nhà học giả, nghiên cứu kinh sách 

Nguyên thủy của Phật rồi viết theo sự hiểu biết bằng 

tƣởng giải của mình. Cho nên nếu ai chịu khó xét cho kỹ 

thì kinh sách đó chỉ là lấy ý, lấy lời bằng những tƣởng giải 

trong kinh sách nguyên thủy, nên nghĩa lý thực hành tu 

tập không đúng nhƣ lời Phật dạy. Bởi kinh sách do nghiên 

cứu sƣu tập viết ra là một tai hại rất lớn cho đời. Vì thế, 

kinh sách này đâu dám tuyên bố tu tập chứng đạo A LA 

HÁN trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm nhƣ trong kinh nguyên 

thủy của Phật dạy. 

Nói về chứng đạo thì kinh sách này không dám nói 

chứng đạo mà còn bài bác, chống đối lại những kinh sách 

nguyên thủy của Phật giáo, họ cho kinh sách nguyên thủy 
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Phật giáo là kinh sách ngoại đạo, là phàm phu thiền và 

còn nói lớn tiếng: “TU CÕN THẤY CHỨNG ĐẮC LÀ 

CHƢA CHỨNG ĐẮC”. Cuối cùng họ còn khẳng định con 

đƣờng tu tập của họ: “VÔ SỞ ĐẮC”. Đó là những ngôn từ 

che đậy những kinh sách không có lợi ích thiết thực, Vì 

thế, những kinh sách này chẳng bao giờ dám to tiếng 

tuyên bố tu chứng đạo vô lậu, làm chủ sinh, già, bệnh, chết 

và chấm dứt luân hồi bao giờ. 

Chờ khi nào các con tu tập chứng đạo xong rồi viết 

kinh sách, thì những kinh sách đó mới có một giá trị vô 

giá, vì nó mang lại lợi ích rất lớn đối với mọi ngƣời tu 

tập. (Kinh sách này thuộc loại kinh sách quý hiếm, nó là 

kinh nghiệm sống của ngƣời tu chứng quả A LA HÁN, 

giống nhƣ kinh sách Pháp Cú của Phật vậy). Bởi vậy, viết 

những điều nghiên cứu trong kinh sách rồi nghĩ tƣởng 

theo tƣởng giải của mình, có nghĩa là các con không có 

kinh nghiệm tu hành chứng đạo, nhƣng vì háo danh, vì 

muốn tỏ ra mình hiểu biết Phật pháp hơn thiên hạ, hoặc vì 

muốn làm thầy thiên hạ, muốn dạy đời, nên tƣởng tƣợng 

ra mà viết hoặc lấy lời, lấy ý của  những ngƣời khác trong 

các kinh sách của các hệ phái tôn giáo khác. Kinh sách 

viết nhƣ vậy không có giá trị và không lợi ích thiết thật 

cho đời, kinh sách nhƣ vậy không tu hành đƣợc, đó là 

kinh sách tƣởng. 
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Khi tu tập chƣa xong, kinh nghiệm tu hành chƣa 

có, chỉ dựa vào những kiến tƣởng giải của những học giả 

xƣa và nay còn ghi lại trong kinh sách Đại thừa, Thiền 

tông, Nam tông rồi các con dựa theo đó nghiên cứu viết ra 

làm sách của mình. Thật xấu hổ lắm các con ạ! Tại sao 

xấu hổ các con? Lấy của ngƣời làm của mình là ăn cắp, 

mà ăn cắp là xấu hổ chứ sao? Các con có biết không? 

Những loại kinh sách này đem ra áp dụng tu tập để 

làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì kết quả chắc chắn sẽ 

không bao giờ làm chủ bốn sự đau khổ này đƣợc. Bởi 

kinh sách này là kinh sách vay mƣợn nhiều kinh sách kiến 

tƣởng giải không do kinh nghiệm tu tập các con ạ! 

Giới thứ hai trong NGŨ GIỚI có dạy không nên 

tham lam trộm cắp, vậy mà các con ăn cắp văn, ăn cắp ý 

của ngƣời khác để viết thành sách của mình, thì đó là 

phạm giới, các con có biết không? Cuốn sách chỉ nhai đi, 

nhai lại những ý mà kinh sách Đại thừa và Thiền tông đã 

nói rất nhiều lần nên nó có gì mới lạ đâu, loanh quanh 

thêm thắt làm ra vẻ mới mẻ, nhƣ vẽ rắn thêm chân, chứ có 

mới mẻ chỗ nào đâu. 

Kinh sách nhƣ vậy mà đƣa lên mạng khiến cho mọi 

ngƣời phải mất nhiều thì giờ đọc thì thật là tội nghiệp. Bây 

giờ những loại kinh sách này rất nhiều loại. Khi bƣớc vào 
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một cửa hàng buôn bán sách lớn ở TP Hồ Chí Minh hay 

TP Hà Nội thì nhìn lên kệ sách thấy đủ loại kinh sách Đại 

thừa, Tiểu Thừa, Nam Tông nhƣ rừng, nhất là Thiền Tông 

thì đủ các loại thiền nhƣ: Thiền Nhật Bản, thiền Mỹ, 

Thiền Tây, thiền Trung Hoa, thiền Trúc Lâm Việt Nam, 

thiền Thái Lan, thiền Miến Điện v.v…Thật là rừng thiền 

nhìn vào không biết chọn cuốn sách nào mà đọc, để có lợi 

ích !!... 

Kinh sách dạy tu hành để chứng thiền, chứng đạo 

giải thoát mà bày bán la liệt nhƣ vậy thì các con nghĩ sao 

về những loại kinh sách này? Nó có một giá trị chân thật 

chứng đạo hay là một loại kinh sách “DỎM” ? 

Muốn biết chắc điều này thì các con lần tìm đến 

những tác giả và xin diện kiến rồi quan sát đời sống của 

họ thì các con biết ngay liền. Tác giả viết sách thiền mà 

chẳng nhập thiền nhập định đƣợc thì đó là thiền gì? Các 

con cần lƣu ý để tránh xa không khéo uổng phí một đời tu 

hành mà chẳng ra gì. 

Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm 

nay và kính chúc thăm các con thân tâm đƣợc dồi dào sức 

khỏe và nhớ luôn sống với lòng yêu thƣơng và tha thứ mọi 

ngƣời để tâm các con đƣợc thanh thản, an lạc và vô sự. 

Thân thương chào các con  



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÊN THẦY CHÚNG CON  HỌC ĐẠO TẬP MƯỜI MỘT 

 

 

- 29 - 

 

TÂM THƢ THẦY GỞI NGÀY 09-09-2007 

 

Kính gửi các con thân thƣơng! 

Hỡi các con thân thƣơng! Các con hãy ghi nhớ 

những lời dạy này: 

-BĂNG ĐĨA, ÂM THANH, CA NHẠC Khi thu 

âm NHỮNG LỜI DẠY GIỚI LUẬT, ĐỨC HẠNH về 

đời sống con ngƣời hoặc NHỮNG BÀI PHÁP TU TẬP 

LY DỤC, LY ÁC PHÁP, để DIỆT NGÃ, XẢ TÂM, để 

NHẬP TỨ THÁNH ĐỊNH, để THỰC HIỆN TAM 

MINH, LÀM CHỦ SINH TỬ, CHẤM DỨT LUÂN 

HỒI của Thầy, khi các con sang ra đĩa, băng thì nên 

giữ nguyên bản, không nên cắt xén thêm bớt; không 

nên xen hoặc đệm thêm ca nhạc, dù là nhạc dạo, vì ca 

nhạc phát ra âm thanh trầm bổng khiến cho lòng 

ngƣời dễ sinh tình cảm ƣa thích, tham đắm, dính mắc. 

Vì thế giới luật Đức Phật dạy: “KHÔNG NÊN CA 

HÁT VÀ NGHE CA HÁT”. 

Cho nên các con chỉ có thể xen đệm âm thanh 

thiên nhiên nhƣ: tiếng chim kêu, tiếng vƣợn hú, tiếng 

dế gáy, tiếng ếch nhái hòa tấu, tiếng gió thổi rì rào qua 

khe lá, tiếng sóng biển ào ào, tiếng gào thét của loài 
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thú đang bị giết v.v… tùy theo bài giảng pháp mà lồng 

ghép âm thanh cho phù hợp nghĩa của bài kinh. Bởi 

âm nhạc thiên nhiên rất tự nhiên nhƣng nói lên đƣợc 

cứu cánh giải thoát của Phật pháp. Vì ý nghĩa cứu 

cánh giải thoát của Phật giáo rất tự nhiên lồng trong 

không gian và thời gian của mỗi ngƣời, không cầu kỳ 

khó hiểu, không khó khăn tập luyện nhƣ Yoga, võ 

công, Tổ sƣ thiền, thiền xuất hồn, thiền vô vi ông Tƣ, 

ông Tám, nhân điện, khí công, dƣỡng sinh, v.v… Chỉ 

vì chúng ta hiểu sai Phật giáo, hiểu không đúng pháp 

của Phật dạy mà lại hiểu Phật pháp theo kiểu tƣởng 

giải của các vị Tổ sƣ Bà La Môn, nên mới thấy tu tập 

khó khăn.  

Nếu pháp Phật khó, sao có ngƣời đến nghe Phật 

thuyết giảng xong một bài pháp liền CHỨNG PHÁP 

NHÃN THANH TỊNH rồi xin Phật xuất gia, sống 

trong giáo đoàn Tăng, không bao lâu liền CHỨNG 

QUẢ A LA HÁN. Nhƣ vậy quả A LA HÁN là kết quả 

nhƣ thế nào mà trong thời Đức Phật ngƣời tu hành 

chứng quả rất dễ dàng? Nếu muốn biết phƣơng pháp 

tu vô lậu CHỨNG QUẢ A LA HÁN này thì phải học 

những lớp sau đây: Năm lớp Ngũ giới đức hạnh, Mƣời 

lớp Thập thiện nhân quả và lớp Chánh kiến, lớp 

Chánh tƣ duy, lớp Chánh ngữ, lớp Chánh Nghiệp, lớp 



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÊN THẦY CHÚNG CON  HỌC ĐẠO TẬP MƯỜI MỘT 

 

 

- 31 - 

Chánh mạng, lớp Chánh tinh tấn, lớp Chánh niệm và 

lớp Chánh định. 

Sau khi học xong các lớp này, hàng ngày các 

con nhớ sống một mình trong thất, ngồi chơi bình 

thƣờng hay ngồi bán già hoặc kiết già hay ngồi trên 

ghế dựa lƣng rồi quan sát thân tâm, nhƣng phải tỉnh 

thức từng tâm niệm của mình khi nó khởi lên và đang 

làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh thì 

các con dừng ngay các niệm ấy bằng pháp NHƢ LÝ 

TÁC Ý để tâm đƣợc THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ 

SỰ. Còn ngƣợc lại tâm niệm nào của các con không 

làm khổ các con, không làm khổ ngƣời và không làm 

khổ tất cả chúng sinh là các con tƣ duy triển khai tâm 

niệm ấy để đƣợc tăng trƣởng lớn mạnh, biến ra thành 

hành động thân hay miệng để đem lại niềm vui, hạnh 

phúc cho các con, cho mọi ngƣời và cho tất cả sự sống 

muôn loài trên hành tinh này. Cho nên chứng đạo của 

đạo Phật chỉ có một việc làm nhƣ vậy, một việc làm rất 

tự nhiên nhƣng lại tìm thấy giải thoát ngay liền. Giải 

thoát ngay liền từ ngày này sang ngày khác, không có 

ngày nào không giải thoát. Nếu thân tâm giải thoát 

nhƣ vậy là các con đã chứng quả A LA HÁN. Quả A 

LA HÁN tại chỗ đó, chứ không còn chỗ nào khác nữa. 
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Nhƣ vậy chứng quả A LA HÁN đâu phải khó, phải 

không các con?  

Quả A LA HÁN tu hành không khó chỉ vì tâm 

chúng ta còn ham thích dục lạc thế gian; chỉ vì tâm 

danh, lợi, sắc, thực, thùy chƣa chịu dứt bỏ nên mới 

thấy chứng quả A LA HÁN là khó khăn. Điều khó 

khăn nhất hiện nay là trong giới Phật tử tu hành theo 

Phật  giáo đều không hiểu đúng nghĩa chánh pháp tu 

giải thoát của Phật, nên họ chỉ hiểu biết theo kiến 

tƣởng giải của thầy tổ Đại Thừa và kiến tƣởng giải của 

chính họ trong kinh sách. 

Phật pháp là đạo đức nhân bản – nhân quả của 

loài ngƣời nên nó rất tự nhiên trong thiên nhiên nhƣ 

vậy thì các con hãy để tự nhiên mà chỉnh sửa từng tâm 

niệm ác của các con để nó trở thành từng tâm niệm 

thiện. Chỉnh sửa không có nghĩa là ức chế, bắt ép tâm 

của các con phải làm nhƣ thế này, phải làm nhƣ thế 

kia, mà các con chỉ cần hiểu nó thiện hay ác, có làm 

khổ mình khổ ngƣời không? Nếu biết nó là ác pháp 

làm khổ mình khổ ngƣời thì các con tác ý: “Đây là tâm 

thiếu đạo đức làm ngƣời, hãy đi! đi!”. Nghe tác ý nhƣ  

vậy nó liền chấm dứt. Vậy sự tu hành đâu phải khó 

khăn. Chỉ có sửa đổi tâm các con nhƣ vậy mà chứng 
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quả A LA HÁN, thì chứng quả A LA HÁN cũng đâu 

phải khó. Phải không hỡi các con? 

Đạo Phật tự nhiên trong thiên nhiên nhƣ vậy 

nên bài thuyết pháp dạy ngƣời tu tập cũng rất tự 

nhiên và đơn giản, cớ sao các con lồng ghép thêm 

những lời ca, tiếng nhạc trầm bổng, du dƣơng vào bài 

thuyết pháp, làm mất đi sự tự nhiên của nó. Mục đích 

của bài thuyết pháp là để mọi ngƣời nghe, hiểu, biết và 

tu tập cho đúng pháp, để đƣợc giải thoát, chứ đâu phải 

để giải trí, để nghỉ xả hơi mà các con lồng ghép ca 

nhạc âm thanh vào. Thật là đáng trách! Một việc làm 

thiếu cân nhắc, thiếu hiểu biết vô tình các con đã phỉ 

báng Phật pháp, xem thƣờng lời dạy của Phật quá rẻ. 

Còn các con lồng ghép xen đệm ca nhạc vào bài thuyết 

pháp của Thầy nhƣ vậy với mục đích gì? Các con có 

biết không? Đó là để lôi cuốn và cám dỗ Phật tử.  

Đạo Phật ra đời vì lợi ích cho chúng sinh, nó 

đem lại sự bình an, yên vui cho mọi ngƣời trên hành 

tinh này, bằng một nền đạo đức nhân bản – nhân quả. 

Do đó hành động đạo đức nhân bản – nhân quả của 

các con cần phải hiểu rõ, khi đã hiểu rõ rồi thì tự các 

con phải thắp lên ngọn đuốc đạo đức đó mà đi. Sự tu 

tập nhƣ vậy mới đúng tinh thần tự lực của đạo Phật. 
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Bởi vậy đạo Phật không có tha lực, không có cầu cúng, 

cầu nguyện v.v… Vì thế các con phải tự sống không 

làm khổ mình, khổ ngƣời. Đó là chánh pháp của Phật, 

còn ngoài ra là tà pháp của ngoại đạo. 

Đạo Phật ra đời không dụ dỗ và lôi cuốn tín đồ 

bằng cách ban phƣớc báu cho những ai cúng dƣờng 

xây chùa, đúc chuông, tạc tƣợng; cho những ai làm từ 

thiện bố thí thực phẩm, tiền bạc, nhà ở v.v… và cho 

những ai tụng kinh bái sám, cầu siêu, cầu an, lạy hồng 

danh sám hối v.v… Ai có duyên đến với đạo Phật thì 

phải tự mình tu tập, chứ không ai thay thế tu tập cho 

mình đƣợc cả. 

Lồng ghép âm thanh ca nhạc vào băng đĩa giảng 

kinh thuyết pháp, điều này quý thầy bên Đại Thừa và 

Thiền Tông họ đã làm và thành công rất tốt đẹp, họ đã 

phổ biến băng đĩa khắp nơi. Bởi họ biết rõ tâm lý Phật 

tử ƣa thích nghe thuyết pháp có ca nhạc nhƣ vậy.  

Với mục đích họ làm nhƣ vậy để lôi cuốn, dụ dỗ 

và giữ gìn phật tử, nhờ đó chùa mới có Phật tử đông 

đảo; chùa mới có cúng dƣờng tiền nhiều. Đó là một 

phƣơng pháp kinh doanh tôn giáo. Vậy mà các con 

cũng bắt chƣớc lối kinh doanh tôn giáo đó nữa hay 

sao?  
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Lời dạy của Phật là lời vàng ngọc, nó là đạo đức 

của con ngƣời (nhân bản), nếu ai biết sống đúng thì 

đem lại sự bình an, yên vui và hạnh phúc cho mình, 

cho ngƣời. Còn ngƣời nào sống không đúng đạo đức 

nhân bản thì họ cũng nhƣ ngƣời thế gian tranh đua 

hơn thiệt, thƣờng lý luận phải trái trắng đen, hay nói 

xấu ngƣời này, nói xấu ngƣời kia, thƣờng thấy lỗi 

ngƣời, không thấy lỗi mình, tâm chạy theo tiền bạc, 

danh vọng, nhà cửa, xe cộ, sắc đẹp v.v… thì tự làm 

khổ mình, khổ ngƣời, cuộc đời của họ đầy đau khổ. 

Những ngƣời này đem đạo đức Phật giáo đến với họ 

nhƣ nƣớc đổ lá khoai, chẳng lợi ích gì dù các con có 

lồng ghép ca nhạc để lôi cuốn họ cũng chẳng lợi ích gì. 

Họ tu vì danh, vì lợi, chứ không phải vì cầu giải thoát 

cho mình, cho ngƣời.  

Theo Phật giáo chỉ có sống đúng đạo đức nhân 

bản – nhân quả, không thêm bớt một việc gì vào cuộc 

sống tu hành, chỉ nên để thuần túy lời giảng dạy bình 

thƣờng, đơn giản của Thầy là hay nhất. Vậy các con 

đừng bắt chƣớc băng đĩa Đại Thừa lồng ghép âm 

thanh ca nhạc trong những bài pháp dạy về giới luật 

đức hạnh thì phạm tội rất lớn, đó là phá oai nghi tế 

hạnh trong giới luật Phật. Các con có biết không?   
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Gốc đau khổ của loài ngƣời là LÕNG HAM 

MUỐN (ái dục), nhƣng lời ca tiếng hát âm thanh du 

dƣơng trầm bổng gợi lên lòng ham muốn. Vì thế giới 

luật Phật đã dạy “KHÔNG NÊN NGHE CA HÁT VÀ 

TỰ CA HÁT”. Vì vậy các con xen và đệm ca nhạc vào 

bài thuyết pháp của Thầy là các con đã đi sai tông chỉ 

của Phật giáo, làm sai giới luật Phật. Làm sai giới luật 

Phật là phỉ báng Phật nhƣ trên đã nói. Các con có biết 

không? Tội ấy nặng lắm các con ạ! Do làm sai của các 

con ngày hôm nay mà ngƣời đời sau sẽ tiếp tục làm sai. 

Làm sai tức là vi phạm vào giới luật, mà phạm vào giới 

luật thì tu hành không bao giờ đến nơi đến chốn, chỉ 

uổng phí cho một đời tu hành. 

Ngƣời Phật tử thiếu oai nghi đức hạnh trong 

giới luật là diệt Phật giáo. Vì thế Đức Phật dạy: “Giới 

luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo 

mất”. Các con có thấy quý thầy Đại Thừa không? Do 

Thầy Tổ của họ tu hành sai, phạm giới, phá giới nên 

trải qua hơn 2500 năm họ đều tu hành sai, tu không 

làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Khi tu hành sai thì thầy 

trò truyền nhau pháp sai, vì thế tu hành chẳng đi đến 

đâu, uổng phí một đời tu hành, chỉ loanh quanh trong 

danh lợi tôn giáo, biến họ trở thành những tu sĩ Bà La 

Môn mà họ không biết. Các con có thấy chăng?  
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Những gì các con không biết đã làm sai, một 

phần cũng chính Thầy thiếu sót không nhắc nhở các 

con ngay từ lúc ban đầu. Nhƣng bắt đầu kể từ ngày 

hôm nay các con nên cố gắng khắc phục sửa lại những 

chỗ sai, đừng làm sai nữa, những gì đã làm sai thì nên 

bỏ qua, chứ không thể thu hồi băng đĩa đó lại đƣợc, 

xem nhƣ không có gì cả. Các con nên nhớ đừng để 

chúng ta trở thành những nhà Đại Thừa thứ hai, thứ 

ba nữa. 

Thăm và chúc các con mạnh tu hành xả tâm tốt, 

nhất là luôn sống đúng với lòng yêu thƣơng và tha thứ 

mỗi lỗi lầm của ngƣời khác. 

Thân thương chào các con 

Thầy của các con 

 

TÂM THƢ THẦY GỞI NGÀY 02-09-2007 

Kính gửi các con thân thƣơng! 

Hỡi các con thân thƣơng! Con đƣờng tu tập đi 

đến cứu cánh giải thoát của Phật giáo nhƣ các con đã 

biết, “TÂM BẤT ĐỘNG TRƢỚC CÁC ÁC PHÁP VÀ 

CÁC CẢM THỌ”. 
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Nếu đứng trƣớc các ác pháp mà tâm các con còn 

bị động thì đứng trƣớc các cảm thọ làm sao các con 

chịu nổi. Có đúng nhƣ vậy không hỡi các con?  

Vì thế, “THẤY LỖI MÌNH ĐỪNG THẤY LỖI 

NGƢỜI” là một phƣơng pháp tuyệt vời của Phật giáo 

để giữ gìn tâm bất động. Thế sao các con không tu tập 

nhƣ vậy? Mà cứ thấy lỗi ngƣời không thấy lỗi mình, 

lại còn nói xấu ngƣời, chê bai, chỉ trích ngƣời khác. 

Vậy ai tốt, ai xấu ở đây? Ngƣời thấy lỗi ngƣời, nói xấu 

ngƣời là ngƣời tốt lắm sao các con? 

Trong đời có cái gì thật đâu, có cái gì là của 

mình đâu. Phải không các con? Toàn là các pháp vô 

thƣờng. Vậy sao các con còn muốn hơn thiệt, đúng sai 

phải trái mà không lo tu TÂM BẤT ĐỘNG. Hơn thiệt, 

đúng sai phải trái để làm gì hỡi các con?  

Trên đời còn có cái gì để các con giữ gìn nữa 

đâu. Các con có thấy không? Nếu không phải TÂM 

BẤT ĐỘNG TRƢỚC CÁC ÁC PHÁP VÀ CÁC CẢM 

THỌ thì còn cái gì nữa. Nếu không nhờ đức Phật chỉ 

dạy BỐN CHÂN LÍ thì thế gian này toàn là rổng 

không và đau khổ. Phải không các con? Các con có 

thấy ngƣời nào chết còn mang theo đƣợc những gì? 
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Hay chỉ còn mang theo những tội ác nghiệp báo? Điều 

đó chắc chắn các con ạ!  

Mọi ngƣời trên hành tinh này họ đang trang bị 

cho mình những hành lý tội ác nghiệp báo ấy để đi vào 

cõi chết. Các con có biết không? Chính các con cũng 

đang trang bị cho mình những hành lý nhƣ vậy. Bởi vì, 

các con đang thấy lỗi ngƣời, không thấy lỗi mình. Các 

con hãy dừng lại những hành động lỗi lầm này may ra 

còn có thể cứu chữa kịp, nếu không thì các con đã, 

đang và sẽ mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi 

nghiệp báo, tràn đầy khổ đau. 

Khi chết đi, tất cả thân ngũ uẩn đều tan rã sạch 

không còn một uẩn nào hết các con ạ!. 

Ngƣời chết đi chỉ còn từ trƣờng nghiệp lực nhân 

quả tội ác tƣơng ƣng với ngƣời hay thú vật mà tái sinh 

luân hồi, chứ không có linh hồn, thần thức nào cả. 

Linh hồn, thần thức là ảo tƣởng của con ngƣời do 

tƣởng uẩn của ngƣời còn sống tạo tác ra qua một hình 

ảnh huyền ảo. Còn ngƣời chết thì tan rã, tiêu sạch 

không còn một vật gì ngay khi tắt thở. 

Luật nhân quả rất khít khao không kẻ hở thời 

gian, khi còn sống tạo tác theo lòng tham muốn (tâm ái 

dục) trong vòng tay ngũ triền cái tạo ra nhân quả 
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nghiệp báo tội ác thì khi chết đi phải tƣơng ƣng tái 

sinh ngay liền với những ngƣời hay những thú vật 

cũng có tâm tham muốn, cũng trong vòng tay ngũ 

triền cái tạo ra nhân quả nghiệp báo tội ác nhƣ vậy để 

sinh ra làm ngƣời và làm thú vật trả vay nghiệp báo 

tội ác mà thân trƣớc kia đã làm. Chứ không nhƣ kinh 

sách Đại Thừa dạy: Ngƣời chết rồi thần thức chƣa đi 

đầu thai phải lang thang vất vƣởng trong vòng 49 

ngày. Đây là một loại ảo tƣởng mê tín có sách vở, kinh 

doanh tôn giáo, làm tiền tín đồ mê tín nhẹ dạ dễ tin.  

Sau khi nhập Tứ Thánh Định, sử dụng mắt Tam 

Minh, quan sát chẳng thấy có linh hồn, thần thức nào 

cả; cũng chẳng thấy quỷ, ma, thần, thánh, Ngọc 

Hoàng, Thƣợng Đế nào cả; cũng chẳng thấy có Chúa 

Trời, Chúa Đất, chƣ Phật, chƣ Bồ Tát, chƣ Thiên nào 

cả v.v…. mà chỉ thấy những từ trƣờng hình ảnh ác 

thiện của loài ngƣời và muôn thú trong không gian vô 

tận. Nhất là từ trƣờng tâm bất động của chƣ Phật, chứ 

không có đức Phật. Các con nên lƣu ý, nếu không thì 

các con cũng mù quáng mê tín, sống trong ảo tƣởng 

nhƣ những ngƣời khác. 

Ngƣời thế gian chỉ vì thấy lỗi ngƣời mà phải 

chịu khổ trăm cay ngàn đắng, còn các con bỏ hết đời 
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vào Tu Viện tu tập để ra khỏi nhà sinh tử mà còn thấy 

lỗi ngƣời, còn hơn thiệt, còn tranh đua, còn kiện tụng, 

còn nói xấu thầy này, thầy khác. Tất cả các thầy đều là 

huynh đệ chung trong một nhà, dù họ ở trong bất cứ 

một hệ phái nào, các thầy không có ai sai cả, chỉ có 

pháp sai. Pháp sai thì nên chỉnh sửa pháp cho đúng 

lại, chứ sao nói xấu nhau, vạch lƣng cho ngƣời khác 

xem thẹo ƣ! Việc làm ấy có tốt chăng hỡi các con? 

Cuốn sách “Giặc Thầy Chùa” tác giả là ngƣời thế gian 

họ muốn khen chê sao cũng đƣợc. Chúng ta cũng 

không nên bắt chƣớc họ, lối chỉ trích, phê phán nhau 

nhƣ vậy, đó là vì nó mang tính chất bè phái, thiên 

kiến, chính trị, nói xấu, gây chia nhau v.v...  

Ngƣời sinh ra trên đời có ai không có những 

phút lầm lạc, nhƣng lầm lạc thì cần phải sửa sai, thì đó 

là một sự chuyển đổi làm cho đời sống tốt lại. Thánh 

nhân cũng từ phàm phu tội lỗi, nhƣng các Ngài biết 

khắc phục sửa sai mình mà trở thành Thánh nhân, 

chứ đâu có Thánh nhân sẵn, Thánh nhân có sẵn là 

Thánh nhân do con ngƣời tƣởng tƣợng ra. Đức Khổng 

Phu Tử còn sai kia mà! Chúng ta là Phật tử, là tu sinh 

Chơn Nhƣ không nên bắt chƣớc họ nay phê bình ngƣời 

này, mai chỉ trích ngƣời khác, nhất là huynh đệ với 
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nhau cùng một thầy, một lò mà ra, sao các con làm 

nhƣ vậy. Các con đã đi sai tông chỉ của Phật giáo.  

Tông chỉ của Phật giáo là chuyển đổi đời sống 

thiếu đạo đức của thế gian trở thành đời sống thế gian 

có đạo đức, chứ không phải chúng ta bỏ đời để đi tu. 

Đi tu có nghĩa là làm tốt cho đời, làm cho đời thiện 

lành hơn; làm cho đời có đạo đức v.v… Cho nên đời 

sống có gì phải bỏ đâu các con? Bỏ đời để tìm đạo là 

sai, đạo thì ở trong đời, ngoài đời đi tìm đạo không 

bao giờ có. Phải không các con? 

Nghe Thầy nói đến đây các con sẽ hỏi: “Chứ 

đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ cung vàng, điện ngọc, 

vợ đẹp, con thơ, cha già, mẹ yếu đi vào rừng hoang 

vắng tu hành sáu năm khổ hạnh. Nhƣ vậy không phải 

bỏ đời sao? Sao các con lại hiểu đức Phật nông cạn 

nhƣ vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có bỏ đời, 

khi đi dạo ra bốn cửa thành Ngài đã thấy bốn sự đau 

khổ của loài ngƣời quá khổ, nên Ngài từ bỏ những sợi 

dây trói buộc tạo nhiều đau khổ cho kiếp ngƣời, đó là 

ái kiết sử, danh, lợi, sắc, thực, thùy để vào rừng yên 

tịnh, một bóng một hình, nhờ đó Ngài tƣ duy tìm ra 

một đƣờng lối, một phƣơng pháp làm cho đời không 

còn khổ đau nữa, tốt đẹp hơn, chứ Ngài có bỏ đời đâu? 
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Các con nghĩ nhƣ vậy là các con đã nghĩ sai về đức 

Phật, các con hãy sám hối đi! 

Nếu bảo rằng đức Phật bỏ đời thì hôm nay làm 

gì chúng ta có bốn chân lí TỨ THÁNH ĐẾ; làm gì 

chúng ta có nền đạo đức nhân bản – nhân quả sống 

không làm khổ mình, khổ ngƣời; làm gì chúng ta có 

chƣơng trình giáo dục BÁT CHÁNH ĐẠO đào tạo 

những bậc A LA HÁN. Chánh đạo luôn luôn ở trong 

đời sống của mọi ngƣời có đạo đức, chứ đạo đâu có ở 

ngoài đời. Sống biết thƣơng yêu và tha thứ mọi lỗi lầm 

của nhau là đạo. Vì thế chúng ta phải hiểu nghĩa cho 

rõ ràng: bỏ đời sống ác không có nghĩa là bỏ đời. Bỏ 

đời sống ác là để chuyển đổi làm thay đổi thành đời 

sống thiện, đời sống có đạo đức. Vậy các con bƣơi móc 

chuyện thế gian xấu tốt của nhau thì đạo làm sao có ở 

trong các con đƣợc. Các con có thấy điều này không 

hỡi các con? Các con làm nhƣ vậy có tốt cho các con 

không? Hay vì các con ganh tỵ, hơn thiệt nhau hay sợ 

ngƣời khác hơn mình? Không sợ ngƣời khác hơn mình 

sao lại nói xấu ngƣời khác, để lộ chân tƣớng phàm phu 

tham danh, tham quyền, khiến cho ngƣời trí thức hiểu 

biết phải lắc đầu, cho rằng đệ tử của Tu Viện Chơn 

Nhƣ còn tạp khí hơn đời thƣờng. Và nhƣ vậy các con 

theo Thầy tu hành tự làm mất hạt giống giải thoát của 
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Phật giáo. Thật là trái đạo. Thật là không xứng đáng 

với ngƣời tu hành Tứ vô lƣợng tâm: Từ, Bi Hỷ, Xả. 

Còn thấy lỗi ngƣời thì lòng từ bi thƣơng yêu và 

tha thứ của Phật giáo của các con có còn không?. Điều 

này các con có biết không? Tất cả các pháp trên thế 

gian này có pháp nào là con, là của con, là bản ngã của 

con đâu, hãy chỉ cho Thầy xem đi? Nếu không có  pháp 

nào là con, là của con, là bản ngã của con, tại sao các 

con lại thấy lỗi ngƣời? Các con có hiểu chăng?  

Con ngƣời là con ngƣời NHÂN QUẢ, có con 

ngƣời nào ngoài nhân quả mà có đâu? Rồi các con hãy 

xem xét xa hơn đến sự sống của muôn loài vạn vật trên 

hành tinh này, mọi vật đều do nhân quả hợp duyên 

sinh ra. Vậy có vật nào ngoài nhân quả mà có đâu? 

Vậy sao các con vô minh cố chấp ôm cứng cái không 

phải của các con, để chịu khổ, chịu đau muôn đời 

muôn kiếp trôi lăn trong lục đạo. 

Các con đã bỏ đời vô đạo đức, đi tìm đạo để 

chuyển đời làm cho đời có đạo đức nhƣ trên đã nói, 

tức là đi tìm chỗ tâm không nhân quả. Vậy chỗ tâm 

không nhân quả là cái gì? Các con có biết không? Đó 

là chỗ TÂM BẤT ĐỘNG TRƢỚC CÁC ÁC PHÁP VÀ 

CÁC CẢM THỌ. Tâm còn động là còn nhân quả,  còn 
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nhân quả thì còn tái sinh luân hồi. Các con có hiểu 

không? Vậy còn thấy lỗi ngƣời là tâm các con còn 

động. Tu theo Phật giáo mà tâm còn động thì dù cho 

các con có tu trải muôn ngàn kiếp cũng không giải 

thoát đƣợc.  

Một phƣơng pháp nữa để tu tập tâm bất động. 

Đó là “TỨ VÔ LƢỢNG TÂM”. 

Nói đến Tứ Vô Lƣợng Tâm là nói đến pháp độc 

nhất vô nhị của Phật giáo để làm chủ sinh, già, bệnh, 

chết và chấm dứt luân hồi thì “ĐỨC HIẾU SINH” là 

sinh mạng, là sự sống của các con, của ngƣời Phật tử, 

là của tu sinh Chơn Nhƣ, nó là đạo quân tiên phong 

xông vào MẶT TRẬN NHÂN QUẢ để giải quyết sinh 

tử luân hồi. Nếu các con tu hành mà thiếu ĐỨC HIẾU 

SINH thì cũng giống nhƣ ngƣời đi đánh giặc mà không 

có quân thiện chiến, chỉ toàn là những quân ô hợp thì 

làm gì thắng trận đƣợc. Nếu ai biết dùng ĐỨC HIẾU 

SINH trong cuộc sống hằng ngày thì tâm ngƣời đó 

không bao giờ thấy lỗi ngƣời, do không thấy lỗi ngƣời 

nên tâm Bất Động. Do tâm bất động là có giải thoát 

ngay liền. Còn những ngƣời thƣờng thấy lỗi ngƣời thì 

đó những ngƣời thế gian phàm phu tục tử, dù họ là 
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ngƣời tu sĩ nhƣng họ không phải là tu sĩ Phật giáo mà 

họ là những tu sĩ Bà La Môn. 

Nếu tu sinh nào tu tập theo Phật giáo Nguyên 

Thủy mà còn thấy lỗi ngƣời, sống thiếu đức hiếu sinh 

và thiếu đức tha thứ. Chính họ là những tu sĩ của  Bà 

La Môn, họ không xứng đáng vào Giáo Đoàn Chơn 

Nhƣ. Giáo Đoàn Chơn Nhƣ gồm có: Tăng đoàn, Nam 

cƣ sĩ đoàn, Ni đoàn và Nữ cƣ sĩ đoàn. Đó là bốn giới đệ 

tử của Tu Viện Chơn Nhƣ. 

Bây giờ các con học lớp hiếu sinh, không phải 

chỉ biết đức hiếu sinh mà còn học nhiều hơn nữa, 

nhƣng phải chia ra giờ nào học tu pháp nào cho rõ 

ràng.  

Ví dụ: giờ đến lớp học, giờ làm bài ở trong thất, 

giờ đọc thêm sách trong thƣ viên của tu viện, giờ ngồi 

giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, giờ đi kinh hành 

chánh niệm tỉnh giác và giờ nhiếp tâm trong hơi thở 

v.v… 

Muốn xem sách thêm nên đọc kỹ những bộ 

sách: Cẩm Nang Phật Giáo Nguyên Thủy, Thiền Căn 

Bản, Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lƣợng tâm, Tứ Bất 

Họai Tịnh, Những Chặng Đƣờng Tu Học Của Ngƣời 

Cƣ Sĩ, Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật, Tạo 
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Duyên Hóa Độ Chúng Sinh, Đạo Đức Làm Ngƣời, 

Những Lời Gốc Phật Dạy, Văn Hóa Truyền Thống 

Phật Giáo, Đƣờng Về Xứ Phật, Giáo Án Rèn Nhân 

Cách v.v… Nhất là sách chƣa có xin phép thì không 

nên photo, chờ khi nào có giấy phép mới đƣợc photo 

thêm. 

Ngƣời tu hành chƣa xong mà điện thoại di động 

trong túi thì còn gì là  tu hành nữa các con? Nên ra đời 

sống nhƣ mọi ngƣời thế gian là tốt hơn. Tu sĩ mà có 

điện thoại di động thì cái tâm của họ là cái chợ.  

Tu sĩ còn sợ chết uống thuốc có loài động vật thì 

còn gì là giới luật Phật. Trên đời này có loại thuốc nào 

uống vào mà thân chấm dứt bệnh hẳn đâu? Uống hết 

bệnh này thì lại sinh ra bệnh khác. Bệnh là do nghiệp 

của nhân quả thiện ác. Các con chƣa ra khỏi nhân quả 

thì thân phải còn bệnh, đó là một sự tất yếu của đời 

sống con ngƣời, một qui luật tự nhiên của nhân quả. 

Các con có thân không ai trốn tránh khỏi bệnh đâu. 

Vậy mà sao các con lại sợ bệnh?  

Muốn không sợ bệnh thì các con nên nhiếp tâm 

và an trú tâm trong thân hành nội thì bệnh làm gì 

đƣợc các con. Thuốc trƣờng sinh bất tử chỉ là một ảo 
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tƣởng của loài ngƣời. Vậy mà có ngƣời mê muội tin 

rằng có thật. Thật là vô minh sống trong không tƣởng.  

Thời gian tuổi đời các con còn ít lắm, khi vô 

thƣờng đến thì thân này mất khó tìm lại đƣợc. Đời khổ 

lắm hơn thua nhau từng lời nói làm chi, cần phải lặng 

im nhƣ Thánh, giữ gìn tâm bất động để ra khỏi nhà 

sinh tử, suốt ngày để tâm hết chuyện này tới việc khác 

nhƣ cái chợ, khi chết sẽ mờ mịt và tƣơng ƣng tái sinh 

sẽ đi vào cảnh khổ. Các con nên nhớ những lời dạy 

này. 

Thăm và chúc các con vui mạnh tu tập đừng 

thấy lỗi ngƣời. 

         Thân thương chào các con. 

       Thầy của các con 

 

TÂM THƢ THẦY GỞI NGÀY 21-11-2008 

Kính gửi: Các con   

I-  Muốn làm đệ tử của Thầy thì phải sống đúng 

những đức hạnh đơn giản nhất của Phật giáo, nó là phong 

cách sống ra khỏi nhà sinh tử của ngƣời tu sĩ, Vì thế,  nó  

rất  quan  trọng  và  cần  thiết  cho  ngƣời  quyết  tâm  làm  

chủ  sự  sống  chết.  

Những đức hạnh ấy gồm có:  
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1- Nhẫn nhục là thấy lỗi mình, không thấy lỗi 

ngƣời, nhờ có nhẫn nhục nhƣ vậy nên tâm bất động trƣớc 

các ác pháp và các cảm thọ.  

2-  Tùy  thuận  là  tùy  theo  mọi  ý  kiến  của  ngƣời  

khác,  nhƣng  không  bị  lôi cuốn vào ác pháp.  

3-  Bằng lòng là vui lòng trƣớc mọi hoàn cảnh, mọi 

ngƣời, mọi việc nhƣng không vui lòng theo những điều 

làm ác .  

4-  Ăn ngày một bữa, không ăn phi thời, đó là hạnh 

sống của Phật và chúng Thánh tăng.  

5-  Siêng năng đi kinh hành, phá hôn trầm, thùy 

miên và vô ký, đó là hạnh sống không mê muội, không ngủ 

phi thời của Phật và chúng Thánh tăng.   

6-  Sống độc cƣ, độc bộ, độc hành là phong cách 

sống của Phật và chúng Thánh tăng để tâm không phóng 

dật. Muốn tâm không phóng dật thì chỉ có phòng hộ và 

giữ gìn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Luôn luôn giữ gìn 

không cho tiếp xúc sáu trần: sắc, thinh, hƣơng, vị, xúc, 

pháp, nếu khi đã tiếp xúc thì giữ gìn bảo vệ không cho tâm 

bị lôi cuốn theo sáu trần. Cho nên cuộc sống không tiếp 

duyên ra bên ngoài, không nói chuyện với bất cứ một 

ngƣời nào cả. Đó là hạnh phòng hộ sáu  căn  để  tâm  

không  phóng  dật.  Chính  ngày  xƣa  đức  Phật  đã  tuyên  

bố:  “Ta thành Chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”.  

Câu này có nghĩa là nhờ phòng hộ  mắt,  tai,  mũi,  miệng,  

thân,  ý  mà  đức  Phật  thành  Chánh  giác.  Nếu  ngƣời  

nào sống đƣợc nhƣ vậy mới thật sự là đệ tử của Thầy.   

II-  Học trò tôn kính Thầy là phải sống không vi 

phạm sáu đức hạnh đã kể trên, còn những học trò nào vi  

phạm những đức hạnh ở trên là không tôn kính Thầy, là 

không xứng đáng làm đệ tử của Thầy .  
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Xƣa đức Phật dạy lấy giới làm thầy. Vậy ngƣời nào 

giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm những  

lỗi lầm nhỏ nhặt là tôn trọng thầy, là cung kính Phật, chứ  

không phải tôn trọng thầy là hầu hạ thầy, cung kính Phật  

là hầu Phật. Đạo Phật là đạo rất tôn trọng sự sống bình  

đẳng. Cho nên ngƣời nào cũng có quyền sống nhƣ nhau, 

không có ngƣời hầu, kẻ hạ. Vì vậy không có ai hầu hạ ai 

cả, chỉ có giúp đỡ nhau khi bệnh tật, khi già yếu.  

Cách thức hầu hạ thầy nhƣ các con hỏi là theo đạo 

đức Nho giáo trong thời phong kiến. Khất sĩ Việt Nam  

chịu ảnh hƣởng Nho giáo phong kiến, nên ngƣời mới vào 

tu phải hầu hạ thầy và phục dịch các vị đại đức, thƣợng 

tọa, hòa thƣợng nhƣ tôi tớ trong những nhà giàu có, làm 

quan sang trọng.   

Vì  thế, Đạo đức của Phật giáo khác xa đạo đức của 

Nho giáo. Đức Phật là một ông vua từ bỏ quyền uy thế lực, 

từ bỏ cung vàng điện ngọc để trở thành một ngƣời dân 

bình thƣờng và còn hơn thế nữa để trở thành một ngƣời đi 

xin ăn. Đức Phật đi tu không có ngƣời hầu kẻ hạ, tự đi xin 

ăn và tự rửa bát, tắm giặt. Sau này tuổi già sức yếu chúng 

tỳ kheo, đệ tử Phật mới đề nghị ông Anan làm thị giả cho 

Phật. Nhƣng ông Anan làm thị giả cho Phật nhƣ một 

ngƣời trẻ tuổi giúp đỡ ngƣời già, chứ không hầu hạ theo 

kiểu đạo đức tam cang của Nho giáo.  

III-  Các con không xả tâm đƣợc là vì đời không 

muốn bỏ và tu hành chỉ là mục đích muốn thêm đạo. Đạo 

và đời là hai nẻo đƣờng ngƣợc chiều. Cho nên đạo là xả 

ra, buông ra còn đời thì lấy vào, ôm vào. Vì xả tâm không 

đƣợc, đó chính là các con còn ƣa thích đời. Do còn ƣa 

thích đời nên nên luôn luôn phải chịu khổ, chịu khổ đau 

thì đừng có than thân trách phận.   
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Đời không muốn bỏ mà đạo thì muốn tu.  Nhƣ vậy 

các con chƣa thông thiểu chữ “TU”. Tu vốn là xả tâm tất 

cả. Xả tâm tất cả là “ĐẠO”. Vậy xả tâm không đƣợc là tu 

cái gì?  

IV, Đạo Phật không khó chỉ cần hiểu biết rõ các 

pháp vô thƣờng, không có pháp nào là ta, là của ta thì 

ngay đó là xả tâm. Ngay đó xả tâm thì tâm bất động, tâm 

bất động là cứu cánh, là Niết bàn. Hãy cố lên con ạ! Giải 

thoát ngay liền trƣớc mắt không xa.  

Kính Thư 

Thầy của các con 

 

 

   (Đức Trưởng Lão Ra Dạy Phật Tử ở Giảng Đường  Cơ Sở  

II) 
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NỘI DUNG TRICH LỤC TẬP NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT 

Lời nói đầu              

Bức tâm thư I - Luật âm dương, 19-1-09                

Bức tâm thư II - cs Thanh Thiện, 2-2-09                

Bức tâm thư III – ngày 13-4-09             

Bức tâm thư IV – ngày 14-4-09             

Bức tâm thư V – Món ăn giãi thoát, 18-4-09           

Chỉ thẳng pháp môn tu tập             

Trả lời 10 câu hỏi                    

Bức tâm thư VI – ngày 20-4-09             

Bức tâm thư VII – ngày 21-4-09             

Bức tâm thư VIII – ngày 22-4-09             

Bức tâm thư IX – ngày 30-4-09             

Bức tâm thư X – ngày 15-5-09             
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(Thầy dạy Đại Chúng Tại Tổ Đường Chơn Như sáng 14-1-

2006) 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Lời tâm huyết là những lời chỉ thẳng vào chân 

lý của Phật giáo để giúp cho mọi người dễ hiểu, dễ tiếp 

thu những tinh ba cốt lõi của Phật giáo.  

Lời tâm huyết là những lời chỉ thẳng cách thức tu 

tập làm chủ tâm và thân như thế nào?   

Cho nên, những lời tâm huyết này các con phải 

lưu ý, suy nghĩ kỹ lưỡng trong các pháp hành rồi mới tu 
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tập từng hành động thân khẩu ý. Có tu tập như vậy kết 

quả làm chủ thân tâm một cách dễ dàng.  

Vì vậy, khi nghe hướng dẫn cách tu tập thì các 

con phải chú ý lắng nghe để hiểu rõ cách thức thực hành 

từng hành động mỗi hành động là mỗi hành động làm 

chủ tâm, khi làm chủ tâm từ một giờ đến 10 giờ thì kết 

quả làm chủ tâm đó mới đem áp dụng vào phương pháp 

làm chủ thân. Khi tu tập đúng cách như vậy thì sự tu tập 

không còn khó khăn, không còn mệt nhọc. Mỗi hành 

động tu tập là mỗi hành động  đều làm chủ được thân, 

tâm.  

Làm chủ được thân, tâm là làm chủ sự được sự 

sống chết. Làm chủ sự sống chết là  người tu đã chứng 

đạo.  

Cho nên, sự tu chứng đạo của Phật giáo đâu có 

khó khăn, đâu có mệt nhọc như trên đã nói, chỉ ngay từ 

phút đầu tiên phải biết cách tu tập làm chủ tâm cho 

được từng chút một, có nghĩa là các con phải biết dẫn 

tâm vào chỗ bất động, như chú mục đồng dắt trâu. Mục 

đồng đi đâu thì trâu đi đó, người trâu như một.  

Nếu quý vị thấy phương pháp làm mục đồng khó 

quá thì các con hãy học cách nương ngón tay để thấy 

mặt trăng. Nương ngón tay để thấy mặt trăng tức là 

nương hơi thở để thấy tâm bất động của mình.   
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Hai cách này tu tập các con sẽ không bị ức chế 

tâm. Khi tu tập không bị ức chế tâm thì các con mới làm 

chủ được tâm. Do làm chủ được tâm nên tâm bất động, 

vì thế không còn một vọng niệm khởi nào xen vào. Còn 

vọng niệm là chưa làm chủ được tâm, nhưng hết vọng 

phải lưu ý có hai phần : 

Một, là do ức chế tâm nên không niệm khởi 

(vọng tưởng). Ức chế tâm do dùng một pháp môn niệm 

(niệm Phật, niệm chú…), một hành động (cơ bụng), một 

hơi thở (thở ra thở vô) v.v…  

Hai, là do làm chủ tâm nên không niệm khởi 

(vọng tưởng). Bằmg pháp dẫn tâm Như Lý Tác Ý  

- ức chế tâm hết vọng tưởng là tu sai pháp, lọt 

vào pháp môn Thiền Tưởng Đông Độ. Và Đại Thừa. Khi 

tu tập bị rơi vào các pháp môn này, người có quyết tâm 

tu tập cao thì một trăm người đều bị điên cả trăm người, 

thường gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma  

- Làm chủ tâm hết vọng tưởng là tu tập đúng 

pháp Thiền Xả Tâm của Phật giáo nguyên thủy  

  Vì thế khi tu tập cần phải lưu ý tránh những sự 

tu tập sai. Các con nên nhớ: Mục đích tu tập của đạo 

Phật là làm chủ thân tâm. Đạt mục đích này là chứng 

đạo. Chứng đạo là làm chủ thân tâm nên không còn tu 

tập một pháp môn nào nữa cả.  
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Cuối cùng Thầy chúc cho các con tu tập đạt được 

mục đích này.    

Kính ghi 

Trưởng lão Thích Thông Lạc. 

NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT 

BÀI THỨ I:  

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI  (19 – 1 - 2009) 

Hỏi: - Khái niệm “Âm, Dương” của lý thuyết cổ 

truyền Trung Quốc, hiểu như thế nào cho đúng Phật 

pháp?  

Đáp:  Muốn  hiểu  Phật  giáo  về  lý  thuyết  “Âm  

Dương”  tức  là  muốn hiểu “Văn Minh” Ấn Độ theo 

nền “Văn Minh” Trung Quốc.  

Âm Dương chỉ là hai cực của nhân quả. Hai cực 

này hoạt động theo qui luật nhân quả tạo duyên hợp 

thành, mới có sinh ra vạn vật nên gọi là vạn vật sinh sôi, 

nảy nở. Cũng theo qui luật này hoạt động tạo ra duyên 

tan nên vạn vật phải chịu luật vô thường, biến đổi, tan 

rã và hoại diệt, nên gọi là vạn vật chết.  

Nói lý thuyết ÂM, DƯƠNG là nói có vẻ văn học, 

chứ danh từ bình dân thì chỉ gọi là GIỐNG CÁI, GIỐNG 

ĐỰC mà thôi. Còn Phật giáo thì gọi là DUYÊN HỢP 

NHÂN QUẢ TỨ ĐẠI ÂM và DUYÊN HỢP NHÂN QUẢ 

TỨ ĐẠI DƯƠNG, chứ bản chất ÂM, DƯƠNG không có 
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một nguyên tố đơn độc được, mà ÂM hay DƯƠNG là 

một hợp chất.  

Ví dụ: người phụ nữ thuộc về ÂM nhưng muốn 

tạo thành thân người phụ nữ thì phải do TỨ ĐẠI ÂM 

hợp lại mà thành. Người nam thuộc về DƯƠNG  nhưng  

muốn  tạo  thành  thân  người  nam  thì  phải  do  TỨ  

ĐẠI DƯƠNG hợp lại mà thành. Do ÂM, DƯƠNG mà có 

con đường sinh tử luân hồi, vì thế đạo Phật biết rất rõ 

nên quyết tâm tu tập làm chủ luật ÂM, DƯƠNG để diệt 

trừ con đường sinh tử luân hồi.  

Người  ta  gọi  KHÍ  ÂM,  KHÍ  DƯƠNG  nhưng  

KHÍ  cũng  là  một  hợp chất mới thành KHÍ  

Văn  minh  Trung  Quốc  chỉ  biết  ÂM,  DƯƠNG  

mà  không  biết  ÂM, DƯƠNG là một hợp chất.  

Do không biết ÂM, DƯƠNG là một hợp chất, nên 

nền văn minh Trung Quốc không xác định đúng nghĩa và 

cũng chẳng biết ÂM DƯƠNG từ đâu sinh ra. Các nhà 

hiền triết Trung Quốc chỉ loanh quanh trong tưởng tri 

ÂM, DƯƠNG, NGŨ HÀNH nên xây dựng một nền văn 

hóa mang tính chất mê tín, mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, 

dị đoan, lạc hậu v.v… Còn văn minh Ấn Độ do Phật giáo 

thì biết rất rõ ÂM, DƯƠNG từ NHÂN QUẢ sinh ra. Bởi 

NHÂN QUẢ là một qui luật điều hành tất cả vạn vật 

trong vũ trụ, cho nên thuyết ÂM, DƯƠNG cũng nằm 

trong qui luật của NHÂN QUẢ mà có.  

ÂM, DƯƠNG theo văn minh Trung Quốc thì xây 

dựng nền văn hóa mê tín, lạc hậu, hoang đường.  
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ÂM, DƯƠNG theo văn minh Ấn Độ do Phật giáo 

thì xây dựng nền văn hóa đạo đức nhân bản – nhân quả 

sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 

chúng sinh.  

Đấy là hai nền văn minh cũng lấy thuyết ÂM, 

DƯƠNG nhưng vì sự hiểu biết khác nhau nên xây dựng 

hai nền văn hóa cũng khác nhau.   

Một  bên  là  nền  văn  hóa  Phật  giáo  Ấn  Độ  

dạy  con  người  đạo  đức nhân  bản  –  nhân  quả  sống  

không  làm  khổ  mình  khổ  người  và  tất  cả chúng sinh, 

nên làm lợi ích cho loài người.   

Còn một bên là nền văn hóa  Khổng, Lão Trung 

Quốc dạy con người sống  trong  Tam  Cang,  Ngũ  

Thường  tạo  thành  những  giai  cấp  xã  hội phong kiến, 

theo luật âm dương ngũ hành nên trở thành những nếp 

sống mê tín, dị đoan, lạc hậu v.v… làm tai hại cho loài 

người rất lớn. Vì thế Lão, Trang yếm thế, tiêu cực bỏ 

đời tìm đạo VÔ VI.  

2- Hỏi: Người ta thường nói “Âm Dương đồng 

nhất lý”, nghĩa là “Trần sao Âm vậy”. Vậy chúng con 

phải hiểu sao? Khi thầy dạy không có linh hồn.  

Đáp: Từ xưa đến nay, loài người truyền nhau sự 

hiểu biết mù quáng, mê tín, dị đoan, lạc hậu, thiếu thực 

tế, không khoa học v.v… nên không chứng minh được 

những hiện tương siêu hình. Vì thế, con người tưởng ra 

mới xây một thế giới siêu hình mà mọi người gọi là cõi 

ÂM.   
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“ÂM DƯƠNG đồng nhất lý”. Nhưng ÂM DƯƠNG 

làm sao đồng nhất lý được? Người đàn ông là người đàn 

ông làm sao là ngươiø đàn bà được. Ngược lại người đàn 

bà là người đàn bà làm sao là đàn ông được. Cho nên 

nghĩa đồng nhất lý là không đúng. Chỉ có ÂM DƯƠNG 

hợp nhau thì mới sinh ra vật thứ ba, chứ hai cái là một 

thì không đúng. Đừng hiểu theo tưởng giải của các nhà 

hiền triết xưa: DƯƠNG là TRẦN CẢNH, còn ÂM là  

ÂM  CẢNH.  TRẦN  CẢNH  tức  là  DƯƠNG  CẢNH,  

nó  có  nghĩa  là  sự sống của con người ở cõi TRẦN 

GIAN, còn ÂM CẢNH là sự sống của linh hồn nơi cõi 

ÂM PHỦ. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm của nền 

văn minh Trung Quốc. Cho nên chỉ nền văn minh Ấn Độ 

có Phật giáo mới giải quyết vấn đề tư tưởng mê tín, dị 

đoan, lạc hậu này.  

Theo Phật giáo thì không có ÂM CẢNH mà chỉ 

có sự sống của con người ở trần gian. Sự sống của một 

người ở trần gian, gồm có DƯƠNG CẢNH  và  ÂM  

CẢNH.  DƯƠNG  CẢNH  là  Ý  THỨC,  Còn  ÂM  

CẢNH  là TƯỞNG THỨC. Bởi vậy trong một con người 

còn sống là phải có đủ ÂM, DƯƠNG. Vì thế, đức Phật 

dạy: “Thân con người sống gồm có năm uẩn hoạt động, 

nhưng khi con người chết thì năm uẩn hoại diệt không 

còn sót một uẩn nào cả. Năm uẩn này gồm có: Sắc uẩn, 

thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.   

Từ xưa đến nay người ta đã lầm tưởng SẮC UẨN 

là TRẦN CẢNH và TƯỞNG UẨN là ÂM CẢNH, nhưng 

SẮC UẨN và TƯỞNG UẨN là hai UẨN  trong  thân  
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NGŨ  UẨN  của  Phật  giáo  chứ  đâu  có  hai  cảnh:  ÂM 

CẢNH và DƯƠNG CẢNH. ÂM CẢNH và DƯƠNG 

CẢNH chỉ là một thân con  người.  Vì  thế  khi  thân  

người  hoại  diệt  thì  DƯƠNG  CẢNH  và  ÂM CẢNH 

cũng không còn. Do sự hiểu biết của Phật giáo như vậy 

nên chỉ có thế giới duyên hợp hữu hình, chứ không bao 

giờ có thế giới linh hồn siêu hình.  

ÂM, DƯƠNG của Phật giáo là lộ trình duyên hợp 

tái sinh luân hồi, cho nên người tu sĩ của Phật giáo là 

phải vượt ra khỏi con đường này, vì tâm người tu hành là 

phải diệt trừ tâm SẮC DỤC, vì còn tâm sắc dục là còn. 

Còn bị chi phối trong qui luật nhân quả ÂM, DƯƠNG thì 

còn tiếp tục tái sinh luân hồi.  

Hỏi:  Sắc uẩn của Phật giáo có bốn chất cơ bản: 

ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA mà ở các sách cổ truyền 

phương Đông nhất là Trung Quốc nói có năm  chất  cơ  

bản:  KIM,  MỘC,  THỦY,  HỎA,  THỔ.  Vậy  chúng  

con  phải hiểu nó như thế nào?  

Đáp:  Văn minh Ấn Độ xác định một thân con 

người của Phật giáo là  phải  hợp  lại  đầy  đủ  bốn  chất:  

ĐẤT,  NƯỚC,  GIO,Ù  LỬA.  Trong  ĐẤT gồm  có:  cỏ,  

cây,  sắt,  đá,  sỏi,  cát  v.v…gọi  là  ĐẤT.  Trong  NƯỚC  

gồm  có chất ướt, mềm, trơn, chảy v.v…gọi là NƯỚC. 

Trong GIÓ gồm có các chất: hơi, khí, bay, thổi v.v…gọi là 

GIÓ. Trong LỬA gồm có các chất, ấm, nóng, đốt  cháy  

v.v…  gọi  là  LỬA.  Trong  bốn  chất  này  có  đầy  đủ  

KIM,  MỘC, THỦY, HỎA, THỔ. Cho nên TỨ ĐẠI của 
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Phật giáo thuộc nền văn minh Ấn Độ, nó mang đầy đủ 

bốn chất, không thiếu một chất nào cả.   

Còn nền văn minh Đông phương Trung Quốc đưa 

ra NGŨ HÀNH để xác định thân người có năm chất: 

KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ nhưng NGŨ HÀNH 

không đủ để tạo ra thân người vì còn thiếu chất khí 

(GIÓ). NGŨ HÀNH tuy nói năm chất nhưng kỳ thực chỉ 

có ba chất: KIM, MỘC và THỔ. KIM, MỘC và THỔ chỉ 

là một chất ĐẤT. Các nhà hiền triết Đông phương 

Trung Quốc không hiểu nên ĐẤT làm ba chất KIM, 

MỘC, THỔ. Đó là cái hiều sai của nền văn minh này. 

Còn hai chất THỦY và HỎA, đó là NƯỚC và LỬA. Cho 

nên nền văn minh ÂM, DƯƠNG, NGŨ HÀNH  của  

Đông  phương  Trung  Quốc  cho  thân  người  có  ba  

chất  ĐẤT, NƯỚC, LỬA là không đúng, vì trong thân 

người còn có một chất nữa, đó là GIÓ. Một cái hiểu sai 

lầm của Văn minh Trung Quốc đã biến nền văn hóa của 

họ mê tín dị đoan lạc hậu gây tai hại cho loài người rất 

lớn. Nếu không có nền văn minh Phật giáo Ấn Độ thì 

ngàn đời ø người ta không thấy cái sai này.   

Nếu đem văn minh Đông phương Trung Quốc so 

sánh với văn minh Ấn Độ thì văn minh Trung Quốc 

thiếu thực tế, không cụ thể, không khoa học,  vì  thế  đối  

với  văn  minh  Ấn  Độ  nó  còn  kém  xa.  Văn  minh  

Đông phương Trung Quốc chỉ là một triết thuyết ÂM 

DƯƠNG, NGŨ HÀNH để tạo ra những thế giới ảo 

tưởng, siêu hình như: thiên đàng, địa ngục, linh hồn, chứ 

không phải là chân lí của loài người. Cho nên văn minh 
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Trung Quốc là một nền văn hóa mê tín, dị đoan, lạc hậu 

v.v…  

Hỏi:  Kết hợp cả ÂM DƯƠNG và NGŨ HÀNH 

này vào trong cuộc sống con người V.N không phải là ít, 

nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ suy tư  

của  người  phương  Đông  từ  việc  nhỏ  đến  việc  lớn  

nhất:  Cúng  bái,  cầu khấn,  chiêm  tinh,  số  tử  vi,  xem 

tướng,  xem  bói,  xem  ngày  xây  cất  nhà mới, xem 

ngày dựng vợ gả chồng v.v…và v.v…tức là thuyết ÂM 

DƯƠNG và NGŨ HÀNH đã ảnh hưởng đến nhiều lãnh 

vực cuộc sống của con người phương Đông.  

Đáp: Như chúng ta ai cũng biết: “Một sự văn 

minh mà không đúng chân lí của con người là một tai hại 

rất lớn cho loài người, nó không bao giờ mang lại sự bình 

an và hạnh phúc cho con người mà nó còn đem cho con 

người hao tốn công sức và tiền của rất lớn trong việc mê 

tín dị đoan (như xem bói, xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái 

cầu siêu, cần an, cúng sao, giải  hạn,  trừ  linh,  trừ  thần,  

làm  tuần,  làm  tự…).  Chính  những  nền  văn minh sai 

lạc này mà cuộc sống của con người thường xảy ra 

những xung đột  và  chiến  tranh,  Vì  thế  cả  một  thế  

giới  trên  hành  tinh  không  được bình an.   

Hỏi: Hằng ngày trước khi ngủ buổi tối con thường 

lấy tay xoa bụng, bàn tay phải xoa từ phải sang trái; bàn 

tay trái xoa từ trái sang phải. Và xoa như vậy có được 

không?  
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Đáp:  Được, nhưng con đừng tập thành thói quen, 

sau này rất khó bỏ. Thăm và chúc con tu tập xả tâm cho 

thật tốt.  

Kính ghi 

Thầy của con 

  

BÀI THỨ II: 

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI  (2 – 2 - 2009) 

Kính thưa thaày, Cô 

Con cảm động, caûm ơn chị Thu Phương đã hồi âm. 

Điều con tha thiết mong mỏi. kính mong qúy thầy, qúy cô 

là chúng ta cùng nhau tiếp tay góp phần đưa tiếng nói chân 

chính Phật pháp của Ngài Thông Lạc đến hàng Phật tử 

đang bị lầm đường lạc lối từ hơn 2500 năm nay, nhưng vì 

Ngài Thông Lạc vốn chưa biết gì chuyện trần tục. Vì vậy, 

những gì Ngài nói hòan tòan đúng, nhưng, đối với thế tục 

có nhiều hiểu lầm không thể nào làm sáng tỏ được. Cho 

nên con kính mong qúy thầy cô, trực tiếp gặp Ngài và xin 

phép Ngài cho phép chúng ta sọan lại để đưa ra đại chúng 

đúng sách vỡ giảng dạy hầu chính phục đại chúng: Ví dụ:   

Hỏi: Chuyện đi sai đường, lạc lối của Phật pháp đã 

từ bao đời rồi, Ngài đưa ra lời phán là đúng, Ngài dùng 

kinh Phật giảng giải là đúng, nhưng vì Ngài dùng ngôn từ 

bị sốc nhiều quá, bị phản tác dụng! Nếu không có chùa to, 

Phật lớn, cảnh đẹp thì làm sao có Phật tử?!  

Đáp: Chùa to là hình ảnh cung điện của các nhà 

vua phong kiến. Trong khi đức Phật đã từ bỏ cung vàng 
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điện ngọc mà bây giờ người ta cung kính thờ phụng Ngài 

nơi cung điện vàng, son. Như vậy có đi ngược lại đạo 

Phật không?  

Nếu không có chùa to Phật lớn, cảnh đẹp thì làm 

sao có phật tử? Như vậy tu viện Chơn Như đâu có chùa 

to Phật lớn sao phật tử về đây đông đảo như vậy?  

Hỏi:  Ngài trả lời qua các sách, Ngài cho biết rằng 

"ai tin Ngài thì Ngài dạy..." Câu  nầy  thiếu  từ  bi  và  

không đúng  nguyên  lý  nhà  Phật. Đối  với  Phật  pháp  

luôn luôn đúng nhưng nhiệm vụ của các Ngài là bằng mọi 

giá phải giúp cho hàng Phật tử am hiểu và làm đúng Phật 

pháp. Cũng như ngoài đời....  

Đáp: Nếu bảo rằng nhiệm vụ của các Ngài là 

bằng mọi giá phải giúp cho hàng phật tử am hiểu và làm 

đúng Phật pháp. Vậy hơn 2500 năm, sao đức Phật và các 

bậc A La Hán không làm bằng mọi giá giúp cho hàng 

phật tử am hiểu và làm dúng Phật pháp để cho hiện giờ 

hàng phật tử  hiểu  sai  và  làm  không  đúng  chánh  

pháp  của  Phật? Vậy  có  phải  ai  tin Ngài  thì  Ngài  

dạy, còn  không  tin  thì  thôi.  Bởi  đạo  Phật  là  đạo  tự 

nguyện, tự giác không ai có quyền bắt buộc và cũng 

không ai có quyền khuyến dụ… Còn ngoài đời người ta 

dùng mọi cách để khuyến dụ người khác là mục đích 

danh lợi.  

Hỏi: Tu viện Chơn Như không phải là nơi tu thử. 

Làm như vậy tốn kém của bá tánh.  Nếu  muốn  tu  tập  thử  

thì  tập  ở  nhà.  Khi  quyết  định  tu  thì  hãy  bước  vào  tu  

viện Chơn Như. Chơn Như đâu phải là nơi đến để thử rồi 
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bỏ ra về? Rồi ngụy biện cho sự thiếu hiểu biết của mình rồi 

bêu xấu tu viện?  

Đáp: Những lời dạy trên đây là lời khẳng định: 

“Tu là làm chủ sinh, già, bệnh, chết”. Bởi vậy tu viện 

Chơn Như không phải là nơi tu thử. cho nên những ai có 

ý chí, có quyết tâm với mục đích làm chủ sự sống chết 

thì đến với tu viện, còn không thì đừng đến tu viện. Vì 

đến làm bận rộn và làm động những người đang tu tập ở 

đây. Lời nói này thẳn thắng “Mất lòng trước, được lòng 

sau” nhưng cả hai đều có lợi ích. Bởi những người không 

có quyết tâm, thiếu ý chí khi nghe lời nói này như tiếng 

sét vào tai.   

Hỏi: Sách nhân bản nhân quả, trên cơ bản Ngài dạy 

đúng. Nhưng sách dạy lạc đề. Nếu qúy thầy cô cần, cho 

phép con xin dẩn chứng cặn kẻ.  

Đáp: Một khi chưa hiểu biết đạo đức nhân bản - 

nhân quả mà bảo rằng sách lạc đề thì có đúng không?  

Vì sách đạo đức nhân bản – nhân quả là những tập sách 

xuất hiện đầu tiên trên trái đất này. Trừ những người có 

tam minh mới hiểu nhân bản – nhân quả  

Hỏi:  Sách đã phổ biến, không nên dịch ra Anh Ngữ 

vì sẽ bị phản ngược. Sau khi đúc kết, chúng ta thành lập 

ban dịch ngọai ngữ rồi phổ biến.  

Đáp: Sách được dịch ra ngoại ngữ là tùy duyên,  

nhưng phải dịch đúng ý nghĩa của tác giả, chứ không 

được dịch theo ý nghĩ của dịch giả  
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Hỏi:  Trong hòan cảnh hiện nay, Ngài nên dùng tam 

minh tìm và dạy cho được vài vị Alahán dùng làm nền tảng 

căn bản cho hậu thế, tin tưởng, mạnh mẽ tiến theo.  

Đáp: Đó là trách nhiệm bổn phận của vị đạo sư, 

nếu chúng sinh đủ duyên với chánh pháp thì quả vị A La 

Hán tu tập không phải khó khăn. Chỉ vì mọi người đang 

tu thử, nên không bao giờ vị đạo sư dạy.  Đó không phải 

là lỗi của vị thầy mà lỗi của người tu.  

Hỏi:  Không có ai giải nghĩa rõ ràng kinh Phật bằng 

Ngài Alahán. Do đó, Ngài nên giải nghĩa rõ kinh phật cho 

hàng Phật tử, đây là việc làm cần thiết và giá trị nhứt của 

ngài  

Thời gian đã 29 năm rồi, Ngài chưa làm được một 

việc gì để tạo một chút niềm tin cho hậu thế. Con e rằng, khi 

Ngài viên tịch thì hàng Phật tử chúng ta phải bị lần mò 

trong  đêm  tối  mịt  mù.  Nếu  qúy  thầy  cô  thông  cảm  và  

thương  cho  lòng  thao  thức  của con, kính mong qúy thầy 

cùng đóng góp vào công trình cứu vớt hàng con Phật đang 

bơ vơ. Thành kính tri ân qúy thầy cô.  

Con, Thanh Thiện -  ÑT: 1408-262-0235  

Đáp: Tất cả những gì làm lợi ích cho chúng sinh 

Thầy đã làm xong, còn tu tập hay không tu tập là quyền 

quyết định ở người phật tử. Không bao lâu nữa Thầy sẽ 

vào Niết bàn. Trên tám mươi tuổi rồi còn gì nữa phải 

không quý phật tử? Khi trách nhiệm và bổn phận của 

người thầy đã làm xong đối với chúng sinh thì ra đi là 

đúng lúc. Danh, lợi như nước chảy qua cầu, khen chê  

còn  có  nghĩa  lý  gì,  khi  thế  gian  này  các  pháp  đều  

vô thường.   
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BÀI THỨ III: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (13 – 4 - 2009) 

Kính gửi: các con.  

Hôm nay Thầy gửi bức tâm thư này về thăm và 

có đôi lời cùng các con với ước mong các con sáng suốt 

bình tâm đừng nghe ai nói một điều gì cả.  

Tu viện là nơi thanh tịnh để các con tu tập, vì thế 

mục đích tu hành là giữ gìn tâm bất động, không phóng 

dật. Khi tâm động phóng dật khiến tâm bất an nên các 

con không thể tu hành được.  

Thường các con bị phân tâm là hay nghe nói bên 

nây bên kia, bên này củøa cô Úùt bên kia của cô Trang. 

Bên này hay bên kia đều là của tu viện cả bên nào Thầy 

cũng có trọng trách dạy dỗ và hướng dẫn các con tu tập 

đi tới nơi tới chốn. Nhưng có một điều mà các con nên 

nhớ: Đó là giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và 

vô sự  để  tìm  thấy  sự  giải  thoát,  dù  ai  nói  ngã  nói 

nghiêng  các  con  cũng  giữ  tâm  bất động.  Bởi  vì  các  

pháp  xung  quanh  các  con  luôn  luôn  động,  động  như  

biển,  nhưng biển cũng có lúc yên lặng bất động, Động 

hay bất động không quan trọng mà quan trọng ở tâm 

các con ạ! Cho nên khi nghe ai nói một điều gì dù thuận 

tai hay nghịch tai các con đều tác ý xả sạch để niệm ấy 

không tác động vào thân tâm và nhờ vậy thân tâm bất 

động. Thân tâm bất động là giải thoát các con ạ!  
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Biết giữ gìn thân tâm bất động thì dù ai có chữi 

mắng, nói xấu, vu khống, nói oan ức hay nói lời mạt sát 

mạ nhục thậm tệ các con nghe tất cả nhưng phải biết 

sống trong tinh thần thản nhiên bất động.  Đó là một sự 

giải thoát mà đức Phật thường dạy: PHIỀN NÃO tức BỒ 

ĐỀ.   

Trên  đời  này  trong  mọi  cuộc  sống  đều  do  

nhân  quả  chi  phối.    Cho  nên  biết nhân quả chi phối 

sao các con lại bị động, lại chạy theo nhân quả để tâm 

mình đau khổ, nhân quả thì có vay phải có trả. Có vay có 

trả thì phải vui vẻ mà chấp nhận. Chấp nhận nhân quả 

trong tinh thần cởi mở thanh thản, an lạc và vô sự.  

Đừng nên nghe theo ác pháp mà tâm bị động, hãy 

buông xuống, buông xuống cho tâm thật sạch, không còn 

một chút xíu ác pháp nào cả.  Hãy bền lòng trì chí lo giữ 

gìn tâm bất động thì dù các con có ở xa Thầy hay ở gần 

cũng đều là giải thoát chứ không phải ở gần Thầy mà 

giải thoát, ở xa Thầy là không giải thoát. Giải thoát hay 

không giải thoát là ở chỗ thân tâm bất động không 

phóng dật của các con ạ!  

Ở chỗ ĐỘNG NHIỀU mới biết tâm mình BẤT 

ĐỘNG. đoù là giải thoát, còn ôûû chỗ BẤT ĐỘNG chưa 

chắc các con đã biết tâm mình BẤT ĐỘNG, cho nên tu 

tập mà tránh né chỗ động là yếu ớt, là không gan dạ, là 

không ý chí , là hèn nhát các con ạ!  

Các con cứ trì chí tu tập giữ tâm bất động là lúc 

nào Thầy cũng ở gần bên các con. Các con có biết 
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không? Tâm Thầy bất động sẽ tương ưng với tâm bất 

động của các con là Thầy trò cùng ở chung nhau trên 

một điểm giải thoát.  Phải không hỡi các con?  

Con  đường tu tập theo Phật giáo là chỗ tâm bất 

động chứ đừng nghe ai  nói điều chi mà cứ chạy Đông 

chạy Tây cuối cùng con đường tu tập của các con còn xa 

biệt mù. Hãy trì chí ở yên một chỗ mà xả tâm cho thật 

sạch. Nhờ có pháp THÂN HÀNH NIỆM diệt sạch các ác 

pháp nên để lại cho tâm các con một chỗ bất động thanh 

thản, an lạc và vô sự. Hãy tu tập pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM các con ạ! Đừng rời xa tu viện, vì tu viện 

là môi trường tu tập, không có nơi nào hơn tu viện các 

con ạ!  

Cuối cùng thầy gửi lời thăm và chúc các con tu 

tập thành công mỹ mãn.  

Kính ghi 

Thầy của các con 

 

BÀI THỨ IV: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (14 – 4 - 2009) 

Kính gửi: các con!  

Tất cả những gì Thầy đã dạy các con tu tập, từ 

bắt đầu đến chứng đạo đều đã dạy xong. Người cư sĩ phải 

tu pháp môn nào và người tu sĩ phải tu tập pháp môn 

nào, đâu  đó  rõ  ràng.  Pháp  môn  nào  dạy  tu  tập  phá  
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hôn  trầm, thùy miên, vô  ký, loạn tưởng, ngoan không; 

pháp môn nào dạy diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp; 

pháp môn nào dạy tâm bất động thanh thản, an lạc, vô 

sự; pháp môn nào dạy chứng nhập Tứ  Thánh Định… 

Thầy đã dạy rất rõ ràng, chỉ còn các con tu tập là giải 

thoát ngay liền. Trách nhiệm của Thầy đã dạy xong còn 

lại những gì  là phần của các con, tu tập được hay không 

là do các con. Hãy tự lực tu tập không thể Thầy mãi dìu 

dắt các con như dìu đắt một em bé mới biết đi sao!  

Các pháp là nhân quả đều vô thường, không có 

pháp nào là các con, là của các con, là bản ngã của các 

con cả.  Vậy các con nên nhớ:  

 “Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi!   

     Chứ giữ làm chi có ích gì.   

    Thở ra chẳng lại còn chi nữa.  

  Các pháp vô thường buông xuống đi!”  

Nếu các con biết sắp xếp mọi việc trong gia đình, 

ngoài xã hội đều được an bài thì con đường tu tập chứng 

đạo ở tại đó, còn nếu không biết thì các con có tu tập 

ngàn đời cũng chẳng đi đến đâu cả, rồi tiếp tục tái sinh 

luân hồi mãi mãi muôn kiếp khổ đau.  

  Muốn tu giải thoát mà đời không muốn bỏ thì làm 

sao giải thoát được hỡi các con? Đầu cạo, mặc chiếc áo 

tu sĩ mà tâm đời không bỏ thì cạo đầu mặc áo tu sĩ làm 

gì?  Càng hình thức tu sĩ mà lòng dục không ly, ác pháp 

không lìa thì  càng thêm tội lỗi, có ích lợi gì mà mặc 
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chiếc áo tu sĩ hỡi các con?  Hay các con mặc chiếc áo tu 

sĩ để lừa đảo người, để được người kính trọng cúng dàng 

tiền, thực phẩm v.v…  

Thầy ẩn cư, sống để tâm thanh thản, an lạc, vô sự 

cho đến phút ra đi vào Niết bàn. Còn bây giờ Thầy gặp 

các con có ích lợi gì, cứ lập đi lập lại mãi những gì Thầy 

đã viết, Thầy không an, các con cũng không an. Phải 

không các con?  

Nếu các con giữ được tâm bất động thanh thản, 

an lạc, vô sự là các con đang ở bên Thầy, gặp Thầy mãi 

mãi. Còn các con gặp mỗi chút ác pháp hay thiện pháp 

là tâm các con bị động, là các con đang ở xa Thầy vô tận.   

Biết pháp tu tập giải thoát mà không cứu mình là 

không gan dạ, để trôi lăn trong  lục  đạo  là  hèn  nhát.  

Phải  vươn  lên  và  bền  chí  vượt  bao  khó  khăn  cứu  

mình trong lửa đỏ sinh tử, đời chẳng có gì mà tiếc các 

con ạ!  

Thân thương chào các con hẹn gặp các con trong 

tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự.  

Thầy của các con  

BÀI THỨ V: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (18 – 4 – 2009) 

Kính gửi: Các con!  

Các con hãy đọc kỹ lại bài này mà Thầy đã cho 

ghi vào bia đá trong Tu Viện Chơn Như với tựa đề: 
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“MÓN ĂN GIẢI THOÁT”. Món ăn giải thoát là một bài 

pháp thực hành rất cụ thể và căn bản nhất trong những 

lời đức Phật dạy từ xưa đến nay. Chúng ta hãy lắng nghe 

lời dạy thứ nhất của đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì 

là thức ăn cho MINH GIẢI THOÁT (Tam Minh)? BẢY 

GIÁC CHI, cần phải trả lời như vậy”.  

Đọc qua lời dạy này chúng ta thấy rõ  con đường 

giải thoát của Phật giáo bắt đầu đức Phật chỉ thẳng cho 

chúng ta biết thành quả giải thoát cao nhất của Phật 

giáo là TAM MINH. Vậy muốn có TAM MINH thì phải 

tu tập như thế nào phải có BẢY NĂNG  LỰC  GIÁC  

CHI.  Trong  đoạn  kinh  này  đức  Phật  xem  BẢY  

NĂNG  LỰC GIÁC CHI là món ăn của TAM MINH. 

Cho nên muốn có TAM MINH thì  phải tu tập có BẢY 

NĂNG LỰC GIÁC CHI.  Đó là những kết quả pháp 

hành tối thượng của đạo Phật để làm chủ sinh, già, bệnh, 

chết.  

Muốn  đạt  được  TAM  MINH  và  BẢY  NĂNG  

LỰC  GIÁC  CHI  thì  phải  tu  tập pháp môn nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy thứ hai của đức Phật: 

“Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho (Năng Lực) 

Bảy Giác Chi? Bốn Niệm Xứ, cần phải trả lời như vậy”. 

Như vậy muốn có BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI thì phải 

tu tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ, chứ không phải tu tập 

BẢY GIÁC CHI. Tất cả các nhà học giả xưa và nay đều 

hiểu lầm chỗ này, họ hiểu BẢY GIÁC CHI là bảy pháp 

tu tập, không ngờ tu tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ thì  

BẢY GIÁC CHI lần lượt xuất hiện từng GIÁC CHI. 
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GIÁC CHI này xuất hiện xong thì GIÁC CHI kia xuất 

hiện, cứ trên trạng thái TỨ NIỆM XỨ tu tập kéo dài 

bảy ngày đêm thì BẢY GIÁC CHI xuất hiện đầy đủ. Khi 

BẢY GIÁC CHI xuất hiện đầy đủ thì liền có TỨ THẦN 

TÚC. TỨ THẦN TÚC gồm có;  

1-  Tinh Tấn Như Ý Túc  

2-  Niệm Như Ý Túc.  

3-  Định Như Ý Túc.  

4-  Tuệ Như Ý Túc.  

Trong TUỆ NHƯ Ý TÚC có đầy đủ TAM MINH. 

TAM MINH gồm có:  

1-  Túc Mạng Minh  

2-  Thiên Nhãn Minh  

3-  Lậu Tận Minh.  

Như vậy muốn có BẢY GIÁC CHI, TỨ THẦN 

TÚC, TAM MINH thì chỉ cần tu tập pháp môn TỨ 

NIỆM XỨ. Vậy trước khi tu tập pháp môn TỨ NIỆM 

XỨ chúng ta phải tu tập pháp môn gì?  

Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy thứ ba của đức 

Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là  thức  ăn  cho  Bốn  

Niệm Xứ? Ba Thiện Hạnh, cần phải trả lời như vậy”.  

Vậy  BA THIỆN HẠNH là gì?  

BA THIỆN HẠNH là pháp môn TỨ CHÁNH 

CẦN. Muốn đạt được trạng thái TỨ NIỆM XỨ thì phải 

tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN tức là hằng ngày tu 



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÊN THẦY CHÚNG CON  HỌC ĐẠO TẬP MƯỜI MỘT 

 

 

- 75 - 

tập không lúc nào ngơi nghỉ. Đi, đứng, nằm, ngồi đều tu 

tập được cả luôn luôn dùng ý thức tri kiến ngăn và diệt 

các ác pháp bên ngoài lẫn bên trong của từng tâm niệm. 

Tất cả ác pháp này đều phải diệt  sạch chỉ còn giữ gìn và 

bảo vệ một pháp duy nhất, đó là TÂM BẤT ĐỘNG, 

THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ.  

Trong sự tu tập ngăn ác diệt ác pháp thì SÁU 

CĂN PHẢI ĐƯỢC CHẾ NGỰ  như lời dạy thứ tư của 

đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Ba 

Thiện Hành? Các Căn Đöôïc Chế Ngự, cần phải trả lời 

như vậy”.  

  Muốn chế ngự các căn thì phải sáng suốt nhận 

xét sáu trần xem coi tâm dính mắc  vào  trần  nào,  nếu  

tâm  dính  mắc  vào  trần  nào  thì  phải  ngăn  và  diệt  

trần  đó không cho dính mắc, đó là cách thức chế ngự 

các căn. Như vậy chế ngự các căn là phải CHÁNH 

NIỆM TỈNH GIÁC.  Đúng như lời dạy thứ năm của đức 

Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Các Căn 

Đöôïc Chế Ngự? Chánh Niệm Tỉnh Giác, cần phải trả lời 

như vậy”.   

Khi tâm lúc nào cũng ở trong CHÁNH NIỆM 

TỈNH GIÁC thì tâm rất sáng suốt. Tâm sáng suốt thì 

không một trần cảnh hay một ác pháp nào muốn xâm  

chiếm vào tâm đều bị ý thức ngăn và diệt sạch ra khỏi 

tâm khiến tâm luôn luôn BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, 

AN LẠC VÀ VÔ SỰ.  Muốn ngăn và diệt được ác pháp 

như vậy thì  ý thức luôn luôn phải CHÁNH  NIỆM  

TỈNH  THỨC, nhờ có chánh niệm tỉnh thức mới biết 
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dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý. Có tu tập như vậy mới thấy 

lời dạy thứ sáu của đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì 

là thức ăn cho Chánh Niệm Tỉnh Giác? Như Lý Tác Ý, 

cần phải trả lời như vậy”.   

Đúng  như  vậy,  những  pháp  hành  này  là  

những  pháp  bảo  vệ  và  giữ  gìn  TÂM BẤT  ĐỘNG,  

THANH  THẢN,  AN  LẠC,  VÔ  SỰ  dễ  dàng  nhất  mà  

không có một pháp nào hơn  được. Đây là pháp môn rốt 

ráo nhất của Phật giáo để cứu người ra biển khổ. Cho 

nên các con hãy nhớ mà tu tập, xem pháp môn này như 

món ăn hằng ngày để nuôi sinh mạng của các con. Bởi 

vậy bài pháp THỨC ĂN của Phật dạy là một bài pháp 

tuyệt vời. Cuộc đời đi tu mà gặp pháp môn này như 

người đói mà gặp cơm và thực phẩm thì làm sao còn đói 

được nữa; như người nghèo gặp vàng bạc của báu thì 

làm sao còn nghèo nữa.  

Trải  qua  sáu  pháp  tu  học  giúp  chúng  ta  thấy  

Phật  pháp  rất  thực  tế  và  cụ  thể trong các pháp 

hành. Tu đâu liền có kết quả ngay liền, bởi vì Phật pháp 

là pháp môn tu tập làm chủ thân tâm nên tu tập là có 

thấy kết quả làm chủ ngay liền.  

Muốn  siêng  năng  tinh  tấn  tu  tập  mà  không  

biếng  trể  thì  chúng  ta  hãy  lắng nghe lời dạy thứ bảy 

của đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho 

Như Lý Tác Ý? Lòng Tin, cần phải trả lời như vậy”.   

Lời dạy thứ bảy của đức Phật là LÒNG TIN. 

Lòng tin do từ đâu mà có?  
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Chúng ta đã nghe sáu pháp môn thực hành trên 

đây của Phật giáo, mỗi pháp môn đều chỉ thẳng sự tu tập 

làm chủ thân tâm một cách cụ thể rõ ràng, khiến cho 

người nào tu tập cũng đều có sự làm chủ thân tâm, mang 

đến sự giải thoát rõ ràng, nếu chúng ta không tu tập thì 

thôi mà đã tu tập thì ngay đó là có sự làm chủ giảùi thoát.  

Chỉ  cần  nghe  chứ  chưa  tu  tập  mà  chúng  ta  đã  có  

lòng  tin  sâu  sắc,  lòng  tin không thể còn ai lay chuyển 

được.  

Nhờ  có  những  pháp  tu  hành  làm  chủ  thân  

tâm  thực  tế  như  vậy  nên  làm  sao người ta không tin. 

Những pháp ấy đức Phật gọi là VI DIỆU PHÁP. Vậy 

chúng ta hãy lắng tai nghe lời dạy thứ tám của đức Phật: 

“Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Lòng Tin? 

Nghe Diệu Pháp (chân pháp của Phật), cần phải trả lời 

như vậy”. VI DIỆU PHÁP không phải là pháp môn cao 

siêu vĩ đại có thần thông, phép lực cao cường, hô phong, 

hoán vũ, tàng hình, biến hóa v.v… VI DIỆU PHÁP của 

Phật rất bình thường như ăn cơm uống nước dễ dàng 

như vậy, chứ không phải như đọc thần chu,ù luyện bùa 

như Mật Tông; chứ không như niệm Phật nhất tâm cầu 

vãng sinh Cực Lạc  Tây  Phương  như  Tịnh  Độ  Tông  

rất  khó  khăn;  chứ  không  như  ngồi  thiền  nhập định  

như  Thiền  Tông  chân  đau  như  buốt,  gối  mỏi,  lưng  

thụng,  đầu  lút  lắt  như  lên đồng nhập cốt v.v…  

VI DIỆU PHÁP của Phật chỉ là những đức hạnh 

sống hằng ngày không làm khổ mình khổ người và khổ 

tất cả các loài chúng sinh. Bởi vậy VI DIỆU PHÁP của 
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Phật chỉ là pháp NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP hằng ngày 

trong tâm niệm của mình. Hầu hết mọi người tu hành 

chưa chứng đạo khi nghe nói đến VI DIỆU PHÁP thì 

liền nghĩ tưởng đó là pháp CAO SIÊU vượt ngoài sự hiểu 

biết của con người.  

Người ta cho rằng VI DIỆU PHÁP còn có một cái 

tên là PHÁP MÔN BẤT TƯ NGHÌ có nghĩa là pháp môn 

không thể nghĩ bàn. Thật là con người quá giàu lòng 

tưởng tượng.   

Ngày xưa đức Phật bảo: “Phật pháp không ngoài  

thế gian pháp”. Như vậy chúng ta không nên nghe 

những người tu chưa chứng mà hãy tìm những người đã 

tu chứng làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì họ sẽ chỉ dạy 

những pháp mà họ đã tu chứng đạo như lời dạy thứ chín 

của đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho 

Nghe Diệu Pháp? Thân Cận Với Bậc Chân Nhân (Bậc tu 

chứng đạo), cần phải trả lời như vậy”. Đúng vậy chỉ có 

những người tu chứng mới đủ khả năng dạy chúng ta tu 

chứng. Còn ngoài ra thì chúng ta đừng tin ai cả. Khi tu 

chưa chứng họ chẳng có kinh nghiệm tu hành nên dạy 

chúng ta tu hành không kết quả làm chủ thân tâm.  

CHỈ THẲNG PHÁP MÔN TU TẬP 

Những lời dạy trên đây của đức Phật, chúng ta 

nhận thấy có CHÍN PHÁP tu tập gồm có:  

1- THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI THỨC:  
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Người mới bắt đầu vào đạo phải tu pháp môn nào 

trước? Như đức Phật  dạy:  Mới  bắt  đầu  tu  tập  là  

phải  THÂN  CẬN  THIỆN  HỮU  TRI THỨC. Thân cận 

thiện hữu tri thức là thân cận bậc tu đã chứng đạo, có 

nghĩa là phải sống ở gần bên người chứng đạo để được 

thưa hỏi những điều mình chưa hiểu biết. Như vậy pháp 

thứ nhất. là pháp “THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI 

THỨC”    

Khi sống được thân cận với bậc tu chứng đạo thì 

phải thưa hỏi chân lý giải thoát. Vậy chân lý giải thoát là 

cái gì?   

2- NGHE VI DIỆU PHÁP.  

Như  lời  đức  Phật  đã  dạy:  NGHE  VI  DIỆU  

PHÁP.  Vậy  NGHE  VI  DIỆU PHÁP là nghe pháp gì?  

NGHE VI DIỆU PHÁP của đức Phật là nghe dạy 

BỐN CHÂN LÝ: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO. Khổ, tập, 

diệt, đạo nghĩa là gì?  

- KHỔ là nói về đời sống con người không ai là 

không khổ. Cho nên khi hiểu được đời là KHỔ thì ai 

cũng muốn đi tu cả.  

- TẬP là nguyên nhân sinh ra mọi thứ đau khổ 

tức là LÒNG THAM MUỐN. Khi hiểu được lòng tham 

muốn là nguyên nhân sinh ra đau khổ thì ai cũng muốn 

tu tập để diệt trừ lòng ham muốn.  

-  DIỆT  là  một  trạng  thái  TÂM  BẤT  ĐỘNG,  

THANH  THẢN,  AN LẠC VÀ VÔ SỰ. Khi hiểu biết và 
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nhận ra tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là 

chân lý giải thoát của Phật giáo thì ai cũng muốn gìn giữ 

và bảo vệ nó để sống cho được với trạng thái này.  

- ĐẠO là tám lớp học để thực hiện những phương 

pháp tu tập giữ gìn và bảo vệ TÂM BẤT ĐỘNG, 

THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ.  

Khi nhận ra tám lớp học và những pháp tu tập để 

bảo vệ và giữ gìn tâm bất động thanh thản, an lạc và vô 

sự thì ai cũng muốn tu tập để được giải thoát.  

3- LÒNG TIN  

Khi nghe và nhận hiểu bốn chân lý này là sự thật 

của kiếp người thì còn ai mà không tin đạo Phật.  

Khi  chúng  ta  có  LÒNG  TIN  thì  pháp  đầu  

tiên  chúng  ta  tu  tập  là pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.   

4- NHƯ LÝ TÁC Ý  

Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý như thế nào?   

  Pháp NHƯ LÝ có nghĩa là như lý của sự giải 

thoát. Vậy NHƯ LÝ CỦA SỰ GIẢI THOÁT như thế 

nào?  

Như lý của sự giải thoát là TÂM BẤT ĐỘNG, 

THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ. Đó là chân lý thứ ba 

của pháp môn “TỨ DIỆU ĐẾ”  

Khi  chúng  ta  thường  xuyên  tu  tập  pháp  NHƯ  

LÝ  TÁC  Ý  thì  tâm chúng ta ở trong trạng thái 

CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC  
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5- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC  

Pháp CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC nghĩa là gì?  

CHÁNH NIỆM nghĩa là niệm đúng theo như lời 

đức Phật dạy, còn niệm không đúng lời Phật dạy là TÀ 

NIỆM. Vậy niệm đúng lời Phật dạy là niệm gì?  

NIỆM TÂM BẤT ĐỘNG THANH THẢN, AN 

LẠC, VÔ SỰ (Niệm chân lý thứ ba), đó là CHÁNH 

NIỆM - CHÁNH NIỆM tức là TỨ NIỆM XỨ – TỨ 

NIỆM XỨ là chỉ cho một trạng thái TÂM BẤT ĐỘNG, 

THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ.   

TĨNH GIÁC nghĩa là gì?  

TĨNH GIÁC có nghĩa là IM LẶNG VÀ SÁNG 

SUỐT.  

Nghĩa chung của bốn từ này CHÁNH NIỆM 

TĨNH GIÁC là “LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT 

TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ 

SỰ”  

Khi tâm luôn luôn im lặng sáng suốt trên tâm bất 

động thanh thản, an lạc, vô sự thì các căn không tiếp xúc 

các trần. Các căn không tiếp xúc các trần nên gọi là chế 

ngự các căn.  

6- CHẾ NGỰ CÁC CĂN  

Pháp CHẾ NGỰ CÁC CĂN nghĩa là gì?  

PHÁP ĐỘC CƯ, ĐỘC BỘ, ĐỘC HÀNH. Nhờ 

pháp độc cư, độc bộ, độc hành mới chế ngự các căn và 
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làm cho các căn không còn phóng dật chạy theo các 

trần. Do đó THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH VÀ Ý HÀNH 

đều được thanh tịnh tức là thân hành, khẩu hành và ý 

hành không còn làm điều ác nên gọi là BA THIỆN 

HẠNH  

7- BA THIÊäN HẠNH  

Pháp BA THIỆN HẠNH nghĩa là gì?  

Pháp BA THIỆN HẠNH là pháp TỨ CHÁNH 

CẦN, người sống với BA THIỆN HẠNH là người đang 

ngăn ác diệt ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp.  

BA  THIỆN  HẠNH tức là  ba  hành  động  

THÂN, KHẨU, Ý thanh tịnh. Ba hành động THÂN, 

KHẨU, Ý thanh tịnh là toàn thân thanh tịnh. TOÀN  

THÂN  THANH  TỊNH  tức  là  bốn  chỗ  thanh  tịnh.  

Bốn  chỗ  là THÂN, THỌ, TÂM, PHÁPø thanh tịnh. 

Thân, thọ, tâm, pháp là TỨ NIỆM XỨ. Tứ Niệm Xứ 

thanh tịnh là thân tâm thanh tịnh.  

8- TỨ NIỆM XỨ  

LUÔN  LUÔN  IM  LẶNG  SÁNG  SUỐT  TRÊN  

TÂM  BẤT  ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ 

tức là tâm đangÏ ở trên TỨ NIỆM XỨ. Tâm  ở  trên  

trạng  thái  TỨ  NIỆM  XỨ  này  lần  lượt  xuất  hiện  đủ  

BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI.  

9- BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI  
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Khi tâm tinh tấn siêng năng LUÔN LUÔN IM 

LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH 

THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ thì:   

1.  TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện, khi TINH 

TẤN GIÁC CHI xuất hiện thì:   

2.  NIỆM GIÁC CHI xuất hiện, khi NIỆM GIÁC 

CHI xuất hiện thì:   

3.  ĐỊNH GIÁC CHI xuất hiện; ĐỊNH GIÁC CHI 

xuất hiện thì:   

4.  KHINH  AN  GIÁC  CHI  xuất  hiện;  KHINH  

AN  GIÁC  CHI  xuất hiện thì:   

5.  HỶ GIÁC CHI xuất hiện; HỶ GIÁC CHI xuất 

hiện thì:   

6.  XẢ GIÁC CHI xuất hiện; XẢ GIÁC CHI xuất 

hiện thì:   

7.  TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện.  

Khi BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI xuất hiện đầy 

đủ thì thân tâm chúng ta có TỨ THẦN TÚC. TỨ THẦN 

TÚC gồm có:  

1- TINH TẤN NHƯ Ý TÚC (Tứ Niệm Xứ)  

2- DỤC NHƯ Ý TÚC (Lục Thông)  

3- ĐỊNH NHƯ Ý TÚC (Tứ Thánh Định)  

4- TUỆ NHƯ Ý TÚC (Trí tuệ Tam Minh)   
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Tu tập đến đây là chúng ta đã CHỨNG ĐẠO, 

không còn tu tập một pháp nào nữa cả. Vì thân tâm 

chúng ta có đủ nội lực làm chủ sự sống chết, chấm dứt 

tái sinh, tự tại trong sinh tử, không còn bị nhân quả chi 

phối, điều hành nữa.  

 

TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI SAU ĐÂY: 

Sau khi học xong các pháp trên đây các con nên 

xét lại sự tu tập của các con và trả lời 10 câu hỏi sau 

đây:  

1- Trong CHÍN PHÁP tu tập trên đây các con 

đang tu tập pháp môn nào?  

2- Trong  chín  pháp  trên  đây  pháp  môn  THÂN  

HÀNH  NIỆM  là pháp môn thứ mấy?  

3- Trong chín pháp trên đây pháp môn ĐỊNH 

NIỆM HƠI THỞ là pháp môn thứ mấy?  

4- Tâm các con đang ở PHÁP MÔN TU TẬP thứ 

mấy?  

5- Người mới bắt đầu tu tập LUÔN LUÔN IM 

LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH 

THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ, đó là pháp môn gì?  

6- Thân  tâm  lúc  nào  cũng  LUÔN  LUÔN  IM  

LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT  ĐỘNG,  

THANH  THẢN,  AN  LẠC,  VÔ  SỰ.  Vậy  thân tâm 

đang ở trên pháp môn gì?  
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7- CHẾ NGỰ CÁC CĂN là pháp môn gì?  

8- VI DIỆU PHÁP là pháp môn gì?  

9- NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp môn gì?  

10- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là pháp môn gì?  

Nếu  tâm  còn  hôn  trầm,  thùy  miên,  vô  ký,  

ngoan  không  thì  nên  tu  tập  pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM; nếu tâm còn vọng tưởng thì nên tu tập pháp môn 

NHƯ LÝ TÁC Ý.  

Pháp môn THÂN HÀNH NIỆM là pháp thứ năm.  

Pháp môn ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ là pháp thứ 

năm.  

Còn vọng tưởng thì tu tập pháp môn NHƯ LÝ 

TÁC Ý; hết vọng tưởng thì tu tập TỨ NIỆM XƯ.Ù  

Còn hôn trầm thì tu tập pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM; hết hôn trầm thì tu tập TỨ NIỆM XỨ.  

Bắt  đầu  tu  tập LUÔN  LUÔN  IM  LẶNG  

SÁNG SUỐT TRÊN TÂM  BẤT ĐỘNG, THANH 

THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ là pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý  

Thân tâm LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT 

TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ 

SỰ là pháp môn TỨ NIỆM XỨ CHẾ NGỰ CÁC CĂN là 

pháp môn ĐỘC CƯ  

VI DIỆU PHÁP là pháp môn TỨ DIỆU ĐẾ  
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NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp môn DẪN TÂM VÀO 

ĐẠO  

  CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM và TỨ NIỆM XỨ.  

 

BÀI THƯ VI: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (20– 4 – 2009) 

Kính gửi: Các con thân thương!  

Vì muốn các con tu tập từ thấp đến cao để có một 

cơ bản vữõng chắc, nên Thầy phải kiểm tra trắc nghiệm 

sự tu tập của các con. Sau khi dùng 10 câu hỏi để trắc 

nghiệm thì Thầy nhận xét sự tu tập của các con đã mất 

căn bản và nhất là các con tự kiến  giải  ra  phương  cách  

tu  tập  thay  vì  làm  chủ  thân  tâm  nó  lại  trở  thành  

phương pháp ức chế tâm.  

Thứ nhất: Các con nghĩ sai mục đích nên nghĩ ra 

cách thức tu tập làm cho ý thức không hoạt động. Do ý 

thức bị ức chế không hoạt động nên các loại tưởng xuất 

hiện dẫn dắt các con vào con đường thiền tưởng của Đại 

Thừa và thiền Đông Độ.  

Thứ hai: Các con nghĩ đúng mục đích, vì mục đích 

tu tập của đạo Phật là làm chủ thân tâm. Do muốn làm 

chủ thân tâm thì ngay từ lúc mới bắt đầu tu tập thì phải 

tu tập làm chủ từng chút một hành động của thân tâm.  

Có tu tập như vậy mới có kết quả.  Bốn oai nghi: đi, 

đứng, nằm hay ngồi đều phải tu tập làm chủ tâm, có 
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nghĩa là khi tu tập tâm phải bất động hoàn toàn.  Làm 

chủ tâm mà cứ để tâm có vọng tưởng xen ra, xen vào 

mãi thì làm sao làm chủ tâm?  

Các Tổ ngày xưa do tu tập sai pháp không biết 

pháp dẫn tâm nên mới sản xuất ra pháp tu mà nay đã 

trở thành kinh sách Đại Thừa và sách Thiền Tông, 

những kinh sách này toàn là tu tập ức chế tâm. Tuy nói 

rằng “giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự”, nhưng cả 

rừng kinh sách Đại Thừa, kinh sách Đại Thừa gồm có 

tam tạng kinh điển.  

Từ đó con đường tu tập giải thoát làm chủ sinh, 

già, bệnh, chết của đức Phật đã mất dấu, đã bị phủ lấp 

một lớp giáo lý của Đại Thừa. Như vậy quá rõ ràng hơn 

hai ngàn mấy trăm năm không đủ nói lên con đường 

chánh pháp của Phật đã bị các Tổ diệt mất sao?   

Đó là một sự thật hiển nhiên mà không còn ai 

dám phủ nhận nói rằng trên đây là những lời chúng tôi 

nói sai.  

Nhận biết pháp nào sai pháp nào đúng, vậy ngay 

từ bây giờ các con hãy ngồi bán già hay kiết già lưng 

thẳng nhìn về phía trước, cách chỗ ngồi 1,50 m, hai bàn 

tay để trên lòng bàn chân theo kiểu nắm chéo nhau để 

Thầy xem có đúng hay sai. Đúng thì tiếp tục tập cách 

nhiếp tâm, còn sai thì hãy ngồi sửa lại cho đúng phương 

pháp ngồi.  

Khi ngồi thân được yên lặng, bất động thì mới ø 

bắt đầu quan sát tâm, thấy tâm thật  sự  im  lặng  rồi  
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tác  ý  mạnh  mẽ  trong  đầu  câu:  “TÂM  PHẢI  BẤT  

ĐỘNG, THANH  THẢN,  AN  LẠC,  VÔ  SỰ”.  Tác ý  

như  vậy  xong  liền  nhìn  vào  thân  tâm đang im lặng và 

kéo dài trạng thái này chỉ khoảng 30 giây thì lại tác ý 

câu trên lần thứ hai: “TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG, THANH 

THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ”. Tác ý xong thì cứ để tự nhiên 

im lặng 30 giây rồi tác ý câu trên một lần nữa. Cứ tu tập 

như vậy trong 30 phút rồi xả nghỉ. Xả nghỉ 30 phút rồi 

lại tu tập. Tu tập như vậy theo thời khóa đã định.   

Ví dụ: Thời khóa tu tập một ngày đêm có bốn 

thời, mỗi thời tu có ba giờ mà mỗi giờ tu chỉ có 30 phút 

tu tập và 30 phút xả nghỉ, cứ theo thời khóa tu tập này 

mà giờ tu ra giờ tu, giờ nghỉ ra giờ nghỉ. Không được tu 

tập phi thời cũng như xả nghỉ phi thời.  

Tu trong một ngày đêm rồi trình lại cho Thầy 

xem có nhiếp tâm  bằng câu tác ý được hay không. 

Trong khi tu tập phải nhiệt tâm tinh cần hết sức thì kết 

quả mới thấy rõ ràng.  Nếu thiếu nhiệt tâm mà tu hành 

thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi.  

Tất cả những pháp gì từ lâu các con  đã tu tập, đó 

là cách thức làm quen nhiếp tâm, làm quen xả bỏ hôn 

trầm, thùy miên v.v… chứ chưa phải pháp tu tập đi vào 

rốt ráo.  Bây giờ là pháp rốt ráo và rất cơ bản hãy tu 

tập phương pháp DẪN TÂM VÀO ĐẠO.  

Chúc các con tu tập thành tựu tốt đẹp.  

Kính ghi 
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Thầy của các con 

BÀI THỨ VII: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (21– 4 – 2009) 

Kính gửi: các con thân thương!   

Sau khi trắc nghiệm 10 câu hỏi, Thầy nhận ra sự 

tu tập của các con còn yếu lắm, chưa biết xử dụng pháp 

để làm chủ được tâm. Vậy bây giờ các con hãy ngồi bán 

già, hay kiết già lưng thẳng nhìn về phía trước, cách chỗ 

ngồi 1, 50 m, hai bàn tay để trên lòng bàn chân theo kiểu 

nắm chéo nhau. Bắt  đầu  giữ  gìn  thân  tâm  im  lặng  

một phút rồi tác  ý:  “TÂM  PHẢI  BẤT ĐỘNG, 

THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ” tác ý xong liền giữ 

gìn thân tâm im lặng chỉ khoảng 30 giây thì lại tác ý câu 

trên: “TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN 

LẠC, VÔ SƯ.”   

Các con nên nhớ khi tác ý xong thì tỉnh giác giữ 

gìn tâm im lặng 30 giây rồi  mới tác ý câu trên nữa. Cứ 

tu tập như vậy trong 30 phút rồi xả nghỉ. Xả nghỉ 30 phút 

rồi lại tu tập. Tu tập như vậy theo thời khóa đã định. Giờ 

tu ra giờ tu, giờ nghỉ ra giờ nghỉ. Không được tu tập phi 

thời hay nghỉ ngơi phi thời.  

Tu trong một ngày đêm rồi trình lại cho Thầy 

xem có nhiếp tâm bằng câu tác ý được hay không? 

Trong khi tu tập phải nhiệt tâm tinh cần hết sức thì kết 

quả mới thấy rõ ràng. Nếu thiếu nhiệt tâm mà tu hành 

thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi.  
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Tất  cả  những  pháp  gì  từ  lâu  các  con  tu  tập  

hay  bỏ  xuống  hết,  chỉ  còn  dùng  một pháp duy nhất 

PHÁP DẪN TÂM VÀO ĐẠO. Hãy tu tập trở lại cho có 

căn bản đừng xem thường pháp DẪN TÂM VÀO ĐẠO 

thì sẽ phí bỏ một đời tu tập.  

Tuy bỏ hết các pháp không tu tập nhưng phải biết 

rõ tâm mình còn hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan  

không  thì  phải  xử  dụng  pháp  môn  THÂN  HÀNH  

NIỆM. Khi thân có bệnh thì phải ôm pháp ĐỊNH NIỆM 

HƠI THỞ để đẩy lui bệnh khổ.   

Chúc các con tu tập thành tựu tốt đẹp.  

Kính ghi 

Thầy của các con 

BÀI THỨ VIII: 

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TU SINH  (22 – 4 – 2009) 

THANH ĐỊNH  

  Cứ nương pháp dẫn tâm vào đạo thì sẽ thấy tâm 

bất động. Bởi ĐẠO là chỗ tâm im lặng bất động. Đừng 

nghĩ tưởng điều gì  khác, đừng dẫn hơi thở mà cứ để tự 

nhiên trong sự im lặng của tâm bất động là đúng.  

  Con  nên  nhớ  kỹ  chỗ  dẫn  tâm  vào  đạo  rất  dễ  

tu  tập  với  phương  pháp  này không bị ức chế tâm.  

NGUYÊN TRUNG  

Cứ theo pháp dẫn tâm vào đạo mà nhiếp tâm thì 

tâm con sẽ bất động, chính tâm bất động là ĐẠO, nếu 30 
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giây tác ý một lần mà còn niệm khởi thì con hãy lui lại 

15 giây tác ý một lần (15 giây chỉ có 5 hơi thở) .  

Tu tập thời gian ngắn lại thì không còn vọng 

tưởng và hôn trầm, đó là tu tập có căn bản .  

Ở  đây không ức chế ý thức mà chỉ có dẫn tâm  

vào chỗ bất động, con hiểu chưa? Tức là để tâm tự nhiên 

trong hơi thở chứ không tập trung trong hơi thở.  

  MINH PHƯỚC  

1-  Còn niệm xen vào là tu tập không nhiệt tâm  

- Khi tác ý xong nhận thấy hơi thở ra vô là đúng, 

nhưng đừng vì quá chú ý hơi thở nên bị tức ngực đó là tu 

sai pháp.  

Phải nhiệt tâm trong pháp dẫn tâm vào đạo là sẽ 

hàng phục được vọng tưởng và hôn trầm. Chỗ này phải 

rất khéo thiện xảo chỉ nương hơi thở mà thấy tâm bất 

động nó cũng giống như người nương ngón tay mà thấy 

mặt trăng.  

Khi tác ý tâm bất động xong thì con cảm nhận hơi 

thở ra vô nhưng không tập trung tâm trong hơi thở mà 

chỉ biết hơi thở nhẹ nhàng ra vô. Chỗ tập trung tâm để 

nhìn là chỗ BẤT ĐỘNG IM LẶNG.  

GIA QUANG  

Con tu tập tốt nhưng phải nhiệt tâm hơn thì vọng 

tưởng hôn trầm mới sạch   
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Không vọng tưởng hôn trầm, cảm thọ là tu đúng 

pháp, nhưng phải tu trên pháp dẫn tâm vào đạo. Tu trên 

pháp dẫn tâm vào đạo thì không nên ngồi nhiều, tùy 

theo sức mà ngồi, không được ngồi để có cảm thọ là tu 

sai pháp dẫn tâm vào đạo.  

  THIỆN HOA  

Lấy pháp dẫn tâm vào chỗ bất động, chứ không 

phải dùng pháp dẫn tâm ức chế   

Cho nên con tu tập phải nhớ kỹ điều này, phải 

dùng pháp dẫn tâm mà không niệm vọng và hôn trầm là 

tu đúng pháp, là hiểu pháp không sai .  

 

 

THIỆN TÂM  

Tu ít nhưng chất lượng nhiếp tâm phải đạt, không 

được tu lơ mơ phải nhiệt tâm theo  pháp  dẫn  tâm  vào  

đạo.  Nếu    tu  tập  lấy  có  thì  chỉ  uổng  cho  một  đời  

tu  hành chẳng có kết quả giải thoát gì.   

  CHƠN THÀNH  

Phải tu tập cho có chất lượng tức là tu tập không 

còn vọng tưởng, không hôn trầm, thùy miên, vô ký, 

ngoan không suốt thời gian tu tập. Phải chủ động bằng 

pháp dẫn tâm vào đạo là tu đúng pháp.  

  GIA HẠNH  
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Con  phải  nhiệt  tâm  hơn  để  dẫn  tâm  vào  đạo  

cho có chất lượng cao tức là không còn một vọng tưởng 

nào xen vào.  Đó là căn bản trong sự tu tập làm chủ thân 

tâm.  

  GIÁC THỨC  

Con tu tập như vậy rất tốt, nhưng phải nhiệt tâm 

hơn trong pháp dẫn tâm vào đạo, chứ không phải tập 

trung tâm trong hơi thở.   

Dẫn tâm vào chỗ bất động thì tâm sẽ không còn 

hôn trầm, vô ký, loạn tưởng. Còn vọng tưởng là con đã 

tu không căn bản. Kỳ kiểm tra này mới thấy sự tu tập 

của các con còn yếu kém lắm.  

  MINH NHÂN  

Tu tập còn có niệm khởi là tu tập thiếu nhiệt tâm. 

Thầy  đã  chỉ  dạy  cho  pháp  dẫn  tâm  vào  đạo 

mà  không  nhiệt  tâm  thì  đó  lỗi đáng trách của con.  

Phải tu tập kỹ lại không nên có một niệm vọng và 

hôn trầm nào cả thì mới có căn bản.  

  PHƯỚC TỒN  

Phải tu tập cho có chất lượng, tu ít nhưng không 

vọng tưởng, không hôn trầm, chứ không phải tu nhiều 

như con đã ghi trong giấy. Phải theo pháp dẫn tâm vào 

đạo mà tu tập, chứ không được tu tập pháp khác.  

Qua đợt kiểm tra sự tu tập của các con mới thấy 

các con tu tập mất căn bản. Vậy phải ráng tu tập kỹ lại 
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chứ không nên tu tập sơ sơ như vậy, rất uổng phí một đời 

tu tập. Nhiệt tâm là tu tập rất kỹ từng câu tác ý.  

BỨC TÂM THƯ IX: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (30– 04– 2009) 

Con đường tu tập theo Phật giáo thì phải nương 

theo lời dạy của Ngài, lìa khỏi lời dạy của Ngài là chúng 

ta bị kiến giải. Cho nên muốn tu tập theo Phật thì không 

nên lìa kinh sách nguyên thủy, tuy kinh sách nguyên 

thủy là lời dạy của đức Phật nhưng khi kết tập thì đức 

Phật đã thị tịch  cho nên mặc cho các vị tỳ kheo lúc bấy 

giờ muốn thêm thắc như thế nào mặc tình.  

Như chúng ta đã biết kết tập kinh sách lần thứ ba 

mới được vua A Dục cho khắc chữ lên bia đá, còn những 

lần khác đều được truyền miệng. Như vậy kinh sách 

Nguyên  Thủy  chưa  chắc  đã  trọn  vẹn  lời  Phật  dạy.    

Cho  nên,  khi  nghiên  cứu  kinh sách nguyên thủy 

chúng ta nên loại trừ những kiến giải của các Tổ sư Nam 

Tông cũng như  Bắc Tông.  

Muốn làm sáng tỏ con đường tu tập của Phật giáo 

chúng tôi dựa lời dạy của đức Phật: “BẢNG TÓM 

LƢỢC MƢỜI NĂNG LỰC DO TU TẬP PHÁP MÔN 

THÂN HÀNH NIỆM”   

Mƣời năng lực của pháp môn THÂN HÀNH NIỆM 

này do đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nhö sau: “Này các 

Tỷ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM đƣợc thực hành, đƣợc tu 

tập, đƣợc làm cho sung mãn, đƣợc làm nhƣ thành cỗ xe, 

đƣợc làm nhƣ thành căn cứ địa, đƣợc làm cho kiên trì, 
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đƣợc làm cho tích tập, đƣợc khéo tinh cần thực hành, thời 

mƣời năng lực này có thể đƣợc mong đợi. Thế nào là mƣời 

năng lực?  

1- Lạc, bất lạc đƣợc nhiếp phục, và bất lạc không 

nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất 

lạc đƣợc khởi lên.  

2- khiếp đảm sợ hãi đƣợc nhiếp phục, và khiếp 

đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn 

nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi đƣợc khởi lên.   

3- Vị ấy kham nhẫn đƣợc lạnh, nóng, đói, khát, sự 

xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, 

các cách nói khó chịu, khó chấp nhận.   

4- Vị ấy có khả năng chịu đựng đƣợc những cảm 

thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, 

bất khả ý, bất khả ái, đƣa đến chết điếng.   

5- Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có 

mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng đƣợc bốn Thiền, 

thuần túy tâm tƣ, hiện tại lạc trú.   

6- Vị ấy chứng đƣợc các loại thần thông, một thân 

hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; hiện hình 

biến đi ngang qua vách, qua tƣờng, qua núi nhƣ đi ngang 

hƣ không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền nhƣ ở trong 

nƣớc; đi trên nƣớc không chìm nhƣ đi trên đất liền; ngồi 

kiết-già đi trên hƣ không nhƣ con chim; với bàn tay, chạm 

và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại 

oai thần nhƣ vậy; có thể, thân có thần thông bay cho đến 

Phạm thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể 

nghe hai loại tiếng, chƣ Thiên và loài Ngƣời, ở xa hay ở 

gần.   
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7- Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 

sanh, các loại ngƣời; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm 

không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có 

sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết 

tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên 

chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; 

tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết 

tâm không đại hành; tâm chƣa vô thƣợng, biết tâm chƣa 

vô thƣợng; tâm vô thƣợng, biết tâm vô thƣợng; tâm Thiền 

định, biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết 

tâm không Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 

tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát.   

8- Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ nhƣ một 

đời, hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các 

nét đại cƣơng và các chi tiết.   

9- Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy 

sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 

chúng sanh ngƣời hạ liệt, kẻ cao sang, ngƣời đẹp đẽ, kẻ 

thô xấu, ngƣời may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 

của họ.   

10- Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 

chứng tri với thƣợng trí, vị ấy chứng  đạt  và  an  trú  ngay  

trong  hiện  tại,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  không  có  

lậu hoặc. Này  các  Tỷ-kheo,  THÂN  HÀNH  NIỆM  đƣợc  

thực  hành,  đƣợc  tu  tập,  đƣợc  làm cho sung mãn, đƣợc 

làm nhƣ cỗ xe, đƣợc làm nhƣ thành căn cứ địa, đƣợc làm 

cho kiên trì, đƣợc làm cho tích tập, đƣợc khéo tinh cần 

thực hành, thời mƣời năng lực này sẽ có kết quả ngay 

liền..  

Thế Tôn thuyết giảng nhƣ vậy. Các Tỷ-kheo ấy 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy”.  
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Trên đây là 10 năng lực của pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM, Thầy xin trích ra trong kinh THÂN HÀNH 

NIỆM để các con có đủ lòng tin với pháp môn này. (Baøi 19 

Trung Bộ tập III)  

Với pháp môn này Thầy đã kết hợp đƣợc làm cho 

thành một cỗ xe, đƣợc làm cho thành căn cứ địa, đƣợc làm 

cho kiên trì, đƣợc làm cho tích tập. Nhờ đó hôn trầm, thùy 

miên, vô ký, ngoan không, vọng tƣởng và các cảm thọ 

không còn dám bén mảng đến thân tâm của các con nữa, 

nếu các con siêng năng tu tập.  

Pháp THÂN HÀNH NIỆM tu tập nhƣ vậy đâu có 

ngồi nhiều, chỉ ngồi có năm hơi thở mà thôi. Vậy cớ sao 

các con lại thích ngồi, ngồi gục tới, gục lui nhƣ con gà moå 

thóc, nhƣ ngƣời khòm lƣng giả gạo, ngồi thụng lƣng nhƣ 

con ếch, ngồi khòm lƣng cúi đầu nhƣ  con  rắn  khoanh  

tròn,  ngồi  nghểnh  đầu,  nghiêng  cỗ  nhƣ  con  ó  tìm  

mồi  v.v…và  v.v…  

Tƣớng ngồi của các con xấu nhƣ vậy, các con có 

biết không?  Xƣa đức Phật dạy: Ngồi phải thẳng lƣng, đầu 

cỗ phải ngay ngắn, đó là tƣớng phƣớc điền, vì thế đức 

Phật đâu có dạy các con ngồi thụng, ngồi cong, ngồi vẹo, 

ngồi nghiêng cỗ kỳ lạ nhƣ vậy. Các con kiến giải chế ra 

cách ngồi thiền nhƣ vậy thật là một loaïi thiền kỳ lạ mà con 

đƣờng tu theo Phật giáo không ai chấp nhận, Thaày xin các 

con hãy cố gắng sửa lại.  

Các con hãy từ bỏ ngay nhöõng hành động ngồi, 

nằm trong giờ tu tập. Các con hiện giờ thân tâm đầy ắp 

hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không và vọng tƣởng. 

Nếu không tu tập pháp môn THÂN HÀNH NIỆM thì 

chẳng bao giờ các con dẹp sạch những chƣớng ngại pháp 

ấy. Tu tập chƣa hết hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan 
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không và vọng tƣởng mà ƣa ngồi, đó là lƣời biếng, không 

tinh tấn, không siêng năng. Ngƣời tu hành mà lƣời biếng, 

không tinh tấn, không siêng năng thì con đƣờng giải thoát 

làm sao tu tập tới nơi, tới chốn đƣợc.  

Những điều lợi ích của pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM mà đức Phật đã xác định cho các con thấy rõ ràng 

ở trên là một bằng chứng cụ thể để dẹp sạch các chƣớng 

ngại pháp, khiến thân tâm của các con thanh tịnh, thế mà 

các con có tin những lời dạy này đâu, nên chỉ tu tập sơ sơ 

cho lấy có, cho có hình thức rồi lại ngồi hay nằm kiết 

tƣờng lim dim nhƣ con cóc ngồi dƣới đái giếng hay ngồi 

dƣới cơn mƣa.  

Pháp THÂN HÀNH NIỆM là một pháp môn có 

công năng rất lớn giúp cho các con làm chủ sinh, già, 

bệnh, chết và chứng đạt chân lý tâm vô lậu. Vậy sao các 

con lại löôøi biếng không chịu tu tập mà cứ ngồi nằm làm 

phí mất thời gian quá uổng. Thân vô thƣờng nay mạnh, 

mai đau ốm rồi lấy gì mà chống đỡ đây?  

Khi đƣợc bài pháp này các con hãy cố gắng tu tập 

trở lại cho chín chắn, phải tinh cần  siêng  năng  tu  tập  đi  

kinh  hành  pháp  THÂN  HÀNH  NIỆM,  phải  nhiệt  tâm  

tu  tập trong từng hành động chân, tay và hơi thở, không 

nên bỏ sót một hành động nào cả, vì  Thầy đã kết hợp 13 

hành động Thân, ý trở thành một pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM.  

BÀI THỨ X: 

TÂM THƯ GỬI CÁC CON  (15 - 05 – 2009) 

Pháp tu hành theo Phật giáo rất thiết thực và lợi 

ích, không tu tập thì thôi mà đã tu tập thì làm chủ sinh, 

già, bệnh, chết. Sự làm chủ này rất cụ thể như trong bức 
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của cô Liên Hạnh đã trình bày sự tu tập mà cô đã làm 

chủ thân bệnh của mình.  

  “Kính bạch Thầy, mười ngày nay con theo pháp 

Thầy dạy con tu tập có tiến bộ rõ ràng, tâm không bị 

vọng tưởng, không hôn trầm gì hết, lúc nào câu tác ý 

cũng ở trong đầu con, hễ con ngủ thì thôi mà vừa tỉnh 

dậy thì tâm con liền nhớ ngay câu tác ý: “TÂM PHẢI 

BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÀ VÔ SỰ”  

Mười ngày nay con nhờ pháp DẪN TÂM VÀO 

ĐẠO mà con nhiếp phục và làm chủ tâm con một cách 

rõ ràng. Vì thế, hiện giờ tâm con êm re, không còn một 

niệm vọng tưởng nào xen ra, xen vô như trước kia nữa, 

thật là pháp DẪN TÂM tuyệt vời.   

Kính thưa Thầy, con trình sự tu tập như vậy và 

xin Thầy hoan hỷ cho con tu tập pháp DẪN TÂM VÀO 

ĐẠO một thời gian nữa để sự nhiếp tâm của con có căn 

bản  vững  chắc.  Từ  lâu  con  tu  tập  không  có căn  bản  

nên  đã  làm  mất  thời  gian  rất uổng. Tu mà làm chủ 

được tâm như thế này thì rất ham tu. Bởi vì, các pháp 

đều vô thường, nó luôn luôn rình rập bên con, chờ có dịp 

là nó lôi con vào chỗ mất mạng. Cho nên con rất sợ, vì 

thế con tu tập được nên con nghĩ mình phải tu tập từng 

bước một cho vững chắc, tuy chậm nhưng rất chắc chắn, 

vì mỗi hành động tu tập là mỗi hành động làm chủ tâm 

mình.  
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Con hiện giờ tu tập không giống như xưa kia ngồi 

xuống bắt bướm hái hoa mà cũng không cố sức chạy mà 

lại chạy lệch hướng thì cũng hoài công phí sức vô ích.  

Kính thưa Thầy, đêm hôm qua lúc 11 giờ 30 phút 

con đang ngủ không biết con gì cắn tay con, giựt mình 

thức dậy, cánh tay đau nhói tự nhiên tâm con khởi lên 

câu tác ý: “TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, 

AN LẠC, VÔ SỰ”. Tâm con tác ý, tay bấm đèn pin tìm 

xem con gì ở đâu? Tìm không thấy con gì, nhưng tay con 

đau lắm và bắt đầu sưng lên ngay chỗ bị cắn. Thấy thế 

con liền tác ý: “Cái tay không đau, không sưng nữa 

nghe!”  Lời con nói như vậy nhưng Thầy ơi! Sao nó nghe 

theo lời con nên tay con không còn đau, nhưng sưng vẫn 

còn chưa hết.  

Kính bạch Thầy, con cảm đội ơn đức Thầy  

truyền  dạy  pháp  mầu  của  Phật, giúp cho chúng con 

làm chủ được bệnh tật và những chướng ngại gì con cũng 

vượt qua được. Nếu không có pháp của Thầy thì không 

biết đời con sẽ đi về đâu.  

Kính bạch Thầy, trước đây những cơn bệnh quái 

ác hoành hành thân con khổ sở vô cùng và nó cứ đeo 

đẳng con mãi. Có lúc con muốn mượn dòng sông để kết 

liễu cuộc đời mình vì không biết cách nào cứu mình 

thoát khỏi bệnh khổ. Lúc này con chưa gặp Thầy, chưa 

biết pháp tu tập làm chủ bệnh khổ nên con nghĩ cuộc đời 

này là địa ngục, hễ hỡ ra chuyện gì cũng đều là đau khổ.  
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Kính bạch  Thầy, từ  khi  được  gặp  Thầy  chỉ  

dạy  pháp  tu  làm  chủ  sinh,  già, bệnh, chết con như từ 

chỗ tăm tối được thấy ánh sáng, con như người chết đuối 

được cứu sống, con rất hạnh phúc, vì đã được gặp Phật 

ra đời không còn sợ lầm đường lạc lối nữa. Có Thầy bên  

cạnh âm thầm khuyên dạy, con nhanh  chân bước xuống 

thuyền trở về bờ giác thõa nguyện ước mơ.  

Kính bạch Thầy, thân con mang một bệnh tim 

mỗi khi nhói lên đau là con ngất xỉu bất tỉnh, một hồi lâu 

mới tỉnh lại.  Kể từ bữa nay đã hơn một tháng mấy ngày 

mà cơn bệnh đau tim của con không còn tái lại nữa.  

Thật là pháp Phật nhiệm mầu từ  khi con ôm pháp 

THÂN HÀNH NIỆM tu tập con đã làm chủ được bệnh, 

con đã điều khiến được thân tâm con. Con ôm pháp  

THÂN HÀNH NIỆM tu tập suốt trong 20 ngày phá sạch 

hôn trầm vọng tưởng và phá luôn bệnh bứu và tim mà 

trước kia bác sĩ chê không trị được nay nó đã hết, thật là 

pháp Phật kỳ diệu vô cùng.  

Thân con hôm nay hết bệnh con biết nói lời gì đây 

để tỏ lòng thành kính tri ân đối  với  Thầy.  Hiện  giờ  

con  chỉ  cầu  mong  và  cố  gắng  hơn  nữa  để  tu  tập  

liễu  sinh thoát tử, đó là đền đáp ơn Thầy. Cuối thư con 

chỉ cầu chúc Thầy sống trường thọ để làm chỗ nương tựa 

cho chúng con.  

Đọc thư cô Liên Hạnh quý vị đã biết sự chứng 

đạo chỗ nào chưa?   
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Từ lâu quý vị đã từng bảo nhau: “TU KHÔNG  

BAO  GIỜ  CHỨNG  ĐẠO”. Vậy chứng đạo là chứng cái 

gì?  Đức Phật đã xác định rõ ràng: chứng đạo là làm chủ 

bốn  sự  đau  khổ  của  kiếp  người:  SINH,  GIÀ,  BỆNH,  

CHẾT. Từ ngày quý vị theo Thầy tu học quý vị có chứng 

đạo chưa?  Nếu quý vị chịu khó nhận xét thì quý vị 

chứng nhiều lắm.  

Thứ nhất:  về ĐỜI SỐNG quý vị đã làm chủ được 

ĂN, NGỦ, kế đó đã làm chủ được tâm mình biết buông  

xả vật chất, không tham tiền bạc danh lợi, không tham  

nhà cao cửa rộng, không tham sắc dục, không giận hờn,  

buồn phiền hay lo lắng, sợ hãi mọi điều gì cả v.v… Đó là 

làm chủ được tâm, như vậy là chứng đạo quý vị ạ!   

Thứ hai: trong quý vị có những người sống ba y 

một bát thiểu dục tri túc như đức Phật, có người bỏ hết 

con cái, người thân trong gia đình vào tu viện để sống 

một đời cô đơn, một mình mà vẫn an vui; có người làm 

chủ được cơ thể già yếu đi khất thực  sống  không  nhờ  

vào  con  cháu  cơm  nước,  không  nương  tựa  vào  con  

cháu  ẩm bồng vệ sinh, luôn luôn khỏe mạnh không đau 

nhức chỗ này, chỗ khác trên cơ thể v.v… Đó là làm chủ 

già, như vậy là chứng đạo quý vị ạ!  

Thứ ba:  trong quý vị có nhiều người tu tập theo 

pháp THÂN HÀNH NIỆM hay pháp DẪN TÂM VÀO 

ĐẠO nên đã làm chủ được bệnh, khi có bệnh chỉ cần tác 

ý đuổi bệnh ra khỏi cơ thể là hết bệnh như cô Liên Hạnh 

đã ghi vào bức thư ở trên. Đó là làm chủ bệnh, như vậy 

là chứng đạo quý vị ạ!  
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Thứ tư:  rồi đây sẽ có những người sẽ làm chủ sự 

sống chết, muốn chết hồi nào là chết hồi nấy. Đó là làm 

chủ chết, như vậy là chứng đạo quý vị ạ!  

Đọc thư cô Liên Hạnh cũng như nhiều thư phật tử 

ở khắp mọi miền đất nước đã gửi về đều đã xác định có 

những người theo Thầy tu tập đã làm chủ SINH, GIÀ, 

BỆNH,  như  vậy  họ  là  những  người  đã  CHỨNG  

ĐẠO  trọn  ba  phần  còn  một  phần cuối nữa. Cớ sao có 

người bảo rằng không chứng đạo?   

Chứng đạo của Phật giáo rất đơn giản và thiết 

thực lợi ích cho đời sống của con người chứ không phải 

như quý vị nghĩ: chứng đạo là phải có thần thông pháp 

thuật kêu mưa, hú gió, tàng hình, biến hóa v.v…. Điều 

hiểu đó là quý vị đã hiểu sai đạo  Phật.  Đạo  Phật  

không  phải  là  đạo  luyện  thần  thông  pháp  thuật  bùa  

chú  v.v…  đạo  Phật  chỉ  là  một  nền  đạo  đức  đem  lại  

cho  con  người  sống  không  làm  khổ mình, khổ người 

và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế, chứng đạo của đạo Phật 

là làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT là đủ không còn 

phải tu tập pháp môn nào nữa cả.  

Đọc bức tâm thư này quý vị đã hiểu rõ, xin 

ĐỪNG PHỦ NHẬN SỰ CHỨNG ĐẠO của đạo Phật. 

Đạo Phật có chứng đạo hẳn hoi chứ không phải là lời nói 

suông như các tôn giáo khác mà quý vị đã lầm tưởng. 

Hãy tinh tấn tu tập lên đi quý vị ạ! Sự chứng đạo không 

phải ở đâu xa mà ở ngay trong ý thức của quý vị!  Như 

trong kinh Pháp Cú Phật đã dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, 

ý dẫn đầu các pháp!”  Nếu quý vị dùng ý thức dẫn tâm 
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quý vị vào thiện pháp thì quý vị được giải thoát sống an 

vui hạnh phúc, còn ngược lại quý vị dùng ý thức dẫn tâm 

vào ác pháp thì quý vị sẽ sống trong khổ đau phiền não. 

Cho nên CHỨNG ĐẠO là chỗ tâm quý vị sống thiện hay 

ác mà thôi.  

Kính ghi 

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 

(O) 

   

NỘI  DUNG TRÍCH LỤC TẬP  

MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU TẬP PHÁP MÔN NÀO 

------  

 
Lời nói đầu  

Thân hành niệm  

Thực hành pháp môn Thân Hành Niệm  

Thực hành I – Hơi thở  

Thực hành II- Đi, đứng, nằm ngồi  

Thực hành III – Trong tất cả oai nghi  
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Thực hành IV – Quán thân bất tịnh  

Thực hành V – Quán thân tứ đại  

Thực hành VI – Quán tử thi  

Thực hành VII - Quán thân nhƣ thực phẩm chúng sinh  

Thực hành VIII – Quán xƣơng nối kết  

Thực hành IX - Quán xƣơng trắng  

Thực hành X - Nhập thiền thứ nhứt – Sơ thiền  

Thực hành XI - Nhập thiều thứ hai – Nhị thiền  

Thực hành XII - Nhập thiền thứ ba – Tam thiền  

Thực hành XIII - Nhập thiền thứ tƣ - Tứ thiền  

Ma Vƣơng có cơ hội  

Ma Vƣơng không có cơ hội  

Thắng trí  

Thắng trí I  

Thắng trí II  

Thắng trí III  

Mƣời năng lực  

Tóm lƣợc 10 Năng lực do tu tập pháp Thân Hành Niệm 

 

------  

 

LỜI NÓI ĐẦU 

     Muốn chứng ñạt đạo Phật phải tu pháp môn nào?  

        Trong đạo Phật có nhiều pháp môn tu tập, nhưng 

tất cả các pháp môn tu tập để được giải thoát thì không 

ngoài pháp môn Thân Hành Niệm. Pháp môn Thân 

Hành Niệm gồm có 13 pháp. Trong 13 pháp môn này 

được tu tập theo đặc tướng của riêng từng mọi người, 

nhưng tìm ra đặc tướng của con người để được phù hợp 

với pháp tu tập thì quá khó. Cho nên chúng tôi khéo kết 
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hợp 13 pháp Thân Hành Niệm này trở thành một cỗ xe 

Thân Hành Niệm. 

Cỗ xe Thân Hành Niệm gồm có tất cả các hành 

động nội ngoại của thân, nghĩa là hành động tay, chân 

và hơi thở phải được sắp xếp như thế nào cho hợp lý khi 

đi, đứng, nằm, ngồi, cúi đầu, nhìn, ngó, liếc v.v… trong 

các hành động đó có hơi thở, vì hơi thở là một hành động 

nội thân, nó rất quan trọng trong việc tu tập Thân Hành 

Niệm, nếu thiếu nó thì pháp Thân Hành Niệm chưa đủ. 

Vì thế, nó cần được sắp xếp theo thứ tự, hành động nào 

trước hành động nào sau. Cho nên, hành động chân trái 

bước rồi đến hành động chân mặt bước, khi hai chân đi 

được 10 bước thì phải kết hợp với hai tay… Tay trái đưa 

ra trước mặt rồi tay phải cũng đưa ra trước mặt. Khi hai 

tay đều đưa ra trước mặt thì hai chân co ngồi xuống. Hai 

chân co ngồi xuống thì đưa tay trái ra sau lưng chống, 

rồi đến tay mặt đưa ra sau lưng chống. Khi chống hai tay 

xong liền hạ thân ngồi xuống. Hạ thân ngồi xuống xong 

thì duổi chân mặt ra, rồi kế duổi chân trái, khi hai chân 

duổi ra xong thì co chân mặt lại theo thế ngồi xếp bằng 

rồi chân trái cũng co lại và gát lên chân mặt trong tu 

thế ngồi bán già. Khi hai chân ngồi bán già xong thì bàn 

tay mặt để vào lòng bàn chân rồi kế đó bàn tay trái 

cũng để vào lòng bàn tay phài. Khi tư thế ngồi xong liền 

giữ lưng ngay thẳng… Khi ngồi xong lưng thẳng thì tiếp 

thở năm hơi thở ra, vô. Khi thở năm hơi thở xong thì tay 

trái đưa ra sau lưng chống và tay phải cũng đưa ra sau 

lưng chống. Khi hai tay chống xong thì chân trái duổi ra 

rồi chân mặt duổi ra. Khi hai chân duổi ra xong liền co 
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chân trái lại theo tư thế ngồi chồm hổm và chân mặt 

cũng co lại như chân trái. Khi ngồi xong liền đưa tay trái 

ra trước mặt và tay phải cũng đưa ra trước mặt như tay 

trái. Khi đưa hai tay ra trước mặt xong liền đứng dậy, 

khi đứng dậy xong liền hạ tay trái xuống theo chiều dọc 

của thân rồi tay phải cũng hạ xuống như vậy. Khi hai tay 

hạ xong liền đưa tay trái ra sau lưng rồi tiếp cũng đưa 

tay phải ra sau lưng chồng lên tay trái. Đó là một chu kỳ 

pháp Thân Hành Niệm giống như một vòng tròn bánh 

xe. Khi tu tập xong một vòng tròn Thân Hành Niệm thì 

chúng ta lại tiếp tục vòng tròn Thân Hành Niệm thứ hai 

chạy và thứ ba, thứ tư, thứ năm v.v…. 

Đó là sự kết hợp các hành động nội ngoại của 

thân để trở thành pháp môn Thân Hành Niệm. Khi kết 

hợp pháp Thân Hành Niệm như cỗ xe thì nên tu tập liên 

tục không bỏ phí một thời gian nào cả. Nhờ đó tâm hôn 

trầm, thùy miên và các niệm vọng tưởng tham sân, si, 

mạn, nghi đều bị dẹp sạch. Khi dẹp sạch những chướng 

ngại pháp này thì tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô 

sự. Đó là trạng thái tâm Vô Lậu, mục đích cuối cùng của 

Phật giáo đã chứng đạt. 

 

     Kính ghi 

   Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 

 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagatasatisuttam) 

THÂN HÀNH NIỆM là một pháp môn mà chúng 

ta cần phải nghiên cứu kỹ lƣỡng, vì nó là một pháp môn 
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quan trọng nhất để chúng ta tu tập đạt đến mục đích cuối 

cùng của sự chứng đạo. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức 

Phật dạy: “Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Thế Tôn trú ở 

Savatthi, (nước Xá-vệ) Jetavana (Rừng Kỳ-Đà), tại tịnh xá 

ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỳ-kheo, 

sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp 

trong hội trường, câu chuyện này được khởi lên giữa chúng 

Tăng: 

– Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, 

chư Hiền giả! THÂN HÀNH NIỆM, khi được tu tập và làm 

cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như 

đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, 

Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các 

Tỳ-kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều, từ 

Thiện tịnh độc cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến 

ngồi lên chỗ soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỳ-

kheo: 

– Ở đây, này các Tỳ-kheo, các ông hiện nay đang 

ngồi bàn vấn đề gì? Câu chuyện gì của các ông bị gián 

đoạn? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi 

khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường, và 

câu chuyện sau này được khởi lên: "Thật vi diệu thay, chư 

Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư Hiền giả! THÂN HÀNH 

NIỆM này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, 

có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 

bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố". Bạch Thế 

Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời 

Thế Tôn đến. 

- Và này các Tỷ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM tu tập 

như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có 

công đức lớn?” Đó là một đoạn kinh để giới thiệu pháp 
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môn THÂN HÀNH NIỆM và từ đây về sau đức Phật dạy 

chúng ta cách thức tu tập THÂN HÀNH NIỆM. 

 

THỰC HÀNH PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 

 
Muốn chứng đạt chân lý TÂM VÔ LẬU chúng ta 

hãy nghiên cứu kỹ pháp môn THÂN HÀNH NIỆM, một 

pháp môn độc nhất vô nhị của Phật giáo mà không có một 

tôn giáo nào có.  

Pháp môn THÂN HÀNH NIỆM lấy thân hành làm 

đối tƣợng nhiếp tâm và an trú tâm. Pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM có 13 pháp tu tập, nhƣng làm sao chúng ta 

kết hợp 13 pháp môn tu tập này trở thành một pháp môn 

duy nhất nhƣ trong kinh THÂN HÀNH NIỆM đã dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM được thực hành, 

được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, 

được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 

được làm cho tích tập”. Theo nhƣ lời dạy trên đây thì 13 

pháp môn này đƣợc làm nhƣ cỗ xe, đƣợc làm nhƣ căn cứ 

địa, đƣợc làm cho kiên trì, đƣợc làm cho tích tập thì chúng 

ta sẽ chứng đạt chân lý không có khó khăn, không có mệt 

nhọc.  

Vì thế chúng ta nên lƣu ý qua các bài kinh mà đức 

Phật giảng dạy, nhất là bài kinh THÂN HÀNH NIỆM 

đƣợc các Tỳ kheo trong thời đức Phật khi gặp nhau 

thƣờng ca ngợi pháp này hết mức: “Thật vi diệu thay, chư 

Hiền giả! Thật hy hữu thay chư Hiền giả! THÂN HÀNH 

NIỆM, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả 

lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri 

Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố”. 

Khi chúng ta có tu tập mới thấy kết quả của pháp môn 

này thật là vi diệu, khiến cho hôn trầm thùy miên vô ký 

ngoan không và loạn tƣởng đƣợc dẹp sạch. 
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PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ NHẤT: 

HƠI THỞ 

Do tán thán, ca ngợi pháp môn này nên đức Phật 

tùy nhân duyên mà Ngài chỉ dạy cách thức tu tập. Trƣớc 

tiên muốn tu tập Pháp THÂN HÀNH NIỆM thứ nhất là 

phải chọn lấy hơi thở, khi tu tập hơi thở (THÂN HÀNH 

NIỆM NỘI) thì phải ngồi. Do ngồi tu tập nên tám yếu tố 

cần phải có nhƣ sau: 

1- Tìm nơi thanh vắng, yên tịnh nhƣ rừng, núi, 

đồng trống vắng vẻ hoặc ngôi nhà trống v.v… 

2- Ngồi lƣng thẳng trong tƣ thế ngồi nào cũng 

đƣợc, nhƣng lƣng phải thẳng, đầu không đƣợc cúi. 

3- Phải an trú chánh niệm trƣớc mặt. 

4- Chánh niệm hơi thở biết thở vô, hơi thở ra tôi 

biết hơi thở ra 

5- Chánh niệm hơi thở dài vô, biết hơi thở dài vô. 

6- Chánh niệm hơi thở ngắn vô biết hơi thở ngắn 

vô, chánh niệm hơi thở ngắn  ra tôi biết hơi thở ngắn ra. 

7- Chánh niệm cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, 

chánh niệm cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra 

8- Chánh niệm an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, 

chánh niệm an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. 

Trên đây là tám yếu tố hơi thở đầu tiên cần phải tu 

tập, nhƣng phải phải giữ gìn tâm không phóng dật, siêng 

năng tu tập không bỏ phí giờ giấc nào cả, mỗi lần tu tập 

thì phải hết sức nhiệt tâm ghi nhận vào pháp tu tập chứ 

không phải tu tập lấy có mà phải tu tập rất kỹ lƣỡng. Nhờ 

có tu tập nhƣ vậy nên vọng niệm về thế tục tham, sân, si, 

mạn, nghi đƣợc đoạn trừ nên nó không còn khởi niệm 

nữa. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy nên nội tâm đƣợc AN 

TRÖ, AN TỌA, CHUYÊN NHẤT, ĐỊNH TĨNH. Đây 

chúng ta hãy đọc lời dạy của đức Phật thì rõ: “Ở đây, này 

các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
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hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an 

trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh 

niệm, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô 

dài". Hay thở ra dài vị ấy biết: " Tôi thở ra dài" . Hay thở 

vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay thở ra ngắn, vị 

ấy biết : "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ 

thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra". 

An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vi ấy tập. "An tịnh thân 

hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về 

thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm 

được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này 

các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. 

Đọc đoạn kinh này chúng ta biết ngay hơi thở là 

một pháp môn THÂN HÀNH NIỆM rất quan trọng trong 

sự tu tập để đạt đƣợc tâm AN TRÖ, AN TỌA, CHUYÊN 

NHẤT, ĐỊNH TĨNH. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ HAI: 

ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI 

Nếu hằng ngày siêng năng tu tập tỉnh thức trong 

bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, NẰM NGỒI. Đi biết mình đang 

ĐI, ĐỨNG biết mình đang ĐỨNG, NGỒI biết mình đang 

NGỒI, NẰM biết mình đang NẰM. Cơ thể làm cái gì đều 

biết ngay cơ thể đang làm cái nấy. Tu tập nhƣ vậy gọi là tu 

tập tỉnh thức trong THÂN HÀNH NGOẠI hay còn gọi là 

tu trong bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI.  

Hằng ngày siêng năng và hết sức nhiệt tâm tu tập 

nhƣ vậy nhất là luôn luôn giữ gìn tâm không phóng dật thì 

tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi đều bị diệt sạch. Nhờ 

có diệt sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi nên nội tâm đƣợc 

AN TRÖ, AN TỌA, CHUYÊN NHẤT, ĐỊNH TĨNH.  

Tu tập tỉnh thức trong bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, 

NẰM, NGỒI nhƣ vậy nên hôn trầm, thùy miên, vọng 
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tƣởng đều đƣợc diệt sạch nên đức Phật dạy: “Lại nữa, này 

các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi, biết rằng: "Tôi đi". Hay đứng, biết 

rằng : "Tôi đứng". Hay ngồi, biết rằng : "Tôi ngồi". Hay 

nằm, biết rằng : "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như 

thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy 

thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, 

nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 

vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM. 

Đây là pháp tu tập tỉnh thức trong bốn oai nghi, quý vị 

nên nhớ kỹ và cố gắng tu tập để đạt đƣợc tâm bất động 

thanh thản an lạc và vô sự, đó là mục đích của hành giả. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ BA: 

TU TRONG TẤT CẢ HÀNH ĐỘNG 

Tu tập tỉnh thức trong tất cả hành động đi biết 

mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm 

biết mình nằm; đi tới đi lui biết mình đi tới đi lui; mình 

đang làm gì biết mình đang làm gì; khi ngó, khi liếc, khi 

nhìn đều biết mình đang ngó, liếc, nhìn; khi co tay, duổi 

tay đều biết mình co tay, duổi tay; khi mặc y áo, mang bát 

đều biết mình đang mặc y áo mang bát; khi ăn, uống, 

nhai, nuốt đều biết mình ăn, uống, nhai, nuốt; khi đứng, 

ngồi, ngủ thức nói nín, im lặng đều biết mình đang đứng, 

ngồi, ngủ, thức nói, nín, im lặng v.v… 

Khi sống biết rõ ràng những hành động trong thân 

mình nhƣ vậy thì hãy cố gắng giữ gìn tâm không phóng 

dật và lúc nào cũng nhiệt tâm tinh cần siêng năng tu tập 

tỉnh giác nhƣ vậy thì tất cả hôn trầm, thùy miên, vô ký và 

vọng tƣởng đều đƣợc quét sạch. Khi đã quét sạch thì tâm 

đƣợc AN TỌA, AN TRÖ, CHUYÊN NHẤT, ĐỊNH TĨNH, 

NHU NHUYẾN, DỄ SỬ DỤNG. Trên đây đó là phƣơng 

pháp tu tập pháp THÂN HÀNH NIỆM, xin quý vị cần nên 

ghi nhớ mà lo tu tập cho đến khi chứng tâm VÔ LẬU.  
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Tâm VÔ LẬU không phải tu tập khó mà khó là 

không có pháp tu tập, nhƣng nay quý vị đã có pháp môn 

THÂN HÀNH NIỆM tu tập. Pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM là một pháp môn tu tập không có khó khăn không 

có mệt nhọc chỉ cần siêng năng tinh cần đi kinh hành theo 

từng hành động của thân tay chân và hơi thở. Tu trong tất 

cả hành động. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 

“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi bước tới, bước lui 

biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui biết rõ việc 

mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình 

đang làm; khi mang áo tăng-già-lê (sanghati), mang bát, 

mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, 

nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đứng, ngồi, ngủ, thức, 

nói, im lặng biết rõ việc mình đang làm.  

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, 

tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. 

Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, 

chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 

tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. 

Pháp THÂN HÀNH NIỆM tu tập đơn giản nhƣ vậy đâu 

có gì khó khăn Phải không quý vị? 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ TƢ: 

QUÁN THÂN BẤT TỊNH 

Pháp Ý HÀNH THÂN HÀNH NIỆM là một 

phƣơng pháp dùng ý thức tƣ duy quán xét toàn thân nhƣ 

một cái bao chứa đầy những đồ bất tịnh chứ chẳng có một 

cái gì là thanh tịnh cả, nhƣng pháp môn này dụng ý thức 

quán xét tƣ duy nhƣng đức Phật cũng cho nó là pháp 

THÂN HÀNH NIỆM. Đúng vậy, sự tƣ duy quán xét thuộc 

vế ý thức nhƣng nó cũng từ trong thân hoạt động nên gọi 

nó là THÂN HÀNH NIỆM thì không thể nào sai đƣợc, nó 

thuộc về thân hành nội nhƣ hơi thở vậy.  
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Cho nên pháp THÂN HÀNH NIỆM rất rộng rãi vô 

cùng. Nếu chúng ta không tu hành theo Phật giáo thì thôi, 

mà đã tu tập theo Phật giáo thì tu tập pháp nào cũng là 

pháp THÂN HÀNH NIỆM. Vậy chúng ta nên đọc lại bài 

pháp THÂN HÀNH NIỆM thứ tƣ này thì rõ: “Lại nữa, 

này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn 

chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa 

đầy những vật bất tịnh sai biệt : "Trong thân này, đây là 

tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, 

gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, 

mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 

da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". 

Này các Tỳ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng 

đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo 

đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quán sát : 

"Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu 

lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 

Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân 

trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy 

những vật bất tịnh sai biệt : „Trong thân này, đây là tóc, 

lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 

hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 

đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 

nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu".  

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, 

tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. 

Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, 

chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 

tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. Đây là pháp THÂN HÀNH 

NIỆM ý hành, đó là pháp quán tâm VÔ LẬU, nếu một 

ngƣời có đặc tƣớng về ý hành thì nên tu tập pháp THÂN 

HÀNH NIỆM này cũng đi đến cứu cánh chứng đạt tâm 

bất động thanh thản, an lạc và vô sự hoàn toàn. Pháp 
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THÂN HÀNH NIỆM Ý HÀNH này thật là tuyệt vời. 

Chúng ta hãy cố gắng tu tập sẽ làm chủ đƣợc thân tâm 

một cách dễ dàng. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ NĂM: 

QUÁN THÂN TỨ ĐẠI 
Mọi vật trên hành tinh này đều do bốn đại hợp lại 

mà thành. Vậy bốn đại là gì? 

Bốn đại gồm có: Địa đại, thủy đại, hỏa đại và 

phong đại. Cho nên thân ngƣời đâu có gì bền chắc chỉ do 

bốn đại hòa hợp mà có, khi bốn đại tan rả thì thân ngƣời 

chỉ là một cái thi ma mà thôi. Trong bốn đại này chỉ cần 

thiếu một đại thì thân ngƣời cũng không còn. 

Ví dụ 1: Trong thân con ngƣời không còn PHONG 

ĐẠI tức là không có hơi thở ra hơi thở vô thì thân cũng 

không còn sống. 

Ví dụ 2: Trong thân ngƣời không còn THỦY ĐẠI 

tức là không còn nƣớc thì thân cũng không còn sống. 

Ví dụ 3: Trong thân ngƣời không còn HỎA ĐẠI 

tức là không còn nhiệt độ thì thân cũng không còn sống. 

Ví dụ 4: Trong thân ngƣời không còn ĐỊA ĐẠI tức 

là không có da, thịt, xƣơng, tóc, lông, móng thì thân cũng 

không thành là thân ngƣời.  

Cho nên thân ngƣời chỉ là bốn đại hòa hợp mà có 

chứ nó đâu có cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 

Ngƣời nào lầm chấp cho thân này là ta, là của ta, là bản 

ngã của ta là ngƣời điền đảo, là ngƣời không có trí tuệ, là 

ngƣời u mê không sáng suốt, là ngƣời ngu si dại dột lầm 

chấp thân tứ đại này là ta nên tự làm khổ mình và làm 

khổ nhiều ngƣời khác. Ngƣời lầm chấp thân này có thật là 

ta, là của ta, là bản ngã của ta là ngƣời bệnh thần kinh, là 

ngƣời mất trí điên khùng. Chúng ta hãy lắng nghe đức 

Phật dạy: “Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo quán sát 

thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới : 
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"Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong 

đại”. Này các Tỳ-kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay 

đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia 

từng thân phần tại ngã tư đường; cũng vậy, này các Tỳ-

kheo, vị Tỳ-kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự 

sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa 

đại và phong đại".  

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, 

tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ.  

Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an 

tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-

kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. Nhờ có tƣ duy quán xét 

mới thấu suốt thân này do bốn đại hòa hợp mà thành nên 

không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hiểu rõ và 

thâm nhập lý vô ngã này nên thân tâm không cón bị các 

pháp làm chƣớng ngại. Nhờ đó thân tâm mới thanh thản, 

an lạc và vô sự. Hiểu rõ đƣợc nhƣ vậy nên từ đó ai có chữi 

mắng hay mạt sát ta, chúng ta cũng thản nhiên không hề 

giao động tâm. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ SÁU: 

QUÁN TỬ THI 

Thân tứ đại này là thân bất tịnh, tuy thân còn sống 

nhƣng luôn luôn bài tiết những chất bất tịnh nhƣ: đờm, 

ghèn, nƣớc dãi, nƣớc tiểu, phân, phẩn, máu, mủ v.v…tất 

cả những chất này rất là dơ bẩn. Còn nếu thân đã chết thì 

trong 5, 10 ngày thì trƣơng phồng, xanh đen, nát thối và 

mùi hôi thối không ai có thể chịu nỗi. 

Khi thấu suốt thân bất tịnh bẩn thỉu hôi thối nhƣ 

vậy thì còn gì chúng ta chấp thân này là ta, là của ta, là 

bản ngã của ta nữa. Do không còn dính mắc chấp đắm 

dính mắc về thân thì tâm chúng ta thanh thản, an lạc và 

vô sự. Chỉ cần chúng ta hiểu biết thật nhƣ vậy thì ngay đó 

liền có giải thoát. Chúng ta hãy đọc lại lời dạy của đức 
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Phật thì sẽ rõ: “Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo như 

thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai 

ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, 

nát thối ra; Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 

chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 

chất ấy".  

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, 

tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. 

Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, 

chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 

tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. Đây là pháp THÂN HÀNH 

NIỆM Ý HÀNH thứ sáu. Vậy quý vị hãy theo đây mà tƣ 

duy quán xét cho thấu suốt lý thân vô thƣờng, vô ngã, bất 

tịnh. Nhờ có thấu suốt lý thân vô thƣờng, vô ngã và bất 

tịnh chúng ta mới thoát khổ.  

Khi thoát khổ rồi, chúng ta sống nhƣ mọi ngƣời 

bình thƣờng mà thân tâm của chúng ta vẫn thanh thản, an 

lạc và vô sự trƣớc các ác pháp; khi chúng ta sống bình 

thƣờng nhƣ mọi ngƣời mà tâm chúng ta rất phi thƣờng, vì 

bất cứ ai tạo các chƣớng ngại pháp làm hại thân tâm 

chúng ta, nhƣng thân tâm chúng ta không bao giờ bị 

chƣớng ngại ác pháp đó. Bởi vậy, chứng đạo của Phật giáo 

không có khó khăn; chứng đạo của Phật giáo là chứng sự 

giải thoát trong cuộc sống tức là làm chủ bốn sự đau khổ 

của thân tâm: Sinh, già, bệnh, chết. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ BẢY: 

QUÁN THÂN NHƢ THỰC PHẨM CỦA CHÖNG SANH 

Thân tứ đại của con ngƣời là món ăn của loaì cầm 

thú, khi thân chết đem bỏ trong rừng thì các loại chim 

quạ, diều hâu, kên kên và các loaì chó, giả can xé xác ăn 

thịt. Cuối cùng, những gì còn lại thì sinh ra trùng, giòi, tửa 

v.v.. trông thân ngƣời thật là ghê gớm. Vậy mà khi chƣa 

hiểu rõ thân con ngƣời là thực phẩm của loaì vật nhƣ vậy 
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nên mỗi khi có ai chạm đến thân hay quyền lợi của thân 

thì ăn thua đủ, không biết nhẫn nhịn chút nào cả. Cho nên 

trên cuộc đời này tranh cãi, xung đột và chiến tranh cũng 

chỉ vì lầm chấp thân này là ta, là của ta, là bản ngã của ta, 

chứ thân này có cái gì là ta, là của ta đâu. Vì thế, đức Phật 

biết rõ nên dạy chúng ta tu tập Ý HÀNH THÂN HÀNH 

NIỆM. Khi tu tập Ý HÀNH THÂN HÀNH NIỆM chúng 

ta mới biết rõ thân ngƣời chỉ là thực phẩm của loài cầm 

thú, là nơi sinh ra giòi, vi trùng, vi khuẩn v.v…chứ nó 

không có giá trị gì cả : “Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 

như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 

quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên 

ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị 

các loài côn trùng ăn; Tỳ-kheo quán thân ấy như sau : 

"Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 

không vượt khỏi bản chất ấy.  

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, 

tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. 

Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, 

chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 

tu tập THÂN HÀNH NIỆM”. Khi tu tập theo Phật giáo thì 

nên quán thân này nhƣ vậy, vì có quán thân nhƣ vậy nên 

chúng ta mới không xem thân này là của báu. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ TÁM: 

QUÁN XƢƠNG NỐI KẾT 

Con ngƣời vì quá lầm chấp thân là thật có, là của 

mình nên hở ra thân có chút gì trên thân thì sinh ra đau 

khổ. Cho nên pháp Ý HÀNH THÂN HÀNH NIỆM thứ 

tám mà đức Phật đã dạy chúng ta để thông suốt sự nối kết 

những bộ xƣơng trong thân khiến cho chúng ta đừng có 

dính mắc thân là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi thông 

suốt thân con ngƣời cũng chỉ là những bộ xƣơng đƣợc nối 

kết với nhau bằng những sợi gân trông thật là ghê gớm : 
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“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị 

quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với 

nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 

lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn 

dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột 

lại... chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ 

này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây 

là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, 

ở đây là xướng sống, ở đây là xương đầu; Tỳ-kheo quán 

thân ấy như sau : "Thân này tánh chất là như vậy, bản 

tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị 

ấy sống không phóng dật... (như trên)… Tỷ-kheo tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM”. Đọc đoạn kinh này ta mới thấy 

thân ngƣời nếu cởi bỏ da thịt thì còn lại một bộ xƣơng ghê 

rợn chẳng có gì là giá trị cả, thế mà con ngƣời lầm chấp 

cho thân này là vật quý báu là của riêng mình. Do đó sân 

si, giận hờn, phiền não, buồn phiền, lo sợ, thƣơng ghét 

v.v…Những sự đau khổ này cũng do từ chấp có thân này 

là thật có, là ta, là của ta, là bản ngã của ta mà ra. 
PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ CHÍN: 

QUÁN XƢƠNG TRẮNG 

Một lần nữa con ngƣời vì lầm chấp thân này là thật 

là ta, là của ta, là bản ngã của ta nên dính mắc chấp ngã, 

do chấp ngã mà mọi sự đau khổ đều đổ lên đầu, lên cổ của 

con ngƣời, nhƣng mấy ai đã hiểu rõ. Cho nên đức Phật lại 

dạy chúng ta tƣ duy quán xét bộ xƣơng trắng của thân con 

ngƣời để đƣợc thấm nhuần thân này không phải là ta, là 

của ta, là bản ngã của ta. 

Qua bài Ý HÀNH THÂN HÀNH NIỆM này thì 

chúng ta càng hiểu rõ bản chất của thân ngƣời chỉ là một 

bộ xƣơng trắng màu vỏ ốc và nếu bộ xƣơng này chỉ bỏ 

ngoài đồng trống hơn một vài năm sau thì chỉ còn là một 

đống bột trắng hôi thối rất bẩn chẳng ai dám lại gần: “Lại 
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nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo như thấy một thi thế quăng 

bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... 

chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn là 

xương thối trở thành bột; Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 

"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 

không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về 

thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm 

được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này 

các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM”.  

Đúng vậy, toàn thân con ngƣời gồm từ da, thịt xƣơng, 

máu, mủ, đờm dãi đều là đồ bất tịnh hôi thối ghê gớm. 

Con ngƣời chết hôi thối hơn con vật nhiều. Ngày xƣa bên 

nƣớc Ấn Độ ngƣời ta chết đều đem xác bỏ vào rừng, vì thế 

đức Phật dạy các vị Tỳ kheo hãy vào rừng thi ma mà quán 

thân bất tịnh trƣơng phòng hôi thối v.v… 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ 10: 

NHẬP THIỀN THỨ NHẤT 

Nhờ tu tập pháp THÂN HÀNH NIỆM nhƣ vậy và 

sống phòng hộ sáu căn nên tâm không phóng dật, Vì thế 

tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi đều bị diệt trừ, nhờ đó 

tâm mới an trú, an toạ, định tĩnh, chuyên nhất, tâm mới 

thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ tu tập pháp THÂN 

HÀNH NIỆM nên cuối cùng tâm chứng đạt đƣợc quả VÔ 

LẬU. Nhờ chứng đạt quả VÔ LẬU tâm mới có đủ TỨ 

THẦN TÖC, nhờ có TỨ THẦN TÖC nên mới ly dục ly ác 

pháp nhập SƠ THIỀN một cách dễ dàng không có khó 

khăn và không có mệt nhọc : “Lại nữa, này các Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 

một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỳ-kheo 

thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân 

mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 

toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.  
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Này các Tỳ-kheo, như một người hầu tắm lão luyện 

hay đệ tử người hầu tắm; sau khi rắc bột tắm trong thau 

bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được 

thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả 

trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, 

làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục 

sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 

do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không 

phóng dật… (như trên) ... Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH 

NIỆM”. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ 11: 

NHẬP THIỀN THỨ HAI 

Khi tâm không phóng dật an trú, an tịnh, chuyên 

nhất định tĩnh thì lúc bây giờ tâm có đủ TỨ THẦN TÖC, 

cho nên hành giả muốn nhập định nào thì liền nhập ngay 

định ấy, nhƣng phải biết tác ý đúng pháp nhƣ đức Phật đã 

trạch pháp ra những tác ý nhập định. Đây là ý hành tác ý 

THÂN HÀNH NIỆM thứ 11 để nhập NHỊ THIỀN. Chúng 

ta hãy lắng nghe đức Phật dạy : “Lại nữa, này các Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú Thiền thứ 

hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 

tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỳ-kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm 

cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, 

không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do 

định sanh ấy thấm nhuần. 

Này các Tỳ-kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong 

dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương 

Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ 

nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 

thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy 

phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 

hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ 
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nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, 

này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho 

sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, 

không một chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do 

định sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không 

phóng dật... (như trên)... Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH 

NIỆM. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ 12: 

NHẬP THIỀN THỨ BA 

Thiền định của Phật giáo cũng đƣợc xem là một 

pháp môn THÂN HÀNH NIỆM, mặc dù lúc này tâm hành 

giả an trú, an tịnh chuyên nhất định tĩnh nên tác ý đâu là 

thân tâm sẽ làm theo đúng nhƣ lệnh truyền, cho nên đến 

THIỀN THỨ BA chỉ cần tác ý: “Xả niệm lạc trú” thì sẽ 

nhập vào THIỀN THỨ BA ngay liền. Chúng ta hãy lắng 

nghe đức Phật dạy tác ý nhập THIỀN THỨ BA : “Lại 

nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm 

tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "Xả 

niệm lạc trú", chứng và an trú Thiền thứ ba. Tỳ-kheo, thấm 

nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với 

lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 

không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy, 

Tỳ-kheo an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ-kheo tu 

tập THÂN HÀNH NIỆM.  

Này các Tỳ-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen 

hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen 

trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 

nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu 

ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn 

thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của 

toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được 

nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BÊN THẦY CHÚNG CON  HỌC ĐẠO TẬP MƯỜI MỘT 

 

 

- 123 - 

thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 

trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm 

nhuần. Như vậy Tỳ-kheo an trú không phóng dật... (như 

trên)... Tỳ-kheo, tu tập THÂN HÀNH NIỆM. 

Từ nhập SƠ THIỀN đến THIỀN THỨ TƢ đều 

dùng pháp tác ý tức là hƣớng tâm đến thiền định nào thì 

tâm sẽ nhập Thiền định ấy một cách dễ dàng không có 

khó khăn, không có mệt nhọc. 

PHÁP THÂN HÀNH NIỆM THỨ 13: 

NHẬP THIỀN THỨ TƢ 

THIỀN THỨ TƢ cũng là pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM cuối cùng trong 13 pháp THÂN HÀNH NIỆM, 

nhƣng quý vị nên nhớ bốn pháp thiền của Phật giáo không 

phải là pháp môn THÂN HÀNH NIỆM để tu tập mà để 

thực hiện khi tâm đã thanh tịnh tức là tâm chứng đạt chân 

lý VÔ LẬU. Bởi vậy muốn nhập thiền định của Phật giáo 

thì không phải tu tập THIỀN ĐỊNH mà tu tập GIỚI 

LUẬT. Khi tu tập GIỚI LUẬT tâm đã thanh tịnh thì 

nhập THIỀN ĐỊNH không có khó khăn, không có mệt 

nhọc chỉ cần NHƢ LÝ TÁC Ý là nhập THIỀN ĐỊNH ngay 

liền. Cho nên muốn nhập TỨ THIỀN thì nên tác ý: “Tịnh 

chỉ hơi thở nhập TỨ THIỀN”. Chúng ta hãy lắng nghe 

đức Phật dạy nhập TỨ THIỀN : “Lại nữa, này các Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 

chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 

niệm thanh tịnh. Tỳ-kheo ấy ngồi, thấm nhuần toàn thân 

mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào 

trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 

thấm nhuần.  

Này các Tỳ-kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm 

vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân 

không được vải trắng ấy che thấu; cũng vậy, này các Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm 
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thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân 

không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. 

Trong khi vị ấy sống an trú không phóng dật... (như trên)... 

Tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM. 

Này các Tỳ-kheo, đối với vị nào tu tập, làm cho sung 

mãn THÂN HÀNH NIỆM, các thiện pháp của vị ấy đi vào 

nội tâm(antogadha?) đều thuộc về minh phần 

(vijjabhagiya). Ví như, này các Tỳ-kheo, biến lớn ai được 

thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào 

trong biển, đều thuộc về biển lớn; cũng vậy, này các Tỳ-

kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn THÂN HÀNH 

NIỆM, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm, đều thuộc về 

minh phần”. Mƣời ba pháp THÂN HÀNH NIỆM là 13 đặc 

tƣớng của mỗi ngƣời, ai có duyên với THÂN HÀNH 

NIỆM nào thì tu ngay pháp THÂN HÀNH NIỆM ấy 

Nhƣng khi kết hợp 13 hành động THÂN HÀNH NIỆM 

mà tu tập thì nó trở thành CĂN CỨ ĐỊA thì không còn 

một tên giặc sinh tử luân hồi nào dám bén mảng đến thân 

tâm hành giả. Nhờ đó mà tâm bất động mới chứng đạo 

quả viên thành. 

MA VƢƠNG CÓ CƠ HỘI 

Ngƣời không tu tập pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM thì hôn trầm thùy miên, vô ký, ngoan không, vọng 

tƣởng và tất cả ác pháp nhƣ bệnh tật, tai nạn sẽ không bao 

giờ tránh khỏi nhƣ đức Phật đã dạy rất rõ ràng :  “Này 

các Tỳ-kheo, đối với Tỳ-kheo nào không tu tập THÂN 

HÀNH NIỆM, không làm cho sung mãn, thời Ma (vương) 

có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy. Ví 

như này các Tỳ-kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào 

một đống đất sét ướt nhuyễn, này các Tỷ-kheo, các Ông 

nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội (lún sâu) 

vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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2- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu 

tập THÂN HÀNH NIỆM, không làm cho sung mãn, Ma 

(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị 

ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, một cây khô không có nhựa, 

có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói : 

"Tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng 

hiện lên". Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người 

ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành 

cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa 

sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

3- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với ai không tu 

tập THÂN HÀNH NIỆM, không làm cho sung mãn, Ma 

(vương) có cơ hội với người ấy, Ma (vương) có cơ duyên với 

người ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, một bình nước, trống 

rỗng, trống không, được đặt trên cái giá, có một người đi 

đến, mang theo đầy nước. Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ 

thế nào ? Người ấy có thể đổ nước (vào bình) không ? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

4- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, không làm cho sung mãn, Ma 

(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị 

ấy”. Những lời trên đây của đức Phật là những lời dạy chỉ 

rõ và thật sự, nếu ai không tu tập pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM thì bị MA VƢƠNG tấn công. MA VƢƠNG 

ở đây tức là tam độc : THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI.  

Con ngƣời sống trong cuộc đời này luôn luôn bị 

tâm tham, sân, si, mạn, nghi tấn công từng giây, từng 

phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Vì thế 

con ngƣời rất đau khổ từ đau khổ này chồng chất những 

đau khổ khác từ đời này sang đời khác mà không bao giờ 

dứt. Cho nên chỉ có tu tập pháp THÂN HÀNH NIỆM thì 

mới diệt trừ đƣợc nó. 
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MA VƢƠNG KHÔNG CƠ HỘI 

Muốn diệt trừ tâm tham, sân, si, mạn, nghi để đạt 

đƣợc tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự thì phải tu 

tập pháp môn THÂN HÀNH NIỆM. Pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM là một pháp môn diệt các chƣớng ngại pháp 

tuyệt vời, vì pháp môn THÂN HÀNH NIỆM đƣợc lập 

thành cỗ xe, khi xe chạy thì không có một vật gì cản trở nó 

đƣợc, nếu có một chƣớng ngại pháp nào cản lối thì xe 

THÂN HÀNH NIỆM sẽ cán nát không một vật gì mà nó 

không cán đƣợc. Cho nên ngƣời tu tập pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM là tu tập pháp môn để diệt trừ tâm dục và 

các ác pháp khiến cho thân tâm thanh tịnh. Vì thế đức 

Phật gọi là MA VƢƠNG không có cơ hội và không có 

duyên với vị ấy. Do Ma VƢƠNG không có duyên và 

không có cơ hội nên thân tâm vị ấy bất động, thanh thản, 

an lạc và vô sự. Nhờ đó mới chứng tâm VÔ LẬU. Vậy 

chúng ta hãy nghe đức Phật dạy : “Này các Tỳ-kheo, vị nào 

có tu tập THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, Ma 

(vương) không có cơ hội với vị ấy. Ma (vương) không có 

duyên với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người quăng 

một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 

bằng lõi cây. Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Trái 

banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn 

bằng lõi cây không? 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 

2- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với vị nào có tu 

tập THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, Ma (vương) 

không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ 

duyên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, một cây ướt có 

nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay 

lửa và nói : "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi 

nóng hiện lên". Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
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Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các 

cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi 

nóng hiện lên được không? 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 

3- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu 

tập THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, Ma (vương) 

không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ 

duyên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, một bình nước 

đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt 

trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đầy nước. Này 

các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ 

được nước vào (bình ấy) không? 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 

4- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, Ma (vương) 

không có cơ hội đối với người ấy, Ma (vương) không có cơ 

duyên đối với người ấy”. Đúng vậy một ngƣời tu pháp môn 

THÂN HÀNH NIỆM thì không có một ác pháp nào hay 

một tâm dục nào xen vào thân tâm đƣợc. 

 

THẮNG TRÍ 

Ngƣời nào tu tập Pháp môn THÂN HÀNH NIỆM 

làm cho nó kiên cố nhƣ cỗ xe, làm cho nó trở thành căn cứ 

địa thì đƣợc trí tuệ làm chủ tất cả tâm, muốn thân tâm 

làm gì thì thân tâm phải làm theo đúng nhƣ ý muốn. 

Ví dụ: Muốn tâm bất động thì tâm bất động, muốn 

tâm không phóng dật thì tâm không phóng dật; muốn tâm 

thanh thản, an lạc và vô sự thì tâm thanh thản, an lạc và 

vô sự; muốn thân tâm vô lậu là thân tâm vô lậu; muốn 

thân tâm nhập bất cứ một loaị thiền định nào thì thân tâm 

liền nhập ngay thiền định ấy. 

Ngƣời tu tập pháp môn THÂN HÀNH NIỆM đƣợc 

làm cho sung mãn, đƣợc làm nhƣ cỗ xe, đƣợc làm thành 
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căn cứ địa thì có đủ ba thắng trí. Chúng ta hãy lắng nghe 

đức Phật dạy : “Này các Tỳ-kheo, đối với vị nào tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm 

đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải 

chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo, 

(của pháp ấy) dầu thuộc giới xứ nào (satiayatane). Ví như, 

này các Tỳ-kheo, một bình đầy tràn nước đến nỗi con quạ 

có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ 

đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy nước có thể trào 

ra ngoài không? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 

Trên đây là THẮNG TRÍ THỨ 1 

“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm 

đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải 

chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo 

(của pháp ấy) dầu thuộc giới xứ nào. Ví như có một hồ 

nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đê đắp làm cho 

vững chắc, và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống 

được. Rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có 

thể tràn ra ngoài không ? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 

Trên đây là THẮNG TRÍ THỨ 2 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với vị nào tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm 

đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải 

chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo 

(của pháp ấy) dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, này các Tỳ-

kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, 

thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt 

ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người 

đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên 

xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có 
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thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thế nào 

theo ý mình muốn.  

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với vị nào tu tập 

THÂN HÀNH NIỆM, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm 

đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải 

chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo 

(của pháp ấy), dầu thuộc giới xứ nào”. 

Trên đây là THẮNG TRÍ THỨ 3 

 

MƢỜI NĂNG LỰC 

Pháp THÂN HÀNH NIỆM là một phƣơng pháp 

tuyệt vời, nếu ai tu tập đƣợc làm cho sung mãn, đƣợc làm 

cho tích tụ, đƣợc làm thành cỗ xe, đƣợc làm thành căn cứ 

địa thì có mƣời năng lực của ý thức. Khi có mƣời năng lực 

của ý thức thì tâm nhu nhuyến dễ sử dụng nên muốn làm 

bất cứ một điều gì thì tâm làm theo. Cho nên một ngƣời tu 

chứng là làm chủ thân tâm muốn sống hay chết là tùy theo 

ý muốn của mình; làm chủ vũ trụ cũng tùy theo ý muốn 

của mình. Họ chuyển đổi đƣợc nhân quả tức là họ làm chủ 

nhân quả. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các 

Tỳ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM được thực hành, được tu 

tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, 

được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 

được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 

mười công đức này có thể được như mong đợi. Thế nào là 

mười công đức? 

1- Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 

nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc 

được khởi lên. 

2- khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm 

sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp 

phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. 
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3- Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 

xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các 

cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 

4- Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ 

về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất 

khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. 

5- Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có 

mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được bốn Thiền, 

thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. 

6- Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân 

hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; hiện hình 

biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang 

hư không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 

nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 

kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm 

và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai 

thần như vậy; có thể, thân có thần thông bay cho đến Phạm 

thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 

loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. 

7- Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 

sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm 

không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có 

sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm 

có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết 

tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại 

hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm 

không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 

thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm Thiền 

định, biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết tâm 

không Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm 

không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 
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8- Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, 

hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại 

cương và các chi tiết. 

9- Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy 

sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng 

sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 

người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

10- Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 

chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 

trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu 

hoặc. 

Này các Tỳ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM được thực 

hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như 

cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên 

trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, 

thời mười công đức này có thể mong đợi.  

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy hoan 

hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy”. 

Trên đây là bài pháp dạy về THÂN HÀNH NIỆM, 

vậy mong quý vị hãy đọc kỹ lƣỡng và để nghiên cứu cho 

mình một phƣơng pháp tối ƣu để làm hành trang trên 

bƣớc đƣờng về xứ Phật. 

 

     K ính ghi 

 
Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 

 

 

BẢNG TÓM LƢỢC MƢỜI NĂNG LỰC 

DO TU TẬP PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 
Mƣời năng lực của pháp môn THÂN HÀNH NIỆM 

này do đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy : “Này các Tỷ-kheo, 

THÂN HÀNH NIỆM được thực hành, được tu tập, được 
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làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm 

như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho 

tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời mười năng lực 

này có thể được như mong đợi. Thế nào là mười năng lực? 

1- Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 

nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc 

được khởi lên. 

2- khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm 

sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp 

phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. 

3- Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 

xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các 

cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 

4- Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ 

về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất 

khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. 

5- Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có 

mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được bốn Thiền, 

thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. 

6- Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân 

hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; hiện hình 

biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang 

hư không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 

nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 

kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm 

và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai 

thần như vậy; có thể, thân có thần thông bay cho đến Phạm 

thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 

loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. 

7- Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 

sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm 

không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có 

sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm 
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có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết 

tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại 

hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm 

không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 

thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm Thiền 

định, biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết tâm 

không Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm 

không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 

8- Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, 

hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại 

cương và các chi tiết. 

9- Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy 

sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng 

sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 

người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

10- Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 

chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 

trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu 

hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, THÂN HÀNH NIỆM được thực 

hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như 

cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên 

trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, 

thời mười năng lực này sẽ có kết quả ngay liền..  

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 

hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy”. 

Trên đây là 10 năng lực của pháp môn THÂN 

HÀNH NIỆM mà Thầy trích ra trong kinh THÂN HÀNH 

NIỆM để các con có đủ lòng tin với pháp môn này.  

Với pháp môn này Thầy đã kết hợp đƣợc làm cho 

thành một cỗ xe, đƣợc làm cho thành căn cứ địa, đƣợc làm 

cho kiên trì, đƣợc làm cho tích tập. Nhờ đó hôn trầm, thùy 

miên, vô ký, ngoan không, vọng tƣởng và các cảm thọ 
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không còn dám bén mảng đến thân tâm của các con nữa, 

nếu các con siêng năng tu tập.  

Pháp THÂN HÀNH NIỆM tu tập nhƣ vậy đâu có 

ngồi nhiều, chỉ ngồi có năm hơi thở mà thôi. Vậy cớ sao 

các con lại thích ngồi, ngồi gục tới, gục lui nhƣ con gà mổ  

thóc, nhƣ ngƣời khòm lƣng giả gạo, ngồi thụng lƣng nhƣ 

con ếch, ngồi khòm lƣng cúi đầu nhƣ con rắn khoanh 

tròn, ngồi nghểnh đầu nghiêng cỗ nhƣ con ó tìm mồi 

v.v…và v.v… 

Tƣớng ngồi của các con xấu nhƣ vậy, các con có 

biết không? Xƣa đức Phật dạy : Ngồi phải thẳng lƣng, đầu 

cỗ phải ngay ngắn, đó là tƣớng phƣớc điền, vì thế đức 

Phật đâu có dạy các con ngồi thụng, ngồi cong, ngồi vẹo, 

ngồi nghiêng cỗ kỳ lạ nhƣ vậy. Các con kiến giải chế ra 

cách ngồi thiền nhƣ vậy thật là một loaị thiền kỳ lạ mà con 

đƣờng tu theo Phật giáo không ai chấp nhận, xin các con 

hãy cố gắng sửa lại. 

Các con hãy từ bỏ ngay hành động ngồi, nằm trong 

giờ tu tập. Các con hiện giờ thân tâm đầy ắp hôn trầm, 

thùy miên, vô ký ngoan không và vọng tƣởng. Nếu không 

tu tập pháp môn THÂN HÀNH NIỆM thì chẳng bao giờ 

các con dẹp sạch những chƣớng ngại pháp ấy. Tu tập chƣa 

hết hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không và vọng 

tƣởng mà ƣa ngồi, đó là lƣời biếng, không tinh tấn, không 

siêng năng. Ngƣời tu hành mà lƣời biếng, không tinh tấn, 

không siêng năng thì con đƣờng giải thoát làm sao tu tập 

tới nơi, tới chốn đƣợc. 

Những điều lợi ích của pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM mà đức Phật đã xác định cho các con thấy rõ ràng 

ở trên là một bằng chứng cụ thể để dẹp sạch các chƣớng 

ngại pháp, khiến thân tâm của các con thanh tịnh, thế mà 

các con có tin những lời dạy này đâu, nên chỉ tu tập sơ sơ 

cho lấy có, cho có hình thức rồi lại ngồi hay nằm kiết 
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tƣờng lim dim nhƣ con cóc ngồi dƣới đáy giếng hay ngồi 

dƣới cơn mƣa.  

Pháp THÂN HÀNH NIỆM là một pháp môn có 

công năng rất lớn giúp cho các con làm chủ sinh, già, 

bệnh, chết và chứng đạt chân lý tâm vô lậu. Vậy sao các 

con lại làm biếng không chịu tu tập mà cứ ngồi nằm làm 

phí mất thời gian quá uổng. Thân vô thƣờng nay mạnh 

mai đau ốm rồi lấy gì mà các con chống đỡ đây !? 

Khi đƣợc bài pháp này các con hãy cố gắng tu tập 

trở lại cho chín chắn, phải tinh cần siêng năng tu tập đi 

kinh hành pháp THÂN HÀNH NIỆM, phải nhiệt tâm tu 

tập trong từng hành động chân, tay và hơi thở, không nên 

bỏ sót một hành động nào cả, vì Thầy đã kết hợp 13 hành 

động Thân, ý trở thành một pháp môn THÂN HÀNH 

NIỆM để các con tu tập sớm làm chủ sinh lão bịnh tử. 

 

 
 

TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT 
LỜI NÓI ĐẦU 

Mục đích của đạo Phật là phải đạt cho được tâm 

không phóng dật. Người tâm không phóng dật là người 

chứng đạo, các con có nghe đức Phật nói không? “Ta thành 

chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”. 
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Đạt được tâm không phóng dật không phải là một 

điều tu tập khó khăn, như các con đã nghĩ. Nhưng các con 

lại cho rằng tâm không phóng dật là một vấn đề không 

quan trọng trong đời tu hành thiền định xả tâm của các 

con, cho nên các con xem thường hạnh độc cư. Xem thường 

hạnh độc cư mà muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì 

chắc chắn không bao giờ đạt được các con ạ! Xem thường 

hạnh độc cư, cho nên con đường tu tập của các con không 

biết đến năm nào cho xong... 

Trong bảy tháng quyết định cho cả một đời tu tập 

của các con. Sự quyết định ấy Thầy đã đề ra không phải là 

một việc nói để mà nói hay nói suông, nói đúng pháp, nói có 

căn cứ rất rõ ràng đúng thời gian như đức Phật đã quy 

định: 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Vì thế tu được hay không là ở 

nơi các con tu tập và giữ gìn giới luật, chứ không phải do 

Thầy. Thầy đã dạy hết tất cả các pháp hành theo kinh 

nghiệm bản thân của Thầy, Thầy đã phơi bày rõ ràng các 

pháp tu hành từng thấp đến cao, từng gần đến xa, không 

còn giấu giếm một điều gì nữa cả, chỉ còn ở các con tu tập 

mà thôi. Dù Thầy có ẩn bóng các con tu tập cũng dễ dàng, 

không còn sợ lạc đường. Còn tu sai, hành sai là do các con 

phá giới, phạm giới, sống không đúng giới. Do phá giới, 

phạm giới, sống không đúng giới nên tu hành theo kiểu kéo 

dài lê thê từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này đến 

tháng khác.  

Trong những ngày tu tập đã qua, lỗi thứ nhất của 

các con là do không tin lời Thầy dạy, ngang nhiên phá hạnh 

độc cư, đi, đứng hoặc tập hợp lại nói chuyện mà không biết 

xấu hổ khi phạm giới thể này.  

Mỗi lần nhắc nhở các con là lòng Thầy xót xa vô 

cùng. Biết những đệ tử của mình phạm giới, rồi đây đường 

tu hành như vậy sẽ đi về đâu. Các con mang tiếng tu hành, 
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nhưng khi gặp mặt những người thân, nhìn họ làm sao cho 

kỹ, nói với họ làm sao đây? Thật uổng cho một kiếp người. 

Hôm nay các con có đủ nhân duyên về câu hội trong 

khóa tu tập chứng đạo này, dù có được ghi danh chánh 

thức hay không được ghi danh thì các con vẫn tham dự vào 

khóa tu tập này. Đương nhiên các con đều dự phần tu tập 

chứng đạo là nhiệm vụ chung của các con để chấn chỉnh lại 

Phật giáo, để dẹp bỏ những cái sai và dựng lại những cái 

đúng, thế mà các con lại thờ ơ, mà còn cho rằng mình 

không được ghi danh chánh thức thì cứ tu tà tà nói chuyện 

chơi cho vui, dại gì giữ giới cho nhọc, ra nhà bếp lặt rau, xả 

tâm còn sướng hơn. Những tâm niệm như vậy các con 

không thấy bổn phận và trách nhiệm của các con đang 

gánh nặng thiện pháp trên vai; đang gánh nặng đạo đức 

nhân bản – nhân quả sống không làm khổ mình khổ người 

của tất cả chúng sanh trên hành tinh này sao? Từ những 

tâm niệm này mà các con đã làm động sự tu hành của mình 

và mọi người. Do những hành động như vậy các con đã mất 

Thầy mà không biết. 

Ví dụ: Có một người mẹ thân thương bảo các con 

rằng: “Mẹ sắp lìa xa các con, nếu các con sống đừng buông 

lung phóng dật thì mẹ sẽ ở lại với các con mãi mãi, bằng 

ngược lại mẹ sẽ rời bỏ các con, và ra đi vĩnh viễn, mẹ con 

không còn gặp nhau nữa các con ạ!”. Nghe những lời này, 

vì thương mẹ, sợ mất mẹ, các con sống như thế nào??? 

Các con không nhận được giá trị giới hạnh độc cư 

nên Thầy xin trích ra một số Kinh Pháp Cú đức Phật đã dạy 

nhiều về tâm không phóng dật trong tập Đường Về Xứ Phật 

để các con suy ngẫm con đường tu tập và nên quyết định 

con đường tu tập của các con, để khỏi phí mất thời gian quý 

báu hơn vàng ngọc. 
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Còn bốn tháng nữa Thầy còn ở bên các con hay là sẽ 

xa nhau mãi mãi vì trên cuộc đời này đâu có ai sum họp 

mãi. Phải không các con? 

Sự tu tập của các con là một sự quyết định, Chứng 

đạo là không mất Thầy, không chứng đạo là mất Thầy. 

Chứng đạo không phải khó, khó là vì các con xem 

thường giới, sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới nên con 

đường tu tập còn xa mù mịt. 

Giáo pháp thầy đã trang bị cho các con đầy đủ, dù có 

Thầy hay không có Thầy các con vẫn tu tập chứng đạo 

được. Còn hơn 100 ngày nữa chắc chắn trong các con sẽ có 

nhiều người chứng đạt tâm không phóng dật một cách dễ 

dàng không có khó khăn không có mệt nhọc. Ngày xưa 

Phật chỉ có 49 ngày, còn bây giờ các con hơn Phật gấp đôi 

thời gian 120 ngày. Tu hành phải có sự quyết tâm làm chủ 

sự sống chết thì mới có thành tựu, còn nếu tu cầm chừng 

thì biết chừng nào cho xong. Phải không các con? 

Thầy xin nhắc lại; “Giới luật là pháp môn hàng đầu 

trong sự chứng đạo, nếu thiếu giới luật thì chẳng bao giờ có 

chứng đạo.” 

Chúc các con là những người chiến thắng trong mặt 

trận sinh tử luân hồi, và ca khúc khải hoàng dựng lại 

chánh pháp của Phật giáo. 

 

Kinh ghi, 

Thầy của các con 

 

 

 

 

KHÔNG PHÓNG DẬT 
LỜI PHẬT DẠY 

Bài kệ thứ 21: 

“Không phóng dật, bất tử  
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Phóng dật, phải tử sinh  

Không phóng dật, không chết  

Phóng dật, nhƣ chết rồi.”  

Bài kệ thứ 22: 

“Biết rõ sự thật ấy 

Ngƣời trí không phóng dật 

Hoan hỷ không phóng dật 

An vui trong cõi Thánh.”  

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga. Phẩm Không 

Phóng Dật). 

CHÚ GIẢI: 

Muốn tâm không phóng dật, chỉ có pháp độc cư là 

đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được pháp độc cư thì sớm muộn gì 

người ấy tâm cũng sẽ không phóng dật. 

Bài kệ thứ 21 đức Phật đã xác định: Người không 

phóng dật là người bất tử, là người sống mãi muôn đời. Đức 

Phật cũng nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không 

phóng dật”. 

Cho nên người thích hội họp, thích nói chuyện, 

thích tranh luận là người phóng dật; người hay làm thơ 

văn, viết thư thăm viếng gia đình, bạn bè……; Người đọc 

kinh sách, nghe băng là người phóng dật. Người phóng dật 

là người tu tập không bao giờ có kết quả tốt, chỉ tu tập lấy 

có hình thức thường dậm chân tại chỗ. 

Phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài hay chạy 

theo các pháp trần. 

Đức Phật dạy 42 bài kệ nói về tâm không phóng dật, 

giống như con tê ngưu một sừng. Con tê ngưu một sừng là 

một loài thú vật sống một mình. Khi lớn lên đến tuổi trưởng 

thành, thì loài vật này bỏ gia đình cha mẹ, anh em và chị 

em. Không giao kết bạn bè với ai cả chỉ sống một mình 

trong một khu vực riêng biệt. Vì thế đức Phật dạy: “Người 

sống độc cư như con tê ngưu một sừng”. 
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Các pháp dạy tâm không phóng dật như: Định niệm 

hơi thở, Định sáng suốt, Định vô lậu, Định chánh niệm tỉnh 

giác, Tứ niệm xứ trên Tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu và 

Thân hành niệm. 

Trong bài kệ thứ 21 này, đức Phật đã xác định rõ 

ràng sự bất tử hay nói cách khác là sự ra khỏi sanh tử, chỉ 

duy nhất là làm sao phải đạt cho được kết quả là “tâm 

không phóng dật”.  

Cho nên dù tu muôn vạn pháp môn cũng chỉ thực 

hiện tâm không phóng dật. Nhưng chúng ta phải biết tâm 

không phóng dật là do xả ly dục và ác pháp, chứ không phải 

do ức chế tâm. Chỉ có xả ly tâm tham, sân, si mới có sự giải 

thoát chân thật. 

“Không phóng dật bất tử” 

Người không phóng dật là người thoát ra vòng sanh 

tử, nhưng tu tập tâm không phóng dật không phải là một 

việc dễ làm. Phải không các bạn? 

“Phóng dật phải tử sanh” 

Hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật, vì thế mà mọi 

người đều phải chịu trong qui luật sanh tử.  

Thưa các bạn, nếu tâm các bạn còn phóng dật thì 

các bạn chưa được an ổn đâu. Tại sao vậy? 

Vì bệnh tật và tử thần sẽ đến viếng thăm các bạn, bất 

cứ giờ nào khi chúng muốn. Nên đức Phật bảo: “Phóng dật 

như chết rồi”. 

Các bạn hãy đọc bài kệ thứ 21 này mà suy ngẫm về 

sự tu tập của các bạn. 

Hiện giờ tâm các bạn có còn phóng dật hay không? 

Nếu còn thì các bạn hãy tu tập cho đúng cách để tâm không 

phóng dật. “Không phóng dật bất tử. Đúng vậy, mục đích 

của chúng ta phải đạt được tâm không phóng dật, vì tâm 

không phóng dật là tâm bất tử mãi mãi thường hằng. 
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Tâm không phóng dật là có Bảy năng lực Giác Chi 

xuất hiện. Do Bảy năng lực Giác Chi xuất hiện mà đức 

Phật dạy: “Tâm thuần tịnh, định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử 

dụng”. 

Nếu tu tập mà tâm các bạn chưa thấy Bảy Giác Chi 

xuất hiện là do tâm của các bạn còn phóng dật, còn phóng 

dật là các bạn đã tu sai, tu không kỹ lưỡng hoặc các bạn tu 

tập đã lọt vào Thiền Phát Triển hay Thiền Tông Trung Hoa.  

Nếu tâm bạn không phóng dật trong lúc tu tập, khi 

xả ra thì phóng dật. Đó là bạn tu tập ức chế bằng những 

pháp môn “Chẳng niệm thiện niệm ác” của Thiền Tông 

Trung Hoa. Do tu ức chế tâm như vậy nên Bảy Giác Chi 

không xuất hiện. Bảy Giác Chi không xuất hiện thì bạn 

không có đủ năng lực nhập các định, làm chủ sanh, già, 

bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. 

Chúng ta nên trở lại câu kệ đầu trong phẩm “Song 

Yếu”. 

“Tâm dẫn đầu mọi pháp 

Tâm làm chủ, tâm tạo tác” 

Khi chúng ta biết được tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm 

làm chủ, tâm tạo tác. Thì chúng ta phải biết áp dụng vào 

pháp tu Tứ Chánh Cần thì ngay liền có giải thoát. Ngày xưa 

khi chúng tôi đọc đến hai câu kệ này và nhớ đến pháp như 

lý tác ý của Phật dạy thì chúng tôi như bắt được của báu. 

Nhờ nó mà hôm nay chúng tôi mới được yên tâm ngồi viết 

sách đạo đức nhân bản - nhân quả để giúp cho mọi người 

sống thoát ra khổ ải của cuộc đời. 

Và khi biết rằng: Tâm không phóng dật là bất tử, là 

không chết, biết rõ như thật điều này, thì chúng tôi đã cố 

gắng giữ gìn tâm mình bằng mọi cách, dùng mọi pháp, 

nhưng rất cảnh giác không được ức chế tâm, để xả tâm dục 

và ác pháp. Và cuối cùng tâm không phóng dật. 
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Chúng ta là những người tu theo đạo Phật, được 

xem là những người trí tuệ, những người trí tuệ xem sự 

phóng dật của tâm là một điều tối kị nhất trong đạo Phật. 

Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà tâm còn phóng dật 

thì chẳng bao giờ làm chủ được. 

Cho nên giữ gìn tâm không phóng dật là một điều 

rất hoan hỷ cho cuộc đời tu hành của mình. Khi tâm thuần 

thục không phóng dật thì một trạng thái an lạc vô cùng hiện 

đến, đầu óc rỗng rang, khiến cho hành giả tưởng chừng 

mình đã được vào thế giới thần tiên. 

Đúng vậy, nếu tâm ai không phóng dật, mới thấy sự 

an vui trong cõi Thánh. 

Chỉ có tu tập giữ gìn tâm đừng cho phóng dật. Chỉ 

có tâm không phóng dật mà sao các bạn tu chẳng vào được? 

Nếu với sự nhiệt tâm tinh cần tu tập của các bạn, thì 

chúng tôi tin chắc rằng: các bạn sẽ vào cõi Thánh dễ dàng 

như trở bàn tay. Bài kệ trong kinh Pháp Cú này đã xác 

định: 

“Biết rõ sự thật ấy 

Ngƣời trí không phóng dật” 

Khi biết rõ sự thật ấy, người có trí quả quyết, nhất 

định bằng mọi cách, chúng ta phải giữ gìn tâm không 

phóng dật. 

“Hoan hỷ không phóng dật 

An vui trong cõi Thánh” 

Như vậy con đường tu tập giải thoát của đạo Phật đã 

xác định rõ ràng: “tâm không phóng dật”. Tâm không 

phóng dật là một điều hết sức quan trọng trong sự việc tu 

tập giải thoát sanh tử luân hồi. Được xem nó là đệ nhất 

pháp. 

                              ***** 

THIỀN ĐỊNH 
         LỜI PHẬT DẠY 

Bài kệ thứ 23: 
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“Ngƣời hằng tu thiền định  

Thƣờng kiên trì tinh tấn 

Bậc trí hƣởng Niết Bàn  

Đạt an tịnh vô thƣợng.”  

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga. Phẩm 

Không Phóng Dật). 

CHÚ GIẢI: 

Bài kệ thứ 23 đức Phật khuyên mọi người phải hằng 

tu thiền định. Vậy thiền định ở đây là loại thiền định nào? 

Bài kệ thứ 23 nằm trong phẩm không phóng dật. 

Như vậy rõ ràng tâm không phóng dật là thiền định, chứ 

không phải ngồi hít thở, hay niệm Phật nhất tâm, giữ tâm 

không niệm là thiền định. 

Ở đây, đức Phật chỉ khuyên chúng ta hằng tu thiền 

định, nhưng vì trong đời sống của chúng ta có nhiều loại 

thiền định như: Thiền Yoga, thiền Xuất hồn, thiền Vô vi, 

thiền Công án, thiền phát triển, thiền Tổ Sư, thiền Nguyên 

Thủy, thiền Mật Tông, thiền Niệm Phật, v.v…… Với một số 

thiền định nhiều như thế này, thì chúng ta biết loại thiền 

định nào đúng, để tu tập tâm không phóng dật? 

Do hiểu nghĩa tâm không phóng dật cạn cợt, nên 

phần đông người ta tu ức chế tâm không còn niệm thiện 

niệm ác.  

Như kinh Pháp Bảo Đàn đã hiểu sai tâm không 

phóng dật là tâm không niệm thiện, niệm ác. Tâm không 

niệm thiện ác là một lối thiền ức chế tâm, đó là đường cùng 

của thiền định ngoại đạo tiến thoái lưỡng nan. Tu đến chỗ 

vô niệm thì người ta không còn chỗ tu nữa. Nhưng nhìn lại 

đời thì cũng chẳng ra đời, đạo cũng chẳng ra đạo. 

Như trong kinh Bát Chánh Đạo, đức Phật đã chỉ rõ 

loại thiền định nào để chúng ta tu tập không sai, đó là Bốn 

Thiền hữu sắc. Trong Bát Chánh Đạo Bốn Thiền là Chánh 
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Định. Trong Bốn thiền thì Sơ Thiền là loại thiền định thứ 

nhất. 

Loại thiền định thứ nhất chỉ có tu tập ly dục ly ác 

pháp. Ly dục ly ác pháp chính là tâm không phóng dật. 

Tóm lại, tu tập thiền định là tu tập tâm ly dục ly ác 

pháp. Ly dục ly ác pháp mà không dính mắc vào năm chi Sơ 

Thiền thì đó là nhập vào bất động tâm định. Trạng thái bất 

động tâm định là trạng thái Niết Bàn. 

Đức Phật dạy: Người hằng tu thiền định, tức là hằng 

tu tập Sơ Thiền, tu tập Sơ Thiền chỉ có nhiếp phục tâm để 

tâm ly dục ly ác pháp, có ly dục ly ác pháp thì tâm mới 

không phóng dật, mà tâm không phóng dật là Niết Bàn tại 

thế gian trong cuộc sống này.  

Bài kệ này rất quan trọng là chỗ xác định được 

“thiền định”. Nếu xác định đúng “Chánh định” thì sự tu 

tập mới có kết quả đúng. Kết quả đúng thì mới có những 

năng lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn nếu xác định 

sai “Tà thiền” thì tu tập chẳng có kết quả gì, thì không bao 

giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết được. 

Khi tu tập loại thiền định của đạo Phật thì chúng ta 

thường hưởng được những trạng thái Niết Bàn an tịnh, vô 

thượng. Và lúc nào muốn an tịnh là tâm chúng ta sẽ an tịnh 

liền. 

Nếu người nào hằng ngày tu tập thiền định, với tâm 

siêng năng bền chí, không thối chuyển thì lúc nào cũng 

nhập vào sự an tịnh, vô thượng ấy được. Trạng thái an tịnh, 

vô thượng ấy không có một vật gì trên thế gian này sánh 

bằng được. 

“Thƣờng kiên trì tinh tấn 

Bậc trí hƣởng Niết Bàn 

Đạt an tịnh vô thƣợng.” 

Chỉ có thiền định của đạo Phật mới có sự an tịnh vô 

thượng. Sự an tịnh vô thượng, nếu ai tu tập đúng pháp, 
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muốn có lúc nào là có được ngay lúc nấy. Do vì tu tập xả 

tâm, nên tâm tự nhiên không phóng dật mà có. 

 

 

NỖ LỰC TU TẬP TỨ NIỆM XỨ 

 
LỜI PHẬT DẠY: 

Bài kệ thứ 24: 

“Nỗ lực, giữ chánh niệm  

Tịnh hạnh, hành thận trọng  

Tự điều sống theo pháp  

Ai sống không phóng dật  

Tiếng lành ngày tăng trƣởng.” 

Bài kệ thứ 25: 

“Nỗ lực, không phóng dật  

Tự điều, khéo chế ngự 

Bậc trí xây hòn đảo  

Nƣớc lụt khó ngập tràn.” 

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga. Phẩm 

Không Phóng Dật). 

CHÚ GIẢI: 

TỊNH HẠNH VÀ CHÁNH NIỆM 

Bài kệ thứ 24 đức Phật đã xác định pháp hành để 

chúng ta tu tập tâm không phóng dật. Vậy pháp hành đó là 

gì? 

1. Tịnh Hạnh * Tịnh hạnh tức là giới luật. 

2. Chánh Niệm * Chánh niệm tức là Tứ Niệm Xứ. 

Người tu sĩ hằng ngày phải nỗ lực tu tập Tứ Niệm 

Xứ và thận trọng giữ gìn giới luật đừng để vi phạm, tức là 

tự điều chế tâm trong sự sống thiện. Nếu tu tập đúng pháp 

như vậy, thì thân tâm sẽ không phóng dật. Bài kệ trên đây 

dạy chúng ta chọn pháp tu hành cho đúng chánh pháp. 
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Bài kệ thứ 25 đức Phật đã xác định: Nếu người nào 

nỗ lực tu tập 2 pháp trên, tự điều và khéo chế ngự tâm dục 

và ác pháp thì cũng ví như xây trường thành để bảo vệ 

chống giặc, thì giặc phiền não, giặc tham, sân, si sẽ không 

bao giờ xâm chiếm được. 

Người trí, tức là người hiểu biết, thì cố gắng tu tập, 

sự cố gắng tu tập giống như người xây hòn đảo nên nước 

không thể lọt và tràn vào, khiến cho đời sống được an ổn 

yên vui. 

Tâm không phóng dật là một điều quan trọng hết 

sức trong đạo Phật. Chính ngày xưa đức Phật thành đạo 

cũng nhờ tâm không phóng dật. Đời nay người tu hành 

không giữ gìn tâm, nên tâm thường phóng dật chạy theo 

sáu trần, vì thế mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, khổ 

đau vô cùng vô tận. 

Người trí là người khôn ngoan, sống theo đúng pháp 

(Tứ niệm xứ, và giới luật) thường tự điều chế tâm mình, 

không cho phóng dật, nên thường sống trong an ổn. Chỉ có 

những người ngu si, thiếu trí mới để tâm phóng dật. Bởi vì 

còn có tâm phóng dật là còn có khổ đau; còn có khổ đau là 

còn bị sự chi phối của luật nhân quả. Tâm không còn khổ 

đau, phiền lụy, là tâm đã chuyển hóa nhân quả. Tâm đã 

chuyển hóa nhân quả là tâm bất động. Tâm bất động là tâm 

không phóng dật. 

“Ai sống không phóng dật 

Tiếng lành ngày tăng trƣởng” 

“Bậc trí xây hòn đảo 

Nƣớc lụt khó ngập tràn” 

Đức Phật dạy: “Người ngu không trí tuệ, chuyên 

sống đời phóng dật, tự làm khổ mình khổ người”. Đúng 

vậy, phóng dật như chết rồi chưa chôn; phóng dật là tự đem 

đau khổ vào cho mình. Người tự đem đau khổ vào mình, có 

phải là người ngu không hỡi các bạn? 
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Nhưng quán xét nhìn lại đời này, ai là người khôn, 

tâm không phóng dật? 

Những hạng người này rất khó tìm thấy quá. Phải 

không hỡi các bạn? 

Tìm một người tâm không phóng dật trong đời thật 

là hiếm, là không có. 

Người trí là người có sự hiểu biết thì không bao giờ 

để tâm mình phóng dật, luôn luôn nỗ lực giữ gìn chánh 

niệm, tịnh hạnh. Mỗi hành động đều thận trọng, luôn tự 

điều chế tâm mình sống đúng giới hạnh và giáo pháp “chư 

ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”. Đó mới thật sự là 

người trí. 

“Ngƣời trí không phóng dật 

Nhƣ giữ tài sản quí” 

Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như giữ gìn tài 

sản của báu mà tài sản của báu này là vô giá. 

“Chớ có buông lung phóng dật 

Chớ say mê dục lạc” 

Kẻ nào sống phóng dật buông lung, say mê dục lạc, 

kẻ ấy như người chết chưa chôn, chỉ là một cái thây ma hôi 

thối, bẩn thỉu, bất tịnh sống chỉ biết phục vụ cho sự hèn hạ 

nhất của kiếp làm người, đó là ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục. 

Khi tâm không tự chế. Để tự do chạy theo các pháp 

trần, tức là tâm phóng dật. Tâm phóng dật thì làm sao tránh 

khỏi sự cám dỗ của các pháp trần. Các pháp trần đủ đầy 

mọi dục lạc, cho nên người nào tâm buông lung phóng dật 

thì không thể tránh khỏi sự sa đọa, thường bị sự cám dỗ dục 

lạc thế gian lôi cuốn. Cho nên người biết tự chế ngự tâm 

mình, thực hiện tâm ly dục ly ác pháp (thiền định). Có như 

vậy chúng ta mới thấy được sự giải thoát an lạc chân thật 

của Phật giáo.  

Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe lời khuyên 

dạy chí tình, chí tâm của đức Phật đối với chúng sanh.  
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“Chớ buông lung phóng dật 

Chớ mê say dục lạc 

Ngƣời tự chế, thiền định 

Mới hƣởng đại an lạc” 

Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự đau khổ 

cho con người mà thôi. Người đời mấy ai đã để ý đến điều 

này. Vì thế mà họ phải chịu nhiều sự khổ đau, phiền lụy. 

Bởi vô minh nên họ thọ nhiều sự khổ đau, phiền lụy mà 

chẳng biết do đâu mà ra. 

Thưa các bạn! Sự khổ đau, phiền não do từ tâm 

buông lung phóng dật. Ngoài tâm buông lung phóng dật ra 

thì không còn khổ đau nữa. 

Muốn giải thoát khỏi sự sanh, già, bịnh, chết và luân 

hồi mà các bạn còn để tâm mình buông lung phóng dật, thì 

dù các bạn có tu ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ chấm 

dứt sanh tử luân hồi được. 

Tâm còn buông lung phóng dật thì các bạn đừng vào 

chùa tu tập. Vì có vào chùa tu tập thì cũng chẳng có ích lợi 

gì cho các bạn cả, mà còn mất công sức và làm tổn hại cho 

Phật pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ. 

Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm lặng chưa 

trọn vẹn được, thì xin các bạn đừng vào chùa tu tập. Vì vào 

chùa tu tập như vậy, làm mang tiếng tu hành không kết 

quả, để lại cho chùa những tiếng không tốt. Người ta sẽ 

cười vào mặt các bạn: Đi tu mà lòng tham, sân, si như 

người thế gian. Còn đến khi chết thì nằm liệt trên giường 

bệnh cũng giống như người thế tục. Đi tu không giải khổ 

được mà còn khổ đau hơn người đời….Người ta thấy các 

bạn tu hành như vậy, họ ngao ngán quá còn ai dám đi tu 

nữa. Phải không các bạn? 

Những bài kệ trong phẩm không phóng dật, đã xác 

định được tầm quan trọng con đường tu hành của các bạn. 

Nếu các bạn muốn giữ gìn được tâm mình không phóng dật 
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thì các bạn hãy chấp hành nghiêm túc hạnh độc cư. Vì chỉ 

có hạnh độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn tuyệt vời, 

giúp sáu căn của các bạn không tiếp xúc với sáu trần, có 

như vậy thì tâm các bạn mới không phóng dật.  

Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu tập tâm 

không phóng dật. Nếu các bạn không giữ trọn giai đoạn bắt 

đầu này thì không bao giờ tu tập viên mãn. Nếu giai đoạn 

đầu mà không thực hiện được, thì còn mong gì những giai 

đoạn kế tiếp, làm sao các bạn tu nổi được. Vì càng tu cao 

tâm phóng dật càng vi tế hơn. 

Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm xưa của 

đức Phật còn văng vẳng mãi bên tai của các bạn: “Ta thành 

chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Muôn pháp lành 

đều nơi tâm không phóng dật mà ra.” 

Chỉ có tâm không phóng dật là chứng đạo. Sao các 

bạn vội quên đi lời di chúc ấy!  

Đời sống một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ hôi nước 

mắt và công lao của người cư sĩ. Đời sống của chúng ta có 

còn làm ích lợi gì cho ai đâu? Một đời sống ăn bám mà còn 

để tâm phóng dật, chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời, phạm 

giới, phá giới thì còn nghĩa lý gì các bạn ạ! ? Thà không đi 

tu mà đã đi tu thì phải tu tập cho đến nơi đến chốn để không 

phụ lòng mọi người……… 

Các bạn phóng dật chùa to Phật lớn, tiện nghi vật 

chất đầy đủ bằng mồ hôi nước mắt của người khác thì có 

hãnh diện gì đâu các bạn? Đến khi chết các bạn có mang 

theo một vật gì đâu hay chỉ mang theo một món nợ vĩ đại. 

Bài kệ thứ 28 này đức Phật đã xác định: “Nếu một 

người tu hành diệt tâm buông lung không chạy theo vật 

chất thế gian, sống đời sống độc cư trầm lặng với hạnh 

không phóng dật, là người trí tuệ tuyệt vời, là một bậc 

Thánh sống”. Ngược lại, người phàm phu không thể sống 

như những bậc Thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay 
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sanh ra việc này, mai sanh ra việc khác, càng sanh ra nhiều 

việc, tức là tâm phóng dật càng nhiều, tâm phóng dật càng 

nhiều thì lo âu và đau khổ càng nhiều. 

Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối hay dùng 

những danh từ để che đậy tâm phóng dật bằng cách nói: 

“Làm Phật Sự”. Làm phật sự là tâm phóng dật. Xưa, đức 

Phật đâu có dạy chúng ta xây chùa to Phật lớn; đâu có dạy 

chúng ta cúng bái tụng niệm; đâu có dạy chúng ta đi thập 

tự trảy hội cầu an, cầu siêu; đâu có dạy chúng ta làm những 

điều mê tín; đâu có dạy chúng ta cày cấy, làm vườn, buôn 

bán…….Mà chỉ dạy chúng ta đi xin ăn, sống độc cư, ly dục 

ly ác pháp, diệt ngã xả tâm; mà chỉ dạy chúng ta ngăn ác 

diệt ác pháp trong tâm; mà dạy chúng ta diệt tâm buông 

lung, sống hạnh không phóng dật; chứ đâu có dạy chúng ta 

cầu an, cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt 

xấu…như trên đã nói; đâu có dạy chúng ta niệm chú, vẽ 

bùa, tụng kinh, niệm Phật, lần chuỗi v.v…… 

Phật dạy chúng ta niệm Phật là dạy chúng ta sống 

như Phật, chứ đâu có dạy chúng ta kêu gọi tên Phật bao 

giờ. 

Trong bài kệ này mục đích chính là dạy chúng ta 

phải sống đời sống giữ gìn hạnh không phóng dật cho trọn 

vẹn của một người tu sĩ đạo Phật. Có sống một đời sống tâm 

không phóng dật mới đúng nghĩa của đạo giải thoát. 

Đời sống tâm không phóng dật là đời sống thanh 

cao, vì tâm không còn âu lo, sợ hãi dù bất cứ một điều gì. 

Danh từ không phóng dật nói thì dễ, nhưng sống 

tâm không phóng dật là khó vô cùng. Vì thế muốn tâm 

không phóng dật thì người tu sĩ đạo Phật phải tu hết sức 

mình, tu kỹ từng pháp một, tu cho có chất lượng chứ không 

phải tu lấy có hình thức: Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, 

niệm chú v.v…. là tu lấy có hình thức, cho nên nó chẳng có 

kết quả gì, chỉ là những hình thức tu hành suông, lấy danh 
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để lừa đảo người khác, chứ không phải tu cho mình như 

vậy được. 

Người tu hành phải luôn cảnh giác, tỉnh thức cao độ 

trong mỗi niệm thân hành, khẩu hành, ý hành, để diệt và xả 

những niệm ác, có tu tập như vậy cũng còn chưa đủ, mà 

còn phải phòng hộ sáu căn nghiêm ngặt như lính ngự lâm 

canh gác thành vua. 

Cho nên những câu kệ trong kinh Pháp Cú tuy ngắn 

gọn nhưng nó mang đầy đủ tính chất pháp hành, nếu 

chúng ta không nhận ra được những pháp hành trong 

những câu kệ cô động này, thì kinh Pháp Cú chỉ còn là câu 

ca dao, tục ngữ, cách ngôn hay theo như lời Hòa Thượng 

Minh Châu giới thiệu. 

Chỉ có những người hiểu biết nhàm chán cuộc sống 

đời này, thì giữ gìn hạnh không phóng dật mới được. Ngược 

lại, tâm chưa nhàm chán cuộc đời, mà cố gắng tu tập và giữ 

hạnh, dù tu pháp môn nào, giữ hạnh gì thì tâm cũng phóng 

dật như thường. 

Bài kệ thứ 29 đức Phật ví người tinh cần giữ gìn tâm 

không phóng dật thì chẳng khác nào như con tuấn mã 

(tuấn mã là con ngựa hay).  

“Tinh cần giữ phóng dật 

Tỉnh thức giữ quần mê 

Ngƣời trí nhƣ tuấn mã 

Bỏ sau con ngựa hèn” 

Ở đây, có nghĩa là người giữ gìn tâm không phóng 

dật là người hơn tất cả mọi người. 

Bài kệ 28 đức Phật dạy: Người không phóng dật là 

một bậc Thánh. 

“Kẻ trí diệt buông lung 

Với hạnh không phóng dật 

Leo lầu cao trí tuệ 

Bậc Thánh không lo âu” 
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Khi giữ gìn tâm không phóng dật được rồi, giống 

như người mù nhìn thấy được ánh sáng. Nhìn lại mọi 

người đang còn phóng dật, thì tâm bàng hoàng kinh hãi 

thốt ra lời: “Trời ơi! Con người sinh ra có mắt như mù”. 

Phóng dật để trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mãi mãi, từng 

giây từng phút chịu khổ đau vô cùng vô tận. 

“Nhìn quần manh sợ hãi 

Chẳng khác lên núi cao 

Nhìn muôn vật dƣới đất” 

Bài kệ thứ 30 đức Phật dạy: Người giữ gìn tâm 

không phóng dật như là vua Trời Đế Thích. 

“Đế Thích nhờ tinh tấn 

Thành chủ cõi chƣ Thiên 

Không phóng dật đƣợc khen 

Phóng dật bị khinh miệt” 

Người phóng dật đức Phật ví như những người mù, 

những con ngựa hèn, những người bị khinh mệt, bị khinh 

rẻ v.v…. Để kết luận phẩm không phóng dật. đức Phật đã 

khen ngợi và ca tụng người giữ hạnh không phóng dật bằng 

bài kệ thứ 31: 

Tỳ kheo sợ phóng dật 

Ƣa thích không phóng dật 

Bƣớc tới nhƣ lửa hừng 

Thiêu kiết sử lớn nhỏ” 

Người sợ phóng dật thường ưa thích không phóng 

dật thì như đám lửa cháy to, lửa không phóng dật cháy đến 

đâu thì thiêu rụi các kiết sử lớn nhỏ đến đó.  

Bài kệ thứ 32: 

“Tỳ kheo sợ phóng dật 

Ƣa thích không phóng dật 

Nhất định gần Niết Bàn 

Không còn bị đọa lạc” 
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Nhất định người ấy đến Niết Bàn không còn sợ bị 

đọa lạc. Đó là hai câu kệ xác định chắc chắn như vậy, xin 

các bạn hãy tin lời dạy của Phật mà cứu mình ra khỏi nhà 

sanh tử luân hồi, đừng để kiếp kiếp, đời đời trôi lăn trong ba 

nẻo sáu đường đầy khổ đau.  

Đọc phẩm không phóng dật trong kinh Pháp Cú đức 

Phật thường ca ngợi hạnh không phóng dật. Như vậy hạnh 

không phóng dật là quan trọng cho cuộc đời tu hành của 

chúng ta. Phải không các bạn? 

Thế nhưng nhìn lại chúng ta quán xét tất cả tu sĩ 

Phật Giáo hiện giờ với hạnh không phóng dật thì khó tìm 

thấy. Vì mọi tu sĩ Phật giáo hiện giờ đang chạy theo vật chất 

danh lợi thì làm sao mà tâm không phóng dật. 

Phẩm tâm không phóng dật đã nói lên mục đích tu 

hành của đạo Phật, để xác định ai là người tu chứng đạo. 

Chứng đạo là chứng cái gì? Có phải là cái tâm không 

phóng dật không? 

“Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”. 

Đó là lời xác định quả quyết của đức Phật để cho người sau 

không nghi ngờ chánh Phật pháp. 

Đúng vậy, tâm không phóng dật là người chứng đạo, 

chứ đâu phải cần có thần thông, ngồi thiền nhiều, niệm 

Phật nhất tâm, giảng kinh, tụng đọc ……hay học giáo lý có 

cấp bằng này, cấp bằng kia, là chứng đạo đâu……. 

 

Tu Viện Chơn Như ngày 9 – 8 – 2006 

 

(HẾT TẬP MƢỜI MỘT – XIN ĐỌC TIẾP TẬP 12) 

 

------ 

 

ĐỨC TRƯỞNG LÃO  THÍCH THÔNG LẠC 
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                 MỘT BẬC THẦY MẪU MỰC 

Kính  Dâng  Đức  Thầy  Nhân  Ngày  Sinh  Nhật  Thầy  Lần  Thứ  79  – 17-9-

2006 

------ 

Thầy Chúng Con Một Bậc Thầy Mẫu Mực    

Thầy luôn sống trong Giới Đức thật vẹn toàn 

Thầy ung dung đi đứng thanh thản nhẹ nhàng 

Thầy dạy bảo dịu dàng … Uống ăn thư thả 

   *** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy thật cao cả 

Thầy suốt thông nhân quả nên từ bi với tất cả muôn loài 

Thầy luôn dùng Thân Giáo làm gương Hạnh để sáng soi 

Thầy hỷ xả với tất cả những ai vô ơn bội bạc 

*** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy giải thoát 

Thầy sống trong niềm an lạc suốt đêm ngày 

Thầy bằng lòng tùy thuận mọi nghịch cảnh bủa vây 

Thầy nhẫn nhục đủ đầy như gương hạnh Phật. 

   *** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy chơn chất 

Thầy luôn đem an vui đến vạn vật muôn loài 

Thầy dạy : Không làm khổ mình, khổ người – khổ cả hai 

Thầy dựng lại nền đạo đức nhân quả sơ khai thời Phật 

*** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy chánh trực 

Thầy luôn bảo ban đạo đức khắp quần sanh 

Thầy không màng đếân lợi dưỡng thanh danh 

Thầy chỉ mong sao chúng sanh sớm giác ngộ 

   *** 

Thầy chúng con Bậc Thầy sống giản đơn tiết độ 

Từ miếng ăn áo mặc đến chỗ làm việc nghỉ ngơi 

Chưa bao giờ  thấy Thầy ăn hay ngủ phi thời 

Thầy luôn sống một đời thanh liêm cần kiệm 
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   *** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy quí hiếm 

Ở thời đại kim tiền này khó kiếm được ai thay 

Thầy chú giải kinh làm Phật sự suốt tháng ngày 

Mỗi đêm Thầy chỉ nghỉ ngơi chừng một vài tiếng 

   *** 

Thầy chúng con Bậc Thầy Chánh Tri Kiến 

Thầy luôn thiện xảo và quyền biến để độ sanh 

Dẫu những ai đã bao lần gây sóng gió lộng hành 

Đứng đầu sóng Thầy chuyển bạo hành thành duyên phúc 

   *** 

Thầy chúng con một Bậc Thầy luôn tri túc 

Thầy sống rất bình dân & xả ly ngũ dục hoàn toàn 

Chỉ bộ đồ nâu đôi dép mủ một chiếc áo tràng 

Mang bình bát Thầy dọc ngang độ sanh khắp cõi 

   ***    

Thầy chúng con Bậc Hiền Nhân Thánh Tăng cứng cỏi 

Như Tê Ngưu dám nói việc sai trái cả khối Đại thừa 

Thầy chỉ những điều tà tưởng mê tín truyền từ ngàn xưa 

Khai Chánh kiến dẫn đưa người tu vào đường Chánh Đạo 

   *** 

Thầy chúng con Bậc Long Tượng chấn hưng lại Phật giáo 

Mấy ngàn năm Phật Đạo đã bị đa thần hóa Bà La Môn 

Và nền đạo đức nhân bản nhân quả của Đạo Phật bị vùi chôn 

Dùng Tam minh Thầy quan sát linh hồn siêu hình không thật 

có 

   *** 

Thầy chúng con là Sư  Tử  Vương dám bác bỏ thế giới siêu 

hình 

Thầy dìu dắt nhân sinh biết nhìn vào những gì rất thực tế 

Chỉ Lý Chơn Tứ Đế – Giới Định Tuệ để thoát khổ luân hồi 
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Thầy đã thế độ bao người tu nổi trôi nơi Thiền Vô Sắc Tưởng 

   ***  

 

Thầy chúng con là Hải Đạo  Sư  Thuyền  Trưởng 

Cầm Hải Bàn định hướng cho vô số  Thiền Sinh 

Và cứu kẻ đang đắm đuối nơi biển văn minh ảo tưởng 

Thầy trao phao rồi ân cần chỉ phương hướng tự bơi về 

   ***     

Thầy chúng con Đấng Đại Hùng giáng Pháp vũ giải mê 

Là Từ Mẫu ban Cam lộ vỗ về đàn con mau tỉnh mộng 

Ngôn và Hạnh, Tri và Hành nơi Thầy như Hình với Bóng 

Chưa bao giờ  Thầy Hành Sống để lợi ích cho riêng mình 

   *** 

Thầy chúng con Bậc Minh Sư luôn tận tình tiếp dẫn người tu 

Và sẵn sàng ban Pháp nhũ cho những ai cần học hỏi công phu 

Thầy đã ra công biên soạn sách dạy tu làm Người làm Thánh  

Để đạo đức làm người được cứu cánh vượt trội vật chất sắc thinh

   *** 

Thầy chúng con Bậc Vô Ngại tuổi tám mươi lại rành vi tính ấn 

in  

Đem ứng dụng internet vào việc độ sinh khắp hành tinh nhân 

loại 

Thầy là bộ Đại Tự Điển Bách Khoa Đa Năng Biết Nói 

Thầy là Bảo Sở  Vô  Giá của cả nhân loại trên khắp hành tinh 

   *** 

Những Ai  Muốn Làm  Chủ  Bịnh  Lão Tử  Sinh 

Nên Đến Xin Thưa Hỏi  Pháp Tu Nơi  Đức Thầy 

   *** 

Thầy chúng con BậcPhápVương đẩy lùi tứ khổ chứngngộ Tamminh 

Thầy luôndắt những ai quyết làmchủ tử sinh đưa về nhà Chánhgiác 
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Thầy chưa bao giờ tự xưng mình là Bồ Tát hay Duyên Giác 

ThieànSö 

Nhưng ngoânhaïnh &loøngtöø ở Thaàyñem so với GiôùiKinh thìkhoângtraùi 

*** 

Thầy chúng con là Bậc Hiền Nhân là Nhà Thông Thái  

Là Thánh Tăng Đương Đại ở đầu Thiên Niên Kỷ Văn Minh 

Thầy rõ thấu Tam thiên xuyên Địa phủ &ø làm chủ được tử 

sinh 

Thầy thấu suốt Ba Mươi Bảy PhápHành Tám Đường Chánh 

Đạo 

   *** 

Thầy chúng con Bậc Độc Giác chứng Tứ  Thiền Phật Giáo 

Là người tu thành thạo Bát Định và Tứ  Quả  Sa  Môn 

Thầy biết rõ  Tổ  Sư nào đã âm mưu vùi chôn Phật Giáo 

Và Thầy đã đụng nồi gạo của Đại Thừa Tối Thượng Thiền 

Tông 

   ***  

Thầy chúng con là Bần Tăng hạnh tam y nhứt bát tay không 

Nhưng vẫn từ bi với kẻ ham lợi dưỡng cuồng ngông phá giới 

Thầy luôn trông đợi Phú Tăng danh lợi mau quay lại tu chơn 

Thầy là Bậc Đại Nhân chỉ biếtù ban ân không phân bỉ thử 

   *** 

Thầy chúng con đối trước kẻ dữ cũng  như Người hiền 

Thầy vẫn bình đẳng yêu thương luôn Bất Động Tâm Thiền 

Dẫu biết đó là tà đạo giả dạng tu hiền để quậy phá Thiền 

môn 

Nhưng Thầy vẫn luôn từ bi ôn tồn nhủ khuyên và cảm hóa 

    *** 

Thầy chúng con là Nhà Đạo Đức Nhà Nhân Văn –Quá mẫu 

mực 

Đã ban cho loài người cả kho tàng Tri thức Đạo đức Nhân 

sinh 
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Thầy là Người song toàn cả Văn Võ và bát lãm Kim Cổ  Sử 

Kinh 

Và nhìn xuyeânsuoát mọi caûnngaên nôikhoâggian thôøigian khoângchi phối 

   *** 

Thầy chúng con Nhà Sư Phạm dạy Bát  Chánh  Vô  Lậu đầu 

tiên 

Vạch giáo trình tám lớp ba cấp Tu học đến Tứ  Quả Thánh 

Hiền  

Và hướng dẫn Ba Bảy Pháp Hành Thiền Chánh Tông Phật 

Giáo 

Để đưa người Tu Chứng Đạo làm chủ sanh lão bịnh tử hiện 

tiền. 

      ***   

Chúng conToânVinhHaønhTraïng giankhoå ñoäsanh của BaäcThaùnhHieàn  

Mà chưa kể nỗi truân chuyên của Thầy là một việc làm thiếu sót  

Chúng con mong ĐứcThầy từ bi thươngxót sống với đám Thợ Săn 

Và hàng PhàmTăng chúngcon thật khó lòng hiểu đượcThánh Ý! 

     *** 

Cúi xinThầy hoan hỷ,vì chưa thể ghi như ý HànhTrạng Sử Ký 

Thầy 

Ở thờiđiểm này còn gay cấn,chỉ ghi trămcâu kính cẩn,con xin dừng!. 

                    ***  

  Lo Chuyên Cần Tu Tập 

  Lập Đức Chờ Thắng Duyên 

  Sẽ  Biên  Đủ  Sử  Thầy 

Nay  Ngày  Sinh Đức Thầy  

Hiện Tiền Chúng Con Đây  

Vắng bóng Thầy hứa nguyện  

Sám hối những lỗi lầm 

Luôn xả tâm hành thiện 

Ước nguyện sống như  Thầy 

Không tạo gây lỗi nhỏ 
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Để làm khổ mình, người 

Rải lòng từ  niềm vui 

Mong muôn loài bình an 

Xin Thầy trụ thế gian 

Dài lâu không nhập diệt 

Chúng con nguyện tha thiết  

Học Chánh Pháp Thầy trao 

Dẫu đang ở cõi nào 

Cũng hành trì miên mật 

Như gần Phật, gần Thầy 

Chúng con hiện tiền đây 

Hướng Lễ Thầy : Ba Lễ … 

(Chơn Như mùa thu Bính Tuất Phật Tử chúng con xin Kính Bái) 
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(Tổ Đường và Cốc Thất ở Tu Viện Chơn Như) 


